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Những từ Viết tắt  
 
Chú dẫn những từ viết tắt đối với các bảo tàng: 
  
AMNH Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ, Niu Ước 
BM(NH) Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Anh, Luân Đôn 
FMNH Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên, Chi-ca-gô 
IEBR  Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Hà Nội 
FCXM Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai  
IZCAS Viện Động vật học, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Bắc Kinh  
KIZ  Viện Động vật học Côn Minh, Trung Quốc 
MCZ  Bảo tàng Động vật học So sánh, Đại học Harvard, Cambridge 
MNHN Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia, Pa-ri 
NMR  Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên, Stốc-khôm 
USNM Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Mỹ, Oa-sinh-tơn, D.C. 
ZMB  Bảo tàng Động vật, Đại học Humboldt, Béc Linh 
ZMVNU Bảo tàng Động vật, Đại học Quốc gia, Hà Nội 
ZRC Bộ sưu tập mẫu động vật tra cứu, khoa Động vật học, Đại học Quốc 

gia Sin-ga-po 
 
 
Chú dẫn những từ viết tắt được sử dụng trong báo cáo này: 
 
BirdLife Tổ chức Bảo tồn Chim Quốc tế, Chương trình Việt Nam   
CPAWM  Trung tâm Quản lý Rừng Phòng hộ và các Khu Bảo vệ của Vụ 

Lâm nghiệp, Bộ Nông Lâm (Lào) 
EPRC Trung tâm cứu hộ các loài Linh trưởng bị đe dọa, Vườn Quốc gia 

Cúc Phương  
FFI Tổ chức Bảo tồn Động, Thực vật Hoang dã Quốc tế  
FIPI Viện Điều tra Quy hoạch Rừng  
FPD Cục Kiểm Lâm  
IEBR Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh Vật 
IUCN Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế  
Lao PDR Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 
MARD Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  
MoF Bộ Lâm nghiệp   
NBCA Khu Bảo tồn Đa dạng Sinh học Quốc gia (Lào) 
PNBCA Khu Bảo tồn Đa dạng Sinh học Quốc gia dự kiến (Lào) 
SEE Hội Thám hiểm Môi trường 
SFNC Dự án Bảo tồn Thiên nhiên và Lâm nghiệp Xã hội, tỉnh Nghệ An  
UNESCO Tổ chức Văn hóa, Khoa học, Giáo dục Liên hợp quốc 
Vietnam NCST Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, Việt Nam 
VRTC Trung tâm Nhiệt đới Việt Nam - Liên bang Nga 
WCS Hội Bảo tồn Động vật Hoang dã 
WWF Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới 
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Các Cấp Đe dọa và Tiêu chuẩn của IUCN (Hilton - Taylor, 2000) 
 
1. Các loài bị đe dọa 
Bao gồm tất cả các loài được xếp hạng ở các mức độ đe dọa trên toàn cầu như: Rất Nguy 
Cấp (CR), Nguy Cấp (EN) hoặc Sẽ Nguy Cấp (VU). 
 
Sử dụng bất kỳ một trong  
các tiêu chuẩn từ A - E dưới đây: Rất Nguy Cấp   Nguy Cấp  Sẽ Nguy Cấp   
 
A. Suy giảm quần thể 
độ suy giảm quần thể, ít nhất: 80% trong 10 năm 50% trong 10 năm 20% trong 10 năm
    hoặc 3 thế hệ   hoặc 3 thế hệ   hoặc 3 thế hệ  
dựa trên một trong hai tiêu chuẩn 
  
1. suy giảm quần thể được quan sát, ước tính, suy đoán hoặc phỏng đoán trong quá khứ 
 
2. suy giảm quần thể dự đoán hoặc phỏng đoán trong tương lai dựa trên: 
 a.   quan sát trực tiếp  
 b.  chỉ số phong phú thích hợp với taxon  
 c.  suy giảm nơi cư trú, khu phân bố và/ hoặc chất lượng sinh cảnh  
 d.   mức độ khai thác hiện tại hoặc tiềm tàng  
 e.   ảnh hưởng của các taxon du nhập, lai tạo, tác nhân gây bệnh, chất ô nhiễm, động thực vật cạnh 

tranh hay kÝ sinh  
 
B. Phân bố Hẹp và Suy giảm hoặc Biến động 
vùng phân bố   < 100 km2  < 5.000 km2  < 20.000 km2 

hoặc nơi cư trú   <   10 km2  <    500 km2  <   2.000 km2 

 
sử dụng 2 trong 3 điều kiện sau: 
 
1.  bị chia cắt nghiêm trọng: (khả năng tái tập hợp của các tiểu quần thể cô lập bị suy giảm) hoặc được biết 

chỉ tồn tại ở một số địa điểm    
 
2.  một trong những yếu tố sau bị suy giảm tiếp tục:   
 a.  vùng phân bố 
 b.  nơi cư trú  
 c.  diện tích, qui mô và/ hoặc chất lượng sinh cảnh 
 d.  số địa điểm hoặc tiểu quần thể   
 e.  số lượng cá thể trưởng thành  
 
3.  một trong những yếu tố sau có biến động:    
 a.  vùng phân bố 
 b.  nơi cư trú  
 c.  số địa điểm hoặc tiểu quần thể  
 d.  số lượng cá thể trưởng thành  
 
C. Quần thể Nhỏ và Suy giảm  
số lượng cá thể trưởng thành   < 250   < 2.500   < 10.000 
 
và 1 trong 2 yếu tố: 
 
1.  suy giảm nhanh với ít nhất 25% trong 3 năm   20% trong 5 năm  10% trong 10 năm  

hoặc 1 thế hệ   hoặc 2 thế hệ   hoặc 3 thế hệ  
 
2.  suy giảm liên tục và một trong hai yếu tố sau     
 

a. bị chia cắt hoặc tất cả tiểu q.t ≤ 50 tất cả tiểu q.t ≤ 250         tất cả tiểu q.t.≤1.000 
b. tất cả các cá thể chỉ thuộc một tiểu quần thể đơn lẻ  
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D. Quần thể Rất nhỏ hoặc Thu hẹp  
1. số lượng cá thể trưởng thành  < 50 < 250 <1.000 
hoặc  
2. quần thể nhậy cảm  (không áp dụng) nơi cư trú < 100 km2  hoặc số địa điểm < 5 
 
E. Phân tích Định lượng  
Cho thấy xác suất tuyệt chủng trong thiên nhiên ít nhất là  

  50% trong 10 năm 20% trong 20 năm 10% trong 100 năm 
 hoặc 3 thế hệ   hoặc 5 thế hệ  
 
2. ít Nguy Cấp: phụ thuộc bảo tồn 
 
Các taxon còn thiếu số liệu để đánh giá, nhưng không thuộc các thứ hạng Bị đe dọa 
hoặc Tuyệt chủng được xem là ít Nguy Cấp. Cấp hạng này có ba phân hạng. Trong 
đó, phân hạng ít Nguy Cấp: phụ thuộc bảo tồn (LR: cd) bao gồm các loài là đối 
tượng của một chương trình bảo tồn liên tục, riêng biệt cho loài và khi chương trình 
này chấm dứt, trong vòng 5 năm, taxon đó sẽ thuộc một trong các thứ hạng cao hơn. 
 
3. ít Nguy Cấp: gần bị đe dọa  
 
Các taxon trong cấp hạng này là “gần bị đe dọa” (LR:nt) với hàm ý là gần tới 
ngưỡng của cấp hạng Sẽ Nguy Cấp. 
 
4. ít Nguy Cấp: ít lo ngại  
 
Bao gồm các taxon không thuộc phân hạng “phụ thuộc bảo tồn” hoặc “gần bị đe 
dọa”. 
 
5. Thiếu Số Liệu  
 
Cấp hạng này bao gồm các loài mà thiếu các tư liệu cần thiết để có thể đánh giá khả 
năng nguy cơ. Các taxon trong cấp hạng này khác với các loài trong cấp hạng 
Không Đánh Giá ở chỗ đối với cấp hạng “thiếu số liệu” thì các số liệu hiện có đã 
được xem xét, còn ở cấp hạng “không đánh giá” thì các số liệu hiện có chưa được 
xem xét.  
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Lời cảm ơn 
 
Tổ chức Bảo tồn Động, Thực vật Hoang dã Quốc tế (FFI) xin bày tỏ lời cảm ơn chân 
thành tới Cục Kiểm lâm thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sự hỗ trợ 
và động viên tích cực. 
 
Dự án này do Hiệp hội Walt Disney Foundation, Quỹ Canada Fund và Hiệp hội 
Rufford Foundation  (Giải thưởng của Hiệp hội cho ông James Hardcastle, FFI) tài 
trợ. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với Đại sứ quán Canađa về sự hỗ trợ và 
động viên tích cực cho dự án này.  
  
Các cuộc điều tra thực địa do Tổ chức Bảo tồn Động, Thực vật Hoang dã Quốc tế 
(FFI) triển khai thực hiện trong khuôn khổ dự án này luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp 
đỡ và tham gia của các cơ quan: Chi cục Kiểm lâm các tỉnh Đắk Lắk, Bắc Kạn, Lào 
Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên và Tuyên Quang; Viện Điều tra Quy hoạch 
Rừng (FIPI), Đại học Quốc gia, Hà Nội, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật 
(IEBR) và trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai (FCXM) - xin chân thành cảm ơn. 
 
Chúng tôi xin cảm ơn những thành viên đã tham gia trong các cuộc điều tra thực địa 
về Linh trưởng do Tổ chức Bảo tồn Động, Thực vật Hoang dã Quốc tế (FFI) - 
Chương trình Đông Dương tổ chức: Tiến sỹ Nguyễn Xuân Đặng (IEBR), các ông 
Đồng Thanh Hải (FCXM), Barney Long (FFI), James Hardcastle (FFI), Ngô Văn 
Trí (FFI), Phùng Văn Khoa (FCXM) và ông Trịnh Việt Cường (IEBR). 
 
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những người đã cung cấp thông tin cho báo cáo 
này: Bà Lynne R. Baker, các ông Nicola Beharrel (Frontier Vietnam), William 
Bleisch, Ramesh Boonratana (aka Zimbo), Dao Yinglan, Đỗ Tước (FIPI), Đồng 
Thanh Hải (FCXM), Roland Eve (WWF - Dự án Khu Bảo tồn Thiên nhiên Vũ 
Quang), Neil Furey (Frontier Vietnam), các Bà Bettina Grieser-Johns, Joanne 
Harding (Đại học Quốc gia úc), các ông Benjamin Hayes (WWF - Dự án Bảo tồn 
Vườn Quốc Cát Tiên), Lê Trọng Trải (FIPI), Li Zhaoyuan (Đại học Edinburgh), 
Barney Long (FFI - Chương trình Đông Dương), Yang Chang Man (Bảo tàng 
Raffles, Sin-ga-po), Bùi Hữu Mạnh (WWF - Dự án Bảo tồn Vườn Quốc gia Cát 
Tiên), Tilo Nadler (Hội Động vật học Frankfurt), Ngô Văn Trí (FFI - Chương trình 
Đông Dương), Nguyễn Trường Sơn (IEBR), Nông Thế Diễn (Phó Giám đốc Vườn 
Quốc gia Ba Bể), Thomas Osborn (Frontier Vietnam), Trịnh Việt Cường (IEBR), 
Tiến sỹ Phạm Nhật (FCXM), Gert Polet (WWF - Dự án Bảo tồn Vườn Quốc gia Cát 
Tiên), Jean-Marc Pons (MNHN), Elizabeth Rogers (Đại học Edinburgh) và ông 
Andrew Tordoff (BirdLife). 
 
Chúng tôi cũng mong muốn được bày tỏ sự biết ơn chân thành đối với những đóng 
góp quí báu của các Tiến sỹ Lan Daoying, Pete Davidson, Will Duckworth, Phạm 
Nhật, Barney Long, Craig Robson, Rob Timmins và giáo sư, tiến sỹ G. Tembrock đã 
cung cấp một số băng ghi âm về tiếng hót của các loài vượn cho Tiến sỹ Thomas 
Geissmann. Chúng tôi vô cùng biết ơn Tiến sỹ Robert Dallmann đã đọc và góp ý 
cho bản thảo. Tiến sỹ Thomas Geissmann xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn đối với 
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Hiệp hội Bảo tồn Linh trưởng Thế giới (IPPL) - (International Primate Protection 
League), Quỹ Đa dạng Sinh học Margot Marsh (Margot Marsh Biodiversity Fund), 
Hiệp hội Messerli (Messerli Foundation) và Hiệp hội Quốc gia Thụy Sỹ (the Swiss 
National Foundation) đã hỗ trợ kinh phí cho một số cuộc điều tra thực địa.   
 
Chúng tôi xin cảm ơn các ông Andrew Tordoff, Vern Weitzel, Barney Long, Lucy 
Tallents, Joe Heffernan, Paula Klossick, Sahra Miller, Richard Rastall đã đọc và góp 
ý cho bản thảo của báo cáo này. 
 
Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn các cấp chính quyền và người dân địa 
phương đã nhiệt tình giúp đỡ các nhóm điều tra tại thực địa. 
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Những quy ước 
 
Tình trạng và sự phân bố của mỗi một loài vượn được mô tả chi tiết trên toàn bộ lãnh 
thổ Việt Nam. Hơn nữa, để thể hiện tình trạng chung của loài, báo cáo này còn mô 
tả ngắn gọn về sự phân bố và tình trạng các loài vượn trong những khu vực khác ở 
Đông Dương. Trong báo cáo đánh giá tình trạng này, chúng tôi coi những vùng sau 
đây thuộc Đông Dương: nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước Cộng hòa 
Dân chủ Nhân dân Lào, Vương quốc Căm pu chia và các khu vực phía Nam của các 
tỉnh Vân Nam và Quảng Tây thuộc Trung Quốc. 
 
Danh sách những ghi nhận tại Việt Nam của mỗi một loài đều được trình bày trong 
báo cáo này. Danh sách này tương đối toàn diện và bao gồm cả một số ghi nhận 
khoa học chưa được công bố.  
 
Sự hiện diện của một loài trong một địa điểm nào đó được coi là khẳng định chỉ khi 
có các bằng chứng trực tiếp (quan sát, âm thanh, dấu vết) được thu thập từ sau năm 
1994 bởi một điều tra viên đáng tin cậy. Sự hiện diện được coi là tạm thời, nếu loài 
này được ghi nhận bởi các bằng chứng gián tiếp (mẫu vật, thông báo của người dân 
địa phương) được thu thập sau năm 1995. Nếu trong đợt nghiên cứu này của chúng 
tôi không thu thập được ghi nhận nào mới hơn kể từ sau năm 1995, thì tình trạng của 
loài này được coi là chưa biết trong địa điểm nghiên cứu. 
 
Các mẫu vật được thông báo có nguồn gốc từ các tỉnh lỵ không được đưa vào báo 
cáo đánh giá thực trạng này. Những địa điểm này thường là những khu định cư quan 
trọng nhất của người dân trong vùng do đó không thể là điểm xuất xứ chính xác của 
các mẫu vật được. Các mẫu vật này chắc chắn được thu thập từ những vùng khác 
trong tỉnh. Do đó, chúng tôi cho rằng nếu một mẫu vật được thu thập từ một địa 
điểm như vậy, thì nguồn gốc của chúng không thể xác định được với bất kỳ một sự 
chắc chắn nào.  
 
Các loại rừng được trình bày trong Phụ lục 2 theo phân loại được sử dụng trong 
Wege et al. (1999). Bảy kiểu loại rừng được xem xét trong báo cáo này là: rừng 
thường xanh, rừng lá kim, rừng nửa rụng lá, rừng rụng lá, rừng tre nứa, rừng hỗn 
giao và rừng trên núi đá vôi. Rừng thường xanh bản thân nó đã chia ra là rừng 
thường xanh trên núi và rừng thường xanh đất thấp theo độ cao. Các khu vực dưới 
700m so với mực nước biển được coi như đất thấp và trên 700m được coi như trên 
nói.  
  
Khái niệm “Rừng đặc dụng” trong báo cáo này dùng để chỉ những khu bảo vệ được 
thành lập theo quyết định của chính phủ. Ví dụ, khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang do 
ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ra quyết định thành lập, không phải do Quyết 
định của Chính phủ nên trong báo cáo này được coi là một “khu bảo vệ dự kiến”.  
 
Diện tích rừng đặc dụng trong báo cáo này chỉ đề cập tới vùng lõi và không kể đến 
vùng đệm. Bởi các ranh giới thường xuyên được xem xét lại sau khi có quyết định 
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và đôi khi được xác lập trên thực địa không đúng theo quyết định, sự xê dịch của 
đường ranh giới làm thay đổi diện tích chính xác của nhiều khu bảo vệ. Báo cáo này 
đưa ra nhiều dẫn chứng về sự không nhất quán của diện tích khu bảo vệ so với thời 
điểm quyết định thành lập cùng với phân tích tính toán diện tích qua việc số hóa 
ranh giới các khu bảo vệ do FIPI thực hiện. (xem Wege et al., 1999, trang 7).  
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1. Giới thiệu 
 
Các loài Linh trưởng đang bên bờ vực tuyệt chủng 
 
Báo cáo Đánh giá Tình trạng Bảo tồn Linh trưởng ở Việt Nam, 2000 bao gồm những 
tư liệu đáng báo động về số phận của các loài Linh trưởng của Việt Nam. Vào đầu 
thiên niên kỷ mới, trong số nhiều loài có thể vĩnh viễn bị mất đi trên toàn thế giới có 
những họ hàng gần gũi nhất của con người đó là những loài Linh trưởng phi nhân. 
Tại Việt Nam, nhiều loài linh trưởng hiện đang bị Nguy cấp hoặc Rất Nguy Cấp. Ba 
trong số bốn loài đặc hữu đối với Việt Nam đang Rất Nguy Cấp là: voọc đầu trắng 
(Trachypithecus poliocephalus), voọc mông trắng (T. delacouri), voọc mũi hếch 
(Rhinopithecus avunculus), còn loài chà vá chân xám (Pygathrix cinerea) được xếp 
hạng là Thiếu Số liệu và cũng có thể đang có nguy cơ bị đe dọa rất nguy cấp trong 
thực tế. Bốn loài linh trưởng này nằm trong số những loài linh trưởng có nguy cơ bị 
đe dọa nhất trên trái đất. Những loài này đang đương đầu với sự tuyệt chủng trên 
quy mô toàn cầu, nếu như không có những can thiệp bảo tồn ngay và cứng rắn. Các 
loài linh trưởng khác như vượn đen tuyền (Nomascus concolor) cũng đang đương 
đầu với nguy cơ tuyệt chủng tại Việt Nam. 
 
Đáng ngạc nhiên là mặc dù nạn phá rừng và nạn săn bắn gia tăng trên toàn cầu, 
nhưng không có tài liệu nào ghi nhận sự tuyệt chủng của bất kỳ một loài hoặc phân 
loài linh trưởng nào trong suốt thiên niên kỷ qua. Nhưng đối với thế kỷ 21, sẽ là một 
thách thức lớn để cứu lấy các loài linh trưởng của Việt Nam và góp phần bảo tồn các 
di sản thiên nhiên của thế giới. 
 
Báo cáo Đánh giá Tình trạng Bảo tồn Linh trưởng đưa ra những kiến nghị cụ thể cho 
mỗi loài từ việc nghiên cứu, thành lập khu bảo vệ, kiểm soát chống lại nạn săn bắn 
trộm tới việc truyền thông bảo tồn. Những can thiệp bảo tồn cấp thiết nhất bao gồm: 
  
1. Công bố các khu bảo vệ đối với loài vượn đen tuyền tại các huyện Mù Cang 

Chải và Văn Bàn. 
 
2. Tiếp tục triển khai các cuộc điều tra thực địa để tìm kiếm các quần thể còn 

lại của loài vượn đen (chưa định tên) (Nomascus sp. fc. nasatus) tại Đông-
Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc. 

 
3. Xây dựng các chương trình truyền thông về bảo tồn và thực thi pháp luật 

cộng đồng trong các khu vực ưu tiên bảo tồn linh trưởng   
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Bối cảnh lịch sử  
 
Việt Nam trải dài khoảng 1.600 km từ Bắc đến Nam trên bờ biển phía Đông của bán 
đảo Đông Dương, từ 23°00’ - 8°30’ vĩ độ Bắc. Việt Nam có diện tích là 331.689 
km2. Độ cao thay đổi từ ngang mực nước biển đến 3.143 m (đỉnh núi Phan Si Pan, 
nằm ở miền cực Tây-Bắc của đất nước). Các bình nguyên chủ yếu nằm trong các 
khu vực sông Mê Kông và sông Hồng. Có một dải bình nguyên hẹp nằm dọc theo 
bờ biển nối hai vùng này với nhau. Phần còn lại của đất nước là những ngọn đồi và 
những dãy núi cao. 
 
Đặc điểm địa chất có tầm quan trọng lớn là những kiến tạo đá karst, chủ yếu ở miền 
Bắc và miền Trung của đất nước. Đó là những núi đá vôi đặc thù đã bị xói mòn bởi 
sự sụt lở liên tục. Những khu vực này đang nuôi dưỡng các quần thể động, thực vật 
có mức độ đặc hữu cao. Hầu như tất cả các loài linh trưởng đặc hữu và rất nguy cấp 
đều sinh sống trong các rừng trên núi đá vôi hoặc núi đất, trừ loài chà vá chân xám. 
 
Năm 1995, rừng tự nhiên che phủ 8.769.000 ha, tức là chiếm 27,5% diện tích đất. 
Theo sự phân loại của Wege et al. (1999), có ba loại rừng cần được xem là quan 
trọng đặc biệt đối với việc bảo tồn đa dạng sinh học: Rừng thường xanh có trong các 
khu vực với lượng mưa thường xuyên cao. Đó là loại rừng chủ yếu tại Việt Nam, 
chiếm 64% tổng số rừng tự nhiên. Rừng rụng lá và nửa rụng lá xuất hiện trong 
những khu vực đất thấp, chịu tác động mùa khô đặc thù, nên trong thời gian này lá 
cây rụng đi để đối phó với sự khô hạn. Loại rừng này phần lớn giới hạn tại miền 
Trung và miền Nam của đất nước. Trong những vùng rừng rụng lá và rừng nửa rụng 
lá chiếm ưu thế, các loài khỉ ăn lá và các loài vượn tập trung trong những mảng rừng 
thường xanh dọc theo các dòng suối và trên các ngọn đồi. Loại rừng thứ ba là Rừng 
trên núi đá vôi, giới hạn trong những kiến tạo đá karst. Các rừng tre nứa và rừng lá 
kim tự nhiên cơ bản là rừng thứ sinh và giá trị đa dạng sinh học của chúng kém hơn 
các kiểu rừng khác (Wege et al., 1999).  
 
Hiện nay, 8,6% diện tích rừng tự nhiên nằm trong hệ thống rừng đặc dụng của Việt 
Nam. Rừng đặc dụng, bao gồm các vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên và 
các khu bảo tồn lịch sử và văn hóa, che phủ 1.344.608 ha trong đó chỉ có 57% là 
rừng tự nhiên (Wege et al., 1999). 
 
 
Các loài vượn tại Việt Nam 
 
Việt Nam có thành phần các loài linh trưởng đa dạng nhất trên lục địa Đông Nam ¸, 
kể cả bốn loài vượn. Danh sách các loài và các phân loài vượn đã biết có ở Việt Nam 
cùng với tình trạng bảo tồn trong nước và trên toàn cầu của chúng được trình bày 
trong Bảng 1.1. 
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Bảng 1.1: Danh sách các loài và phân loài vượn đã được ghi nhận có mặt tại 

Việt Nam 
 

 
Tên phổ 

thông  

 
Tên khoa 

học  

Nghị định 
số 18 

H§BT, 
17/2/1992 

 
Hội thảo về Linh trưởng tại 

Việt Nam, 1998 

IUCN 
(Hilton-
Taylor, 
2000) 

Vượn đen 
tuyền 

Nomascus 
concolor 

 
Nhóm IB 

Hylobates concolor concolor 
được xếp loại  
Rất Nguy Cấp  

 
Nguy Cấp  

Vượn đen 
(chưa định tên)  

Nomascus 
sp. cf. 
nasutus 

 
Chưa có 

Hylobates concolor hainanus 
được xếp hạng   
Rất Nguy Cấp  

 
Nguy Cấp  

 
Vượn má trắng 

Nomascus               
leucogenys 
leucogenys 

 
Nhóm IB 

Hylobates leucogenys leucogenys 
được xếp hạng  
Nguy Cấp  

  
Nguy Cấp 

Vượn má trắng 
siki 

Nomascus 
leucogenys 
siki 

 
Nhóm IB 

Hylobates leucogenys siki 
được xếp hạng   
Nguy Cấp 

 
Thiếu Số Liệu  

 
Vượn má vàng  

Nomascus 
gabriellae 

 
Nhóm IB 

Hylobates gabriellae 
được xếp hạng  
Nguy Cấp  

 
Sẽ Nguy Cấp 

 
 
Những cuộc điều tra về vượn trước đây tại Việt Nam 
 
Mặc dù có tính đa dạng đặc biệt và mối quan tâm quốc tế gia tăng, song vẫn có rất ít 
các dẫn liệu khoa học về sự phân bố và tình trạng của các loài vượn trong cả nước. 
Điều này có thể giải thích bởi đất nước phải trải qua cuộc chiến tranh kéo dài mấy 
thập kỷ và sự cấm vận về kinh tế. Trong những năm gần đây, một số các cuộc điều 
tra đã được triển khai và kiến thức của chúng ta về những loài này cũng được nâng 
lên một cách đáng kể. Tuy nhiên, chưa có một công trình hoàn chỉnh nào tổng hợp 
tất cả các dẫn liệu trên phạm vi cả nước được xuất bản. Do đó các thông tin còn rải 
rác và phân tán. 
  
Sự thiếu hiểu biết về tình trạng và phân bố của những loài vượn tại Việt Nam đặt ra 
một vấn đề nghiêm trọng là làm thế nào để triển khai một chương trình bảo tồn lâu 
dài. Thực tế, những cuộc điều tra gần đây được thực hiện tại Việt Nam đã ghi nhận 
những dẫn liệu đáng báo động. Việc bảo tồn vượn ở Việt Nam hiện nay là hết sức lo 
ngại bởi vượn má trắng và vượn má vàng đang nguy cấp, còn hai loài vượn đen chắc 
chắn đang rất nguy cấp tại Việt Nam.  
 
Trước đây, đã có một số cuộc điều tra linh trưởng  được triển khai tại Việt Nam. Gần 
đây, Ratajszczak et al. (1990) đã đưa ra những dẫn liệu sơ bộ về phân bố và tình 
trạng của những loài vượn tại miền Bắc Việt Nam. Những dẫn liệu về những loài 
vượn của miền Nam Việt Nam đã được Eames & Robson (1993) công bố. 
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Đánh giá Tình trạng Bảo tồn Linh trưởng của Việt Nam  
 
Dự án Đánh giá Tình trạng Bảo tồn Linh trưởng ở Việt Nam, 2000 bắt đầu được 
triển khai thực hiện vào tháng 7/1999 với mục tiêu thu thập dẫn liệu toàn diện về 
những loài khỉ ăn lá và những loài vượn của Việt Nam. Báo cáo Đánh giá Tình trạng 
Linh trưởng ở Việt Nam, 2000 bao gồm hai phần. Phần I giới thiệu những loài vượn, 
còn những loài khỉ ăn lá được trình bày trong một phần riêng (Phần II) (xem Báo 
cáo Đánh giá Tình trạng Bảo tồn Linh trưởng ở Việt Nam, 2000. Phần II: Những 
loài khỉ ăn lá).  
  
Các phương pháp  
 
Những dẫn liệu về tình trạng của các loài vượn được tổng hợp từ một số nguồn sau: 
 
• Các báo cáo khoa học. Phần lớn các báo cáo hiện có về các loài linh trưởng, sinh 

cảnh của chúng hoặc tình trạng bảo tồn của chúng tại Việt Nam đều đã được 
phân tích. Những ghi nhận của những cuộc điều tra thực địa chỉ được xem là 
đáng tin nếu nguồn gốc của thông tin, ngày tháng và địa điểm chính xác được 
đưa ra. Tuy nhiên, do thông tin rất khan hiếm, nên tất cả những dẫn liệu chi tiết 
về nguồn gốc và mức độ bằng chứng đều được đưa vào báo cáo này. 

 
• Các mẫu vật bảo tàng. Nguồn gốc của mỗi một mẫu vật bảo tàng của các loài khỉ 

ăn lá và các loài vượn của Việt Nam được xác định từ chính bản thân các nhãn 
gắn với các mẫu vật bảo tàng hoặc từ các tài liệu khoa học. Địa điểm chính xác 
hoặc phương pháp thu thập thường là không được biết và do đó những thông tin 
này nên được coi là tạm thời. Tuy nhiên, loại dẫn liệu này cung cấp những thông 
tin vô giá về sự phân bố trước đây của một loài, đặc biệt ở những khu vực mà 
hiện nay chúng không còn nữa.  

 
• Thông tin cá nhân. Một lượng thông tin đáng kể về các loài linh trưởng vẫn chưa 

được xuất bản tại Việt Nam. Các tác giả đã thu thập tư liệu từ nhiều người đã làm 
việc tại thực địa đã tình cờ nhìn thấy hoặc có những thông tin tạm thời về các 
loài linh trưởng. 

 
• Kết quả của các cuộc điều tra thực địa được các tác giả thực hiện ngoài phạm vi 

Dự án Bảo tồn Linh trưởng của FFI.  
 
• Các cuộc điều tra thực địa về linh trưởng của FFI. Từ 10/1999 đến 12/2000, một 

số cuộc điều tra thực địa về các loài linh trưởng đã được triển khai tại miền Bắc 
Việt Nam. Bởi mục tiêu của chúng tôi là nhằm thu thập những dẫn liệu về tình 
trạng loài và sự phân bố trong những khu vực xa xôi hẻo lánh, do vậy chúng tôi 
chỉ dành được rất ít thời gian cho mỗi địa điểm để có thể điều tra được trên một 
khu vực càng rộng càng tốt. Sự ưu tiên xem xét đặc biệt được dành cho vượn đen 
tuyền (Nomascus concolor) và loài vượn đen (chưa định tên)(N. sp. cf. nasutus). 
Danh sách các cuộc điều tra cùng với những người tham gia và loài điều tra được 
trình bày trong Bảng 1.2. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 16 

 
Bảng 1.2: Những cuộc điều tra thực địa do FFI thực hiện trong khuôn khổ của 

Dự án Đánh giá Tình trạng Bảo tồn Linh trưởng ở Việt Nam, 2000   
 

Địa điểm điều tra  Thời gian      
điều tra  

Những người tham gia Loài điều tra 

Các tỉnh Yên Bái và 
Phú Thọ 

17/10- 02/11/1999 Nguyễn Xuân Đặng (IEBR) và 
Nicolas LormÐe (FFI) 

Vượn đen  

Các tỉnh Bắc Kạn, Thái 
Nguyên và Tuyên 
Quang   

17/10-15/11/ 1999 Đặng Ngọc Cần (IEBR) và 
Nguyễn Trường Sơn (IEBR) 

Voọc mũi hếch  

Tỉnh Sơn La  25/10-12/11/1999 Ngô Văn Trí (FFI) và Barney 
Long (FFI) 

Vượn đen 

Huyện Văn Bàn, tỉnh 
Lào Cai 

14/11-28/11/1999 Đồng Thanh Hải (FCXM) và 
Nicolas LormÐe (FFI) 

Vượn đen 

Tỉnh Bắc Kạn 07/01-26/01/2000 Phùng Văn Khoa (FCXM) và 
Nicolas LormÐe (FFI) 

Vượn đen 

Huyện Na Rì, tỉnh Bắc 
K¹n  

29/02-17/03/2000 Ngô Văn Trí (FFI) và  
Nicolas LormÐe (FFI) 

Vượn đen 

Huyện Mù Cang Chải, 
tỉnh Yên Bái  

25/09-23/10/2000 Lucy Tallents (FFI),  
Lê Trọng Đạt (FPD),  
Lã Quang Trung (FFI),  
Trịnh Đình Hoàng (FFI), 
Barney Long (FFI) và  
Lê Khắc Quyết (FFI) 

 

 
Vượn đen 

Huyện Văn Bàn, tỉnh 
Lào Cai 

05/11-24/11/2000 Barney Long (FFI) và  
Lê Khắc Quyết (FFI) 

Vượn đen 

Huyện Mù Cang Chải, 
tỉnh Yên Bái  

05/11-03/12/2000 Lucy Tallents (FFI),  
Lê Trọng Đạt (FPD),  
Lã Quang Trung (FFI) và 
Trịnh Đình Hoàng (FFI) 

  

Vượn đen 
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2. Các loài vượn (Họ vượn - Hylobatidae) 
 
 
2.1. Giới thiệu các loài vượn (Họ Vượn - Hylobatidae) 
 
Các loài vượn gộp chung thành họ Vượn (Hylobatidae). Chúng thường được gọi là 
“khỉ giả nhân nhỏ hơn” (lesser apes). Chúng tôi thấy từ này là không phù hợp và đề 
nghị sử dụng từ “khỉ giả nhân nhỏ” (small apes) thay thế. Các loài vượn tạo thành 
một nhóm loài tương đối đồng nhất, phân bố trên toàn bộ các vùng rừng mưa nhiệt 
đới ở Đông Nam á (Chivers, 1977; Geissmann, 1995b; Groves, 1972; Marshall & 
Sugardjito, 1986). Trong số các loài linh trưởng, loài vượn rất đặc trưng về một số 
mặt, có thể tổng kết theo 3 cụm từ chính là: vận động, cấu trúc xã hội và thông tin 
liên lạc. 
  
Các loài vượn hoàn toàn sống trên cây và chủ yếu ăn quả (Chivers, 1984a; Leighton, 
1987). Sự đu tay của chúng tạo ra sự chuyển động đặc thù (chuyền cành), tập tính 
treo thân độc đáo và tư thế đứng thẳng thường xuyên thể hiện sự chuyên hóa cao độ 
đối với môi trường và chế độ ăn hàng ngày của những con thú này (Chivers, 1984b). 
 
Các loài vượn sống thành từng nhóm gia đình phân chia lãnh thổ, theo chế độ một 
đực một cái (một vợ một chồng) (Brockelman & Srikosamatara, 1984; Chivers, 
1984b; Leighton, 1987). Trong thiên nhiên hoang dã, các con nhỏ đơn lẻ được sinh 
ra trong những khoảng thời gian cách nhau khoảng 3 năm. Các con nhỏ ở với nhóm 
gia đình bố mẹ cho tới khi trưởng thành về giới tính, vào khoảng 8 năm tuổi, tại thời 
điểm này chúng thường rời khỏi đàn để đi tìm bạn đời và lãnh thổ riêng. 
 
Tất cả các loài vượn đã biết, thường phát ra các kiểu âm thanh (tiếng hót) đặc thù về 
giới tính và đặc thù về loài (Geissmann, 1995b; Haimoff, 1984a; Marshall & 
Marshall, 1976, 1978). Những tiếng hót to, phức tạp và chủ yếu được phát ra tại 
những thời điểm nhất định trong ngày. Trong phần lớn các loài vượn, những cặp bạn 
đời có thể kết hợp tiếng hót của chúng một cách đặc trưng, theo một trình tự tương 
đối khắt khe để tạo ra tiếng hót đôi hòa hợp. Một vài chức năng đã được quy cho 
tiếng hót của loài vượn, chủ yếu là thông báo về lãnh thổ, thu hút bạn đời và duy trì 
mối quan hệ vợ chồng và những mối quan hệ gia đình (Geissmann, 1999; Haimoff, 
1984a; Leighton, 1987). 
 
Nhìn chung, người ta cho rằng, các loài vượn, các loài khỉ lớn và loài người cùng tạo 
nên nhóm cùng tổ tiên là Hominoidea (Groves, 1989). Các loài vượn có một số đặc 
điểm có chung nguồn gốc (synapomorphous) với các thành viên khác trong nhóm 
Hominoidea, trong số những đặc điểm đó có ngực rộng, xương bả đặt ở lưng, xương 
đòn dài, chi trước rất dài, xương cánh tay có mấu ròng rọc hình thìa, vùng eo lưng 
thắt nhỏ, số đốt sống cùng nhiều hơn, đuôi tiêu giảm, xương chậu tương đối rộng và 
vùng chai sần háng tiêu giảm (ví dụ Fleagle, 1999). 
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Một giả thiết cũng đã được chấp nhận rộng rãi trong những năm gần đây cho rằng 
các loài vượn tạo thành nhóm chị em của nhóm kết hợp các loài khỉ lớn và loài 
người (Hình 1) và có những đặc điểm rất sơ khai trong nhóm Hominoidea (Fleagle, 
1999). Quan điểm này được ủng hộ bởi kết quả của các công trình nghiên cứu so 
sánh về nhân chủng học (Biegert, 1973; Remane, 1921; Sawalischin, 1911; Schultz, 
1933, 1973; Wislocki, 1929, 1932), về sinh lý học (Hellekant et al., 1990), về di 
truyền tế bào học (Wienberg & Stanyon, 1987) và sinh học phân tử (Bailey et al., 
1991; Darga et al., 1984; Dene et al., 1976; Felsenstein, 1987; Goldman et al., 
1987; Goodman et al., 1990; Sarich & Cronin, 1976; Sibley & Ahlquist, 1984, 
1987). 
 
 

Apes and hum
ans 

(H
om

inoidea)

Wet-nosed primates
Tarsiers
New World monkeys
Old World monkeys
Gibbons
Orang-utans
Gorillas
Chimpanzees
Humans

Strepsirhini
Tarsiiformes
Platyrrhini
Cercopithecoidea
Hylobatidae
Pongo
Gorilla
Pan
Homo

O
ld W

orld prim
ates 

(C
atarrhini)

 
Hình 1. Vị trí phân loại của các loài vượn (Hylobatidae) trong bộ Linh trưởng. 

 
2.2. Phân nhóm các loài vượn  
 
Mặc dù, sự đơn tộc của các loài vượn (họ Vượn) được chấp nhận một cách rộng rãi, 
nhưng sự phân loại bên trong họ vượn lại không được chấp nhận như vậy. Trong 
những công trình nghiên cứu trước đây về phân loại vượn, họ Vượn đã được chia 
làm hai giống riêng biệt gồm Symphalangus và Hylobates (ví dụ Napier & Napier, 
1967; Schultz, 1933; Simonetta, 1957). Quan điểm lưỡng phân này chắc chắn xuất 
phát từ những giới hạn về những dẫn liệu có được khi đó. Trước đây, những mẫu vật 
của giống Symphalangus và các thành viên của “nhóm lar” của giống Hylobates 
(Geissmann, 1994, 1995b) thường là những mẫu vật sẵn có hơn. Sự khác nhau giữa 
hai nhóm này rất dễ nhận biết (nhóm Symphalangus nặng hơn và chúng có giọng 
hót sâu hơn nhiều, có bao cổ họng bên ngoài và màng chân giữa các ngón 2 và 3). 
Khi các thành viên của các nhóm khác được nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, người ta thấy 
rằng cần phải chia ra nhiều nhóm hơn nữa. Phụ thuộc nặng nề vào sự phân nhóm 
truyền thống, Groves (1972) và hầu hết các tác giả sau ông xem những nhóm này 
như là phân giống, trừ Lekagul và McNeely (1977) đã công nhận 3 giống 
(Symphalangus, Nomascus và Hylobates). 
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Các nghiên cứu được triển khai trong những năm 1980 đã cung cấp ngày càng nhiều 
các bằng chứng rằng 4 nhóm riêng biệt cần phải được công nhận. Mỗi một nhóm 
trong bốn nhóm này, ngoài những đặc điểm khác, còn được phân biệt bởi các kiểu 
gen khác nhau, số lượng các nhiễm sắc thể lưỡng bội là 50 (Symphalangus), 52 
(Nomascus), 38 (Bunopithecus) và 44 (Hylobates) (Prouty et al., 1983a, b; Liu et 
al., 1987). Các đặc điểm phân biệt khác gồm có cấu tạo giải phẫu xương sọ (Creel & 
Preuschoff, 1984) và âm thanh (Marshall & Sugardjito, 1986). 
 
Dựa vào công trình nghiên cứu của Groves (1972), người ta đã đề nghị nên xem mỗi 
nhóm trong bốn nhóm này là những phân giống (Symphalangus, Nomascus, 
Bunopithecus và Hylobates) (Marshall & Sugardjito, 1986; Nowak, 1999; Prouty et 
al., 1983a; Rowe, 1996). 

 
Có rất ít sự thống nhất về những mối 
quan hệ chủng loại phát sinh trong 
bốn nhóm này. Một số tác giả cho 
rằng trong số những loài vượn hiện 
đại, giống (Symphalangus) là loài đầu 
tiên được tách ra từ trực hệ chính 
(Bruce & Ayala, 1979; Creel & 
Preuschoff, 1976, 1984). Những tác 
giả khác không đồng ý và xem giống 
vượn mào (Nomascus) ở vào vị trí đó 
(Groves, 1972; Haimoff, 1983; 
Haimoff et al., 1982, 1984), trong khi 
đó những dẫn liệu sinh học phân tử 
bước đầu cho thấy rằng giống 
Bunopithecus có thể là nhánh cơ bản 
nhất (Zehr et al., 1996). Theo quan 
điểm thứ tư, các loài vượn 
Symphalangus và các loài vượn mào 
có chung một tổ tiên, mà không cùng 
với các loài vượn khác (Shafer, 1986; 
van Tuinen & Ledbetter, 1983, 1989). 
Nghiên cứu về các cây phát sinh 
giống loài của các loài vượn đã xuất 
bản trước đây được trình bày trong 

Geissmann (đang in b). Rõ ràng “những mối quan hệ của các cấp bậc chính là rất 
đều và bất kỳ một sự lưỡng phân nào cũng khó giải thích“ (Groves, 1989). 
 
Dường như cả bốn nhóm này có tuổi gần như nhau. Những dẫn liệu sinh học phân tử 
về việc tách giống Hylobates - Symphalangus cho thấy tuổi khoảng 8 triệu năm. Dựa 
trên sự tương đồng với các loài linh trưởng khác, cho thấy sự phân chia này là ở mức 
độ giống hoặc “liên quan tới những loài khỉ lớn, các loài vượn chưa được phân ly 
một cách hoàn toàn” (Goodman et al., 1998, trang 596). Do vậy một trong số chúng 
tôi (TG) đề nghị công nhận bốn nhóm vượn này như là bốn giống riêng biệt. Sự phân 
loại vượn sử dụng trong nghiên cứu này được tổng kết trong Bảng 2.1. 

Hình 2. Cây phân loại dựa trên dẫn liệu 
âm thanh (theo Geissmann, đang in b). 

leucogenys

ancestor

agilis
albibarbis
lar
muelleri
klossii
moloch
pileatus

concolor

gabriellae

sp. cf. nasutus
hoolock
syndactylus

78
96

54
68

9170

100
65

56
59
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Bảng 2.1: Những cấp hạng phân loại chính của giống Hylobates (theo 

Geissmann, đang in b). 
 

 
Giống 

Số lượng bội 
của các nhiễm 

sắc thể 

Các bậc 
phân hạng 

khác 

 
Loài 

Hylobates 44 Nhóm Lar  H. agilis 1 Vượn Agilis  

   H. klossii Vượn Kloss 

   H. lar Vượn tay trắng 

   H. moloch Vượn bạc  

   H. muelleri 2 Vượn Mueller 

   H. pileatus Vượn Pilª 

Bunopithecus 38  B. hoolock Vượn Hoolock 

Nomascus 52 Nhóm Concolor, 
vượn mào  

N. concolor Vượn đen tuyền 

   N. sp. cf. nasutus Vượn đen (chưa định 
tên)  

   N. gabriellae Vượn má vàng  

   N. leucogenys 3 Vượn má trắng  

Symphalangus 50  S. syndactylus Vượn Symphalangus  
 

1   gồm cả phân loài H. agilis albibarbis 
2 gồm cả phân loài H. muelleri abbotti và phân loài H. muelleri funereus 
3 gồm cả phân loài N. leucogenys siki 
 
Chỉ có những thành viên của các loài vượn mào (giống Nomascus) phân bố tại Việt 
Nam. Do đó, phần còn lại của Báo cáo Đánh giá Tình trạng này sẽ tập trung vào các 
loài vượn mào. Vì sự trọn vẹn, ở đây chúng tôi cần nói rằng loài vượn Pilê 
(Hylobates pileatus) cũng đã được thông báo có ở Việt Nam, tức đảo Phú Quốc, một 
hòn đảo nằm trong Vịnh Thái Lan. Ghi nhận này đã được liệt kê trong một số công 
trình về các loài linh trưởng của Việt Nam (xem Fooden, 1996, trang 867). Xuất xứ 
ban đầu của nó là do Kloss (1929), người đã tự biện rằng một vài cá thể vượn Pilê 
được Mouhot thu tại một địa điểm không rõ ràng “trên một hòn đảo nhỏ gần Căm-
pu-chia” (Gray, 1861, trang 135) có thể là từ đảo Phú Quốc. Nhưng vì Mouhot 
(1864 trích dẫn trong Brandon-Jones, 1995, trang 539, và trong Fooden, 1996, trang 
867) đã nói rõ rằng ông chưa từng đến đảo Phú Quốc, do đó lời tự biện của Kloss là 
không chính xác. 
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2.3. Giới thiệu các loài vượn mào (giống Nomascus) 
 
2.3.1. Đặc điểm chung 
 
Kích thước cơ thể: Những cá thể vượn mào hoang dã có trọng lượng cơ thể trung 
bình 7-8 kg. Trọng lượng này tương đương với trọng lượng của giống Bunopithecus 
(khoảng 7 kg), lớn hơn trọng lượng của giống Hylobates (khoảng 5 kg) và nhỏ hơn 
trọng lượng của giống Symphalangus (khoảng 11 kg) (Geissmann, 1993, 1998). 
 
Các đặc điểm sọ: Trán cao và tròn với các cạnh trên ổ mắt phẳng ("có vẻ như vòng 
xương được xếp thành hàng"; Marshall & Sugardjito, 1986, trang 148). Mặt nhìn 
nghiêng gần như là một đường thẳng, bởi vì ổ mắt không nhô ra. 
 
Chỉ số gian màng cao, hơn 135 ở giống Symphalangu; nhưng giống Bunopithecus và 
giống Hylobates có chỉ số gian màng thấp hơn 135 (Groves, 1972). 
 
Các con đực có túi họng nhỏ (có thể không có ở loài N. gabriellae và loài N. sp. cf. 
nasutus). Túi họng này chỉ có thể nhìn thấy khi nó phồng lên để phát ra những âm 
thanh nhất định nào đó trong tiếng hót (thí dụ, những nốt vang, xem phần dưới). 
 
Xương dương vật rất dài (8,2 - 12,1 mm) và luôn có đầu hình móc. Xương dương vật 
ở giống Symphalangus cũng dài (1 con trưởng thành: 14,5 mm, Gerhardt, 1909), 
nhưng ở giống Bunopithecus ngắn hơn (6,4 - 8,0 mm) và còn ngắn hơn nữa ở giống 
Hylobates (4,5 - 6,5 mm) (Groves, 1972, trang 34). 
 
Số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội là: 2n = 52 (xem Bảng 1). 
 
Có túm lông trên đầu dựng đứng. Túm lông của con đực phát triển hơn tạo thành 
một cái mào (do đó gọi là "vượn mào"). Những con cái trưởng thành thường có đám 
lông ở đỉnh đầu màu đen rất tương phản với phần lông nhạt màu xung quanh. Lông 
chỏm trên đầu (kể cả đỉnh chóp) dựng đứng, nhưng không kéo dài thành mào. 
Những loài vượn của giống khác không có mào và lông trên đầu ở những con trưởng 
thành nằm xẹp xuống (trừ một vài cá thể của loài Hylobates lar). 
 
Tính lưỡng sắc giới tính thể hiện mạnh ở những cá thể trưởng thành: Những con đực 
thường có màu lông đen (có hoặc không có những mảng lông má sáng màu). Những 
con cái có lông màu vàng nhạt hoặc màu vàng cam hoặc màu be nhạt, thường có 
những mảng lông chÈm màu hơi đen, có hoặc không có lông bụng màu tối. Mức độ 
lưỡng sắc giới tính tương tự cũng thấy ở loài vượn Bunopithecus hoolock và loài 
vượn Hylobates pileatus. Sự lưỡng sắc giới tính cũng thể hiện ở mức độ nào đấy ở 
các loài vượn khác (như loài H. agilis và loài H. moloch) nhưng không rõ ràng 
(Geissmann, 1994, 1995b). 
 
Những thay đổi về màu sắc của bộ lông trong quá trình phát triển cơ thể: con nhỏ 
được sinh ra với bộ lông màu sáng, có phần tương tự như màu của con cái trưởng 
thành. Trong năm đầu của cuộc đời (Delacour, 1934), vào lúc khoảng một năm tuổi 
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(Groves, 1972), hoặc trong năm thứ hai của cuộc đời (Dittrich, 1979), con nhỏ thay 
đổi màu sắc và mang một bộ lông màu tối, gần giống với màu lông của con đực 
trưởng thành. Đến thời gian trưởng thành sinh dục (khoảng 5 - 8 năm tuổi), con cái 
thay đổi màu lông lần thứ hai và có bộ lông màu sáng đặc trưng của con cái trưởng 
thành (Delacour, 1934, 1942; Geissmann, đang in a; Fischer, 1980, 1981; Pocock, 
1905). Một trình tự tương tự về sự thay đổi màu lông cũng xuất hiện đối với loài 
Bunopithecus hoolock (Geissmann, 1993, trang 217f; Groves, 1972; McCann, 1933; 
Peart, 1935). Đối với loài vượn Pilê H. pileatus, trình tự này khác rất nhiều 
(Geissmann, 1991, 1993, trang 217f; Groves, 1972) và đối với các loài vượn khác 
những thay đổi màu sắc trong quá trình phát triển cá nhân không xảy ra hoặc không 
rõ nét, như những thay đổi về độ rộng của vòng mặt (ví dụ Geissmann, 1993, trang 
217f). 
 
Tần số cơ bản của tiếng hót: ít nhất có một số âm điệu có tần số tối đa trên 2 kHz.  
ở tất cả các loài vượn khác, tần số tối đa là dưới 2 kHz (Geissmann, 1993, 1995b). 
Những đặc điểm âm thanh khác của các loài vượn mào được mô tả ở dưới đây. 
  
Phân bố: Chỉ có ở Đông Dương, bao gồm Việt Nam, Lào, phía Đông Căm-pu-chia 
và Tây-Nam Trung Quốc (tỉnh Vân Nam và đảo Hải Nam). 
 
2.3.2. Có bao nhiêu loài? 
 
Theo truyền thống, vượn mào được xem là chỉ gồm một loài đơn lẻ đó là loài 
Hylobates concolor, với 6 phân loài (ví dụ Simonetta, 1957; Groves, 1972; Chivers, 
1977; Marshall & Sugardjito, 1986; xem Bảng 2.2, cột 1). Một số nghiên cứu xem 
xét lại phân loại của vượn mào đã xuất bản trong 20 năm trở lại đây (Fooden et al., 
1987; Geissmann, 1989, 1995b; Groves, 1984, 1993, đang in; Groves & Wang, 
1990; Ma & Wang, 1986; Ma et al., 1988; Marshall & Sugardjito, 1986; Đào Văn 
Tiến, 1983). Tóm tắt kết quả của các nghiên cứu này được trình bày trong nội dung 
dưới đây của báo cáo. 
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Bảng 2.2: Một số hệ thống phân loại vượn mào. Dòng kẻ đôi phân cách những 

loài đã được công nhận. 
 

Những nghiên cứu gần đây: Quan điểm truyền thống 

(ví dụ: Simonetta, 1957; 
Groves, 1972; Chivers, 1977; 
Marshall & Sugardjito, 1986) 

Groves (1993) Geissmann (1995b) Geissmann, trong 

nghiên cứu này 

Giống: Hylobates Giống: Hylobates Giống: Hylobates Giống: Nomascus 

H. concolor 

        concolor 

H. concolor 

        concolor 

H. concolor 

        concolor 

N. concolor 

        concolor 

     furvogaster          furvogaster ? 

    jingdongensis         jingdongensis ?         jingdongensis ? 

        lu         lu         lu ?         lu ? 

   

        cf. nasutus 

N. sp. cf. nasutus 

        cf. nasutus 

        hainanus         hainanus         hainanus         hainanus 

           new ssp.         new ssp. 

 

        leucogenys 

H. leucogenys 

       leucogenys 

H. leucogenys 

        leucogenys 

N. leucogenys 

        leucogenys 

 

        siki 

H. gabriellae 

        siki 

 

        siki 

 

        siki 

        gabriellae         gabriellae H. gabriellae N. gabriellae 

 
 
Việc công nhận tất cả những dạng vượn có má sáng màu (N. leucogenys) là một loài 
riêng tách biệt với những dạng vượn đen tuyền (N. concolor) chủ yếu dựa vào sự 
khác nhau về giải phẫu học giữa hai taxon - đặc biệt là sự khác biệt về kích thước 
của xương dương vật (Đào Văn Tiến, 1983; Ma & Wang, 1986). Hơn nữa, bằng 
chứng từ những mẫu vật của bảo tàng cho thấy rằng ở những khu vực phân bố chung 
giữa những dạng tồn tại cả ở Trung Quốc và Việt Nam, không có sự xuất hiện của 
những dạng lai (Đào Văn Tiến, 1983; Ma & Wang, 1986, 1988). Một trong số 
chúng tôi (TG) đã thẩm tra tất cả những mẫu vật vượn mào của bảo tàng bị bắn 
trong thiên nhiên hoang dã và không thấy bằng chứng về sự chung vùng phân bố 
giữa vượn có màu má sáng và vượn đen tuyền. Chắc chắn loài N. leucogenys không 
phân bố ở phía Đông sông Hắc Long Giang, Trung Quốc và loài N. concolor không 
phân bố ở phía Tây sông Đà của Việt Nam, nơi có thể tồn tại vùng phân bố chung 
như Đào Văn Tiến (1983) và Ma & Wang (1986) đã đề xuất. Một dạng lai có thể 
giữa hai loài này đã được Geissmann (1995a) mô tả, nhưng không thể được coi là 
bằng chứng chắc chắn. Do vậy, những vùng phân bố chung phải được coi là chưa 
khẳng định và không được trình bày trong bản đồ phân bố (xem phần dưới: Hình 3), 
trái ngược với một công trình được công bố trước đây (Geissmann, 1995b). 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 24 

Sự phân hóa ở mức độ loài giữa loài N. leucogenys và loài N. gabriellae cũng được 
chỉ ra dựa trên những khác nhau về xương dương vật (Groves, 1993; Groves & 
Wang, 1990); tuy nhiên, mới chỉ có một xương dương vật của loài N. gabriellae 
được nghiên cứu vào thời điểm đó. Geissmann và Lim (1994) sau này cho thấy rằng 
có sự biến thiên đáng kể về kích thước và hình dạng xương dương vật của những con 
trưởng thành của loài N. gabriellae, do vậy tầm quan trọng của xương dương vật đối 
với việc định loại giống Nomascus có thể cần phải được đánh giá lại. 
 
Một dạng vượn nữa là vượn má trắng siki, dạng vượn này có vùng phân bố nằm giữa 
vùng phân bố của loài N. gabriellae và loài N. leucogenys, mà trước đây đã được 
định loại như là một phân loài của loài N. gabriellae (Groves, 1993; Groves & 
Wang, 1990; xem Bảng 2.2, cột 2), bởi vì xương dương vật của dạng siki (MNHN 
CG1971 No.81) dường như giống với xương dương vật của loài N. gabriellae 
(Groves, 1972). Thật đáng tiếc, xương dương vật này không phù hợp để xác định sự 
giống nhau về cấu trúc của dạng siki, bởi vì nó (1) không hoàn chỉnh và (2) không 
phải của dạng siki, mà là của loài N. leucogenys leucogenys (Geissmann, 1995b). 
 
Hiện nay, đã có thêm nhiều thông tin nữa, đó là những nghiên cứu cho thấy rằng 
tiếng hót của dạng siki giống với tiếng hót của loài N. leucogenys hơn tiếng hót của 
bất kỳ một dạng vượn mào nào khác, kể cả loài N. gabriellae (Geissmann, dẫn liệu 
chưa xuất bản). Tương tự, các trình tự ADN ty thể cho thấy rằng dạng siki có quan 
hệ gần với loài leucogenys hơn với loài gabriellae (Garza & Woodruff, 1992, 1994; 
Zhang, 1997). Một bằng chứng nữa bổ sung cho mối quan hệ gần gũi giữa phân loài 
N. l. leucogenys và phân loài N. l. siki, cần phải nhấn mạnh là những con cái của cả 
hai dạng này giống nhau về màu lông đến nỗi không có những đặc điểm riêng biệt 
nào được tìm thấy cho đến nay, nhưng ngược lại cả hai dạng khác với những con cái 
của loài N. gabriellae (Geissmann, 1995b, xem thêm phần dưới). Kết quả là dạng 
siki đã được công nhận như một phân loài của loài N. leucogenys (Geissmann, 1994, 
1995b; xem Bảng 2.2, cột 3). 
 
Gần đây, Groves (đang in) và Zhang (1997) đã đề nghị công nhận siki như một loài 
đầy đủ, mặc dù cả hai tác giả đều đã biết những sự giống nhau về cấu trúc gần gũi 
giữa dạng leucogenys và dạng siki. Đề nghị này không được các bằng chứng nêu 
trên đây cũng như các bằng chứng đưa ra dưới đây ủng hộ.  
 
Những dẫn liệu xuất bản trước đây ủng hộ việc chấp nhận có một số loài vượn mào, 
thay cho một loài duy nhất, dường như chủ yếu từ hai nguồn thông tin: những khác 
nhau về kích thước xương dương vật và không có những dạng lai ở các vùng phân bố 
chung. Khi thẩm tra lại thì dường như cả hai thông tin hoặc đáng ngờ (chung vùng 
phân bố) hoặc không chứng minh được bằng số lượng mẫu vật thích hợp (xương 
dương vật). 
 
Chúng tôi đề nghị xem xét bằng chứng âm thanh để đánh giá lại những sự khác biệt 
giữa những dạng vượn mào. Trong đề án nghiên cứu trước đây, Geissmann (đang in 
b) đã so sánh ba bộ dẫn liệu khác nhau có kích thước tương đương để đánh giá sự 
phù hợp của chúng cho việc thiết lập lại hệ thống phân loại, sử dụng các phương 
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pháp cladistic (1: màu lông; 2: những số liệu về hình thái học cơ bản và giải phẫu 
học; 3: những số liệu về âm thanh). Sự phân tích cladistic của mỗi một bộ dẫn liệu 
đã cho thấy rằng, các dẫn liệu âm thanh đã tạo ra hệ thống phân loại đáng tin cậy 
nhất trong số các bộ dẫn liệu được nghiên cứu. 
  
Nghiên cứu của chúng tôi trên nhiều mẫu cho thấy rằng tất cả 3 dạng này (concolor, 
leucogenys và gabriellae) khác nhau một cách rõ rệt về tiếng hót của chúng 
(Geissmann, 1993, 1995b và dẫn liệu chưa xuất bản). Những khác nhau này có cùng 
một mức độ với những khác nhau thấy trong những loài vượn thuộc nhóm lar (giống 
Hylobates). Cho đến nay chưa có tài liệu nào thông báo về những khác biệt đáng 
khẳng định này trong những phân loài khác nhau của nhóm lar. Do vậy, chúng tôi 
đề nghị công nhận mức độ loài cho Nomascus concolor, N. leucogenys và 
N. gabriellae. 
 
Hơn nữa, những âm thanh của một con cái bị bắt tại Đông-Bắc Việt Nam cũng như 
những tiếng hót của những con vượn mào tại đảo Hải Nam hoàn toàn khác với 
những âm thanh của tất cả những loài vượn mào khác đã cho thấy sự tồn tại của một 
taxon thứ tư ở cấp loài mà chưa được nhận diện trước đây. Tên loài là Hylobates 
nasutus đã được Kunckel d'Herculais (1884) đề xuất cho một con cái chưa trưởng 
thành bị bắt, theo thông báo có nguồn gốc từ vịnh Along (= Hạ Long) ở miền Bắc 
Việt Nam. Tên này được đặt ra trước tên Hylobates hainanus Thomas (1892) đề 
xuất cho dạng vượn tại đảo Hải Nam. Độ tin cậy những thông tin về địa điểm được 
cung cấp bởi Kunckel d'Herculais (1884) cũng như những vấn đề định loại liên quan 
đến tên này đã được mô tả trong Geissmann (1989). Những vấn đề này sẽ được đánh 
giá và hy vọng rằng sẽ được giải quyết trong những công trình nghiên cứu tương lai. 
Hiện tại, loài thứ tư tạm thời được công nhận tại đây như là một loài vượn mào 
phương Đông N. sp. cf. nasutus (xem Geissmann, 1996, 1997). 
 
2.3.3. Hệ thống phân loại và sự phát sinh chủng loại 
 
Hệ thống phân loại giống Nomascus sử dụng trong báo cáo này được tổng kết trong 
Bảng 2.3. Bảng này cũng liệt kê những khu vực phân bố và những tên chung cho 
mỗi một phân loài. 
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Bảng 2.3: Hệ thống phân loại vượn mào được đề xuất trong nghiên cứu này. 

Thông tin về sự phân bố và những tên phổ thông của mỗi taxon. Các 
Taxon và quần thể được xếp theo ba cấp độ tin cậy của định loại (cột 
thứ tư): 

 

Taxon Phân bố Tên Việt Nam Độ tin cậy 
của định loại1 

N. concolor 
concolor 

Miền Trung Vân Nam (Trung Quốc), 
Miền Bắc Việt Nam giữa sông Đà và 
sông Hồng 

 

Vượn đen tuyền 

 

(1) 

N. concolor 
furvogaster 2 

Miền Tây Vân Nam (Trung Quốc) giữa 
Salween và sông Mê Kông 

Vượn đen Tây Vân 
Nam 

 

(2) 

N. concolor 
jingdongensis 2 

Miền Trung Vân Nam (Trung Quốc) 
giữa sông Mê Kông và sông Hắc Long 
Giang  

Vượn đen miền Trung 
Vân Nam 

 

(2) 

N. concolor  
lu 2 

Tỉnh Bokeo (Tây-Bắc Lào) Vượn đen Lào (2) 

N. sp. cf. nasutus 
nasutus 3 

Đông-Bắc Việt Nam, phía Đông sông 
Hồng  

(chưa có tên) (3) 

N. sp. cf. nasutus 
new ssp. 4 

Đông-Bắc Việt Nam, phía Đông sông 
Hồng, "nội địa của Hòn Gai" 

(chưa có tên) (3) 

N. sp. cf. nasutus 
hainanus 

Đảo Hải Nam (Trung Quốc) Vượn đen Hải Nam (1) 

N. leucogenys 
leucogenys 

Miền Nam Vân Nam (Trung Quốc), 
Miền Bắc Lào, Miền Tây-Bắc Việt Nam  

Vượn má trắng (1) 

N. leucogenys  
siki 

Miền Nam Lào, Miền Trung Việt Nam  Vượn má trắng siki (1) 

N. gabriellae Miền Nam Lào, Miền Nam Việt Nam, 
Miền Đông Căm-pu-chia 

Vượn má vàng (1) 

 

1       (1) Taxon đã được công nhận. 
 (2) Taxon còn tranh cãi. 
 (3) Có bằng chứng tin cậy để tách thành taxon độc lập, nhưng chưa được đặt tên 

hoặc những vấn đề định loại chưa được giải quyết. 
2 Rất giống và có thể đồng danh với loài N. c. concolor. 
3 Xem Geissmann (1995b, 1997). 
4 Được biết từ một mẫu vật duy nhất (Geissmann, 1989). 
 
Do lịch sử hóa thạch của vượn thực sự chưa được biết đến, sự tiến hóa chỉ có thể 
được xây dựng từ việc phân tích so sánh về những đặc điểm mang thông tin tiến hóa 
của những loài vượn hiện đại và ở mức độ nào đó, cả về những taxon có liên quan 
mà có thể được sử dụng như những loài có huyết thống xa. Một công trình nghiên 
cứu gần đây đã so sánh ba bộ dẫn liệu khác nhau có kích thước tương đương để đánh 
giá sự liên quan của chúng nhằm xây dựng lại cây phát sinh loài, có sử dụng các 
phương pháp cladistic (Geissmann, đang in b). Bộ 1 đã sử dụng những đặc điểm về 
màu lông; bộ 2 gồm những dẫn liệu về hình thái học cơ bản và giải phẫu học; bộ 3 
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gồm những dẫn liệu về âm thanh. Tuy nhiên, nhịp độ của những thay đổi tiến hóa tỏ 
ra khác nhau trong các bộ dẫn liệu, tương tự như các chuỗi ADN bắt nguồn từ các 
bộ phận khác nhau của hệ gen. Phần lớn các dẫn liệu trong bộ 1 có sự thay đổi lớn 
hơn các dẫn liệu trong bộ 3, trong khi đó bộ 2 giữ vị trí trung gian. Kết quả là, mỗi 
một bộ tỏ ra phù hợp cho việc phân tích những mức độ phân giải khác nhau của sự 
phân tỏa tiến hóa nhóm Hylobatid, nhưng chính những dẫn liệu về âm thanh thể 
hiện sự phát sinh loài chắc chắn nhất trong số ba bộ dữ liệu được nghiên cứu. Hình 2 
trình bày cây phát sinh loài sơ bộ của tất cả các loài vượn, kể cả bốn loài vượn mào, 
trên cơ sở dẫn liệu về âm thanh (theo Geissmann, đang in b). Mặc dù còn hạn chế, 
nhưng cây phát sinh loài này là sự ủng hộ đầu tiên cho giả thiết của Grove (1993), 
rằng trong giống Nomascus, những loài vượn đen có thể phát sinh sớm hơn những 
loài vượn có má màu sáng. 
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3. Phân bố 
 
 
3.1. Phân bố của giống Nomascus 
 
Bản đồ phân bố của tất cả các loài vượn mào (giống Nomascus) được trình bày trong 
Hình 3. Để làm cho bản đồ này đơn giản, những khu vực phân bố được vẽ như 
những khu vực lớn liên tục, có lẽ đây đã từng là vùng phân bố ban đầu của chúng. 
Chủ yếu do hậu quả của sự phá hoại sinh cảnh, những khu vực phân bố hiện nay đã 
bị chia xẻ mạnh hơn là được trình bày trong bản đồ này, chúng bao gồm những 
mảng rừng ít nhiều còn nguyên sinh, biệt lập và nhỏ (đôi khi rất nhỏ). Một ý kiến 
chính xác hơn về những khu vực còn lại của những khu rừng nhiệt đới tại châu ¸ 
được đưa ra trong Collins et al. (1991). 
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Hình 3.  Sự phân bố của các loài vượn thuộc giống Nomascus (theo Geissmann, 
1995b, đã được bổ sung).  

Các dấu hỏi (?) từ Bắc tới Nam để chỉ:  
(1.) chưa xác định được sự tồn tại (và sự đồng nhất) của các loài vượn của Trung Quốc 

thuộc phía Đông của sông Hồng tại tỉnh Vân Nam;  
(2.) hố ngăn cách lớn rõ ràng trong khu vực phân bố của các loài vượn tại tỉnh Vân Nam; và 
(3.) sự đồng nhất của các loài vượn trong khu vực rộng lớn nằm giữa các khu vực phân bố 

của loài N. leucogenys và loài N. gabriellae chưa được xác định. 
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Vượn mào phân bố giới hạn tại Đông Dương và miền Nam Trung Quốc. Sông Mê 
Kông là biên giới phía Tây của các vùng phân bố của chúng và ngăn cách chúng với  
giống Hylobates. Chỉ ở trong phần cực Bắc của khu vực phân bố, tại miền Tây tỉnh 
Vân Nam (đó là trường hợp của loài N. concolor) vượn mào mới có thể vượt qua 
sông Mê Kông. Rõ ràng có một vùng phân bố chung nhỏ tồn tại hoặc đã tồn tại giữa 
loài này và loài Hylobates lar trong khu bảo tồn Dascue Shan ở Tây-Nam tỉnh Vân 
Nam (Haimoff et al., 1987; Lan & Guo, 1995; Ma & Wang, 1986; Zhang et al., 
1992) (xem thêm Hình 3). 
 
Delacour (1934) đã nuôi giữ một vài con vượn mào tại Pháp và thông báo rằng 
chúng rất sợ nước. Nếu rơi xuống nước, chúng sẽ bơi ngay tới phía bờ gần nhất. 
Chúng không bao giờ tự xuống nước và có thể nuôi giữ chúng trên những hòn đảo 
nhỏ được trồng một vài cây lớn, chúng sẽ không bao giờ rời khỏi đảo, mặc dù mặt 
nước xung quanh đảo chỉ rộng có 3 mét. Sự miễn cưỡng phải xuống nước rất phổ 
biến với tất cả các loài vượn và ít nhất điều này phần nào đã giải thích lý do tại sao 
biên giới chung giữa các khu vực phân bố của các loài vượn bên cạnh nhau thường 
là những con sông lớn (Marshall & Sugardjito, 1986). 
 
Mặc dù, nước dường như tạo nên một hàng rào không thể vượt qua được đối với hầu 
hết các cá thể nhưng nếu không có sẵn cây cối để có thể sử dụng như một chiếc cầu, 
thì những cá thể vượn có thể trở nên quen với nước. Vườn thú Sài Gòn có nuôi giữ 
một con vượn đực thuộc loài N. gabriellae trong một vài năm, nó có thể lội đến đầu 
gối dưới nước xung quanh hòn đảo để té nước vào khách tham quan. 
 
Vượn của Trung Quốc ngày nay phân bố giới hạn tại miền Nam tỉnh Vân Nam và 
Hải Nam (Fooden et al., 1987; Geissmann, 1989, 1995b; Groves & Wang, 1990; Ma 
& Wang, 1986), phạm vi phân bố trước đây của chúng mở rộng xa lên phía Bắc, tới 
tận sông Hoàng Hà (Gao et al., 1981; van Gulik, 1967; Zhang et al., 1992) như trình 
bày trong Hình 4. Sự đồng nhất của những con vượn này chưa được biết rõ ràng. 
Mặc dù, rất có thể các quần thể ở càng xa về miền Nam là các thành viên của nhóm 
concolor, thì các hóa thạch kỷ pleitoxen (chủ yếu là những chiếc răng đơn lẻ) tại 
khu vực xa về phía Bắc của miền này (hiện nay là khu vực không có vượn), được cho 
là của cả hai giống Nomascus và Bunopithecus (Groves 1972; Gu 1989; Marshall & 
Sugardjito, 1986). Một số bức tranh cổ của Trung Quốc vẽ vượn được sao lại trong 
Van Gulik (1967). ít nhất thì những bức tranh này gần với tự nhiên nhất, rất giống 
loài Bunopithecus hoolock. Nó đã được vẽ bởi I Yuan-Chi (khoảng 1000-1064 sau 
Công nguyên), người đã đi khắp cả miền Nam tỉnh Hồ Bắc và miền Bắc tỉnh Hồ 
Nam để quan sát những con vượn hoang dã. Trong vòng 1.000 năm trở lại đây, nạn 
săn bắn và nạn phá rừng đã góp phần đáng kể đến sự tuyệt chủng của những loài 
vượn này trên một khu vực lớn nhất trong vùng phân bố trước đây của chúng tại 
Trung Quốc. 
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Hình 4. Phân bố trước đây và hiện nay của các loài vượn tại Trung Quốc và các vùng 
lân cận (theo Geissmann, 1995b). 

 
 
3.2. Loài vượn đen (chưa định tên) (Nomascus sp. cf. nasutus) 
 
Phân bố tại Trung Quốc 
 
Cho tới những năm 1940, vượn vẫn còn được tìm thấy tại một số địa điểm ở phía 
Bắc tỉnh Quảng Đông và phía Tây-Nam tỉnh Quảng Tây, nơi chúng được tin là đã bị 
tuyệt chủng trong những năm 1950 (Fooden et al., 1987; Tan, 1985; Zhang et al., 
1992), mặc dù Wu (1993) thông báo rằng tấm da của một con cái "đã thu từ một 
người địa phương trong khu bảo tồn thiên nhiên Longgang (tỉnh Quảng Tây) trong 
những năm gần đây". Rất có thể, những con vượn này là thuộc loài Nomascus sp. cf. 
nasutus. 
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Sự có mặt của vượn ở phía Đông sông Hồng cũng đã được Ma và Wang (1986) 
thông báo tại phía Nam của tỉnh Vân Nam (núi Dawei, hạt Hekou-Pingbian và 
Guangting, hạt Jianshui), nhưng không biết liệu những con vượn này có còn xuất 
hiện nữa không. Tuy nhiên, đây có thể là loài N. concolor, không phải loài N. sp. cf. 
nasutus. Một bộ da lông không đầy đủ, dường như của một con cái trưởng thành thu 
được tại hạt Jianshui vào năm 1965 (KIZ 003151; không có xương sọ) cho thấy 
phần bụng có một đám lông màu đen lớn có ranh giới rất rõ ràng, giống như loài 
N. concolor. Nếu như địa điểm của mẫu vật chính xác, thì điều này cho thấy vượn 
đen có thể vượt qua vùng thượng lưu sông Hồng tại tỉnh Vân Nam và phân bố cả ở 
trên bờ Đông, ngược lại chỉ những con cái với màu lông bụng sáng mới thu được tại 
các địa điểm phía Đông của sông Hồng, Việt Nam. 
 
Hiện nay, quần thể duy nhất của loài này còn lại ở Trung Quốc và có phân bố giới 
hạn tại khu bảo tồn thiên nhiên Bawangling trên đảo Hải Nam (Zhang, 1992a, b; 
Zhang & Sheeran, 1994). Quần thể trên đảo Hải Nam đã giảm từ con số ước tính 
2.000 cá thể vào những năm 1950 xuống còn 3 đàn với tổng số ít hơn 20 cá thể vào 
năm 1993 (Geissmann, những quan sát chưa công bố). 
 
Phân bố tại Việt Nam 
 
Tại Việt Nam, loài vượn đen (Nomascus sp. cf. nasutus) chỉ được ghi nhận tại phía 
Đông sông Hồng. Đào Văn Tiến (1983) cũng liệt kê một địa điểm tại bờ Tây (Chi 
Nê, tỉnh Hòa Bình, khoảng 60 km phía Tây sông Hồng) dựa trên một mẫu vật của 
bảo tàng (ZMVNU 150, có xương sọ). Tuy nhiên, sau này ông đã xác định lại mẫu 
vật này là loài N. leucogenys (Đào Văn Tiến, 1985). Mẫu vật này là một con cái 
trưởng thành với vùng lông bụng màu sáng đã được thu vào năm 1961. Một xương 
sọ nữa (ZMVNU 158) được thu tại cùng địa điểm vào năm 1960. Vì không có bộ da 
của con đực, nên khó xác định loài (Fooden, 1996) và đáng tiếc là vượn hiện nay đã 
tuyệt chủng tại khu vực này. Theo chúng tôi, khả năng vượn đen từ phía Đông của 
sông Hồng đã vượt qua sông tại vĩ độ này (có nghĩa là phía Nam của Hà Nội) là điều 
khó xảy ra. Sông Hồng, tại điểm này, chảy mạnh, đổ vào một khu vực châu thổ rộng 
lớn, theo thông báo là không có vượn cư trú (Fischer, 1965). Rất có thể, những mẫu 
vật thụ được tại Chi Nê là loài N. leucogenys. 
 
ý tưởng về phạm vi khu vực phân bố của vượn đen được xác định dựa trên các mẫu 
da đã định loại chắc chắn, lưu giữ trong bảo tàng và được thu thập tại ba địa điểm 
(Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc; Na Rì, tỉnh Thái Nguyên và Trùng Khánh, tỉnh Cao 
Bằng). Đáng tiếc là, có rất ít các cuộc điều tra được triển khai tại các tỉnh Hà Giang, 
Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh, các tỉnh này nằm trong vùng phân bố giả thiết 
trước đây của loài này. Những vùng nhỏ hơn của một số tỉnh khác cùng chồng lấn 
với khu vực phân bố của loài này. Felix (1985) thông báo có nhìn thấy một đàn-gia 
đình tại tỉnh Yên Bái gần hồ Thác Bà. Không có thêm những mô tả về chúng. Bởi vì 
hồ nằm ở phía Đông của sông Hồng, nên những con vượn do Felix nhìn thấy chắc 
chắn thuộc loài vượn đen. Hiện tại, không có những bằng chứng về sự xuất hiện tiếp 
theo của chúng tại tỉnh này. 
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Một số mẫu vật bảo tàng của hai địa điểm khác nằm trong phạm vi phân bố được giả 
thiết của loài vượn đen N. sp. cf. nasutus, nhưng những địa điểm thu mẫu lại không 
chắc chắn lắm. Những mẫu vật này bao gồm một bộ da vượn (và bộ xương, ZMB 
70036) với một kiểu hình duy nhất thu từ “nội địa” của Hòn Gai (tỉnh Quảng Ninh) 
và hai xương sọ từ đảo Vân Hải (vịnh Hạ Long). Mẫu vật của Hòn Gai được thảo 
luận trong Geissmann (1989) và dưới đây (xem phần 6.1). 
 
Mặt khác, địa danh Vân Hải cũng có vấn đề, vì nó có thể là tên của nhiều địa điểm 
khác nhau. Ngày nay, nó là tên của một hòn đảo nhỏ gần đảo Cát Bà với diện tích 
khoảng dưới 5 km2 (Fooden, thông tin cá nhân). Chắc chắn rằng hòn đảo này không 
đủ lớn để có thể chứa được một quần thể vượn. Vân Hải cũng là tên cũ của chính 
đảo Cát Bà, cũng là tên của một thôn trên đảo Cát Bà. Hòn đảo này có một taxon khỉ 
ăn lá đặc hữu Voọc đầu trắng (Trachypithecus poliocephalus) và chắc chắn là nó đủ 
lớn để có thể duy trì một quần thể vượn. Kết quả những cuộc phỏng vấn được thực 
hiện với những người dân địa phương cao tuổi trên đảo Cát Bà (Geissmann, dẫn liệu 
chưa xuất bản) không cho thấy bất kỳ một bằng chứng nào về vượn đã từng sống 
trên hòn đảo này, nhưng ngược lại, những xương sọ từ Vân Hải (ZMVNU 159 và 
160) đã thu được vào tháng 12/1961. Kết quả là, nguồn gốc của các xương sọ Vân 
Hải vẫn còn chưa rõ ràng. 
 
 
3.3. Vượn đen tuyền (Nomascus concolor) 
 
Phân bố tại Trung Quốc 
 
Vượn đen tuyền (Nomascus concolor) phân bố tại miền Trung và miền Tây của tỉnh 
Vân Nam. Tại miền Tây tỉnh Vân Nam, loài này cũng xuất hiện ở phía Tây sông Mê 
Kông và đã được mô tả là loài N. c. furvogaster (Ma & Wang 1986; Ma et al., 
1988). Dường như đây là khu vực duy nhất mà giống Nomascus xuất hiện tại phía 
Tây sông Mê Kông (Ma & Wang, 1986; Ma et al., 1988). Rõ ràng là vượn đã tuyệt 
chủng trong một khu vực lớn tại Vân Nam giữa sông Mê Kông và sông Hắc Long 
Giang phía Nam dẫy núi Wuliang (xem dấu ? trong Hình 3). Có thể thừa nhận rằng 
một vùng tiếp giáp rộng lớn giữa vùng phân bố của loài N. concolor về phía Bắc và 
của loài N. leucogenys về phía Nam hẳn trước đây phải tồn tại ở nơi nào đó trong 
khu vực này. 
 
Phân bố tại Lào 
 
Cho tới năm 1998, một quần thể N. concolor biệt lập của Lào đã được biết đến qua 
6 mẫu vật của bảo tàng do Delacour, Greenway và Edmond-Blanc thu được tại bản 
Nậm Khương (Delacour, 1951) vào tháng 1/1939 (được lưu giữ tại AMNH, 
BM(NH), MCZ, MNHN) và một mẫu vật do Robert E. Elbel thu được tại Khao 
Tham Phra (USNM 296921) vào tháng 2/1953. Cả hai địa điểm này đều nằm gần 
sông Mê Kông tại tỉnh Bokeo (miền Tây-Bắc Lào). Vào đầu năm 1998, một vài cá 
thể vượn đã được Peter Livermore quay video tại khu Bảo tồn Đa dạng Sinh học 
Quốc gia Nam Kan. Một cuộc điều tra được một trong số chúng tôi (TG) thực hiện 
vào tháng 3/1999 đã xác định những con vượn này thuộc loài  N. concolor và ít nhất 
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có 9 đàn vượn đang sống trong thung lũng Nam Kan trong một khu vực rộng khoảng 
20 km2. Khu vực điều tra này chỉ là một phần nhỏ của toàn bộ khu vực bảo vệ, kích 
thước chính xác của nó không thể thiết lập được trong cuộc điều tra này 
(Geissmann, dẫn liệu chưa xuất bản). Khu vực phân bố của quần thể cô lập này giới 
hạn tại tỉnh Bokeo. Sông Mê Kông là biên giới phía Tây, còn ở các mặt khác được 
bao quanh bởi các quần thể loài N. leucogenys, nhưng địa điểm chính xác của ranh 
giới liên loài thì chưa được biết. 
 
Groves (1972) cho rằng chỉ có một dạng vượn đen đã từng phân bố trên toàn miền 
Bắc Đông Dương, nhưng trong những năm gần đây nó đã bị thay thế bởi loài vượn 
má trắng (N. leucogenys). Việc mở rộng khu vực phân bố của loài N. leucogenys có 
thể đã tách quần thể của Bokeo ra khỏi các quần thể còn lại của loài N. concolor tại 
miền Bắc Việt Nam và tỉnh Vân Nam. 
 
Phân bố tại Việt Nam 
 
Tại Việt Nam, loài N. concolor chủ yếu có mặt trong khu vực giữa sông Hồng và 
sông Đà. Phần lớn các mẫu vật bảo tàng (kể cả mẫu vật chính) đã thu được tại Sa Pa 
(=Chapa), tỉnh Lào Cai, các mẫu vật được bảo quản tại BM(NH), FMNH, MCZ, 
NRM). Chỉ có các xương sọ đã thu được tại Thượng Bằng La (tỉnh Yên Bái, IEBR 
185 và 193). Những mẫu vật được phân loại chắc chắn cũng đã thu được tại một địa 
điểm phía Tây sông Đà, tại Lóng Sập (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, IEBR 
364/185, 365/186 và một con nhỏ không đánh số). Tuy nhiên, việc tìm thấy loài N. 
concolor ở một địa điểm duy nhất thuộc phía Tây sông Đà này là điều khó hiểu vì 
chỉ có loài N. leucogenys là phân bố ở những địa điểm phía Tây sông Đà. 
 
Hơn nữa, Đào Văn Tiến (1983) đã giám định các mẫu vật bảo tàng thuộc loài 
N. concolor đã thu được tại hai địa điểm phía Tây sông Đà: Mường Lay (tỉnh Lai 
Châu) và Hồi Xuân (tỉnh Thanh Hóa). Đào Văn Tiến (1983) cũng đã chỉ ra cả hai 
địa điểm Mường Lay và Hồi Xuân/ Bái Thượng như là những vùng phân bố chung 
của cả loài N. concolor và loài N. leucogenys. 
 
Việc kiểm tra lại những mẫu vật hiện có trong các bảo tàng bởi một trong số chúng 
tôi (TG) đã không cung cấp được bằng chứng về sự cùng tồn tại của hai loài này tại 
bất kỳ một nơi nào trong những địa điểm này, như trình bày dưới đây. 
 
Có bốn mẫu vượn tại IEBR được gắn nhãn "Lai Châu" (gồm các bộ da: IEBR D2, 
K53 và hai bộ da không ghi số). Như được đề cập trong Đào Văn Tiến (1985, trang 
148), ít nhất một trong số những bộ da này đã thu được tại Mường Lay (một vài km 
về phía Nam tỉnh Lai Châu), một bộ da khác tại Tuần Giáo. Theo Fooden (1996), 2 
bộ da IEBR D2 và K22 đều thu được tại Mường Lay. Trong những mẫu vật này, chỉ 
có hai bộ da (IEBR K53 và một bộ không ghi số) thể hiện những đặc điểm phù hợp 
với việc phân loại nói trên và cả hai đều thuộc pha đen của loài N. leucogenys với 
những mảng lông má màu trắng còn lưu lại. Ba bộ da lông nữa thu được tại Lai 
Châu (FMNH 31761 và 31768 và MNHN CG1892 Số 1530) trông cũng giống như 
loài N. leucogenys và rõ ràng không phải loài N. concolor. 
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Đào Văn Tiến (1985, trang 197) đề cập đến hai bộ da (IEBR 541/23 và 542/24) tại 
Hồi Xuân, nhưng chỉ có một xương sọ (IEBR 23) thuộc một trong những bộ da này 
được tìm thấy trong nghiên cứu này, còn các bộ da đã không tìm thấy (Geissmann, 
đến IEBR vào năm 1993 và 1998). Đào Văn Tiến (1983) đã định loại xương sọ này 
là loài concolor, nhưng hai năm sau đó chính ông lại cho nó là thuộc loài N. 
leucogenys (Đào Văn Tiến, 1985, trang 197). Tác giả cũng chỉ ra một cách rõ ràng 
là bộ da lông của con đực có má trắng và bộ da lông của con cái có vùng lông bụng 
sáng màu (Đào Văn Tiến, 1985, trang 197). 
 
Trong những mẫu vật thu tại Hồi Xuân được xem xét trong đợt nghiên cứu này (một 
xương sọ IEBR 23, một bộ da lông của con cái trưởng thành FMNH 39151) và tại 
Bái Thượng (tỉnh Thanh Hóa, ZMVNU 156, một bộ da lông của một con sắp trưởng 
thành/con cái trưởng thành còn non), xương sọ không cung cấp những đặc điểm 
chắc chắn cho việc định loại loài. Tuy nhiên hai bộ da lông trông giống loài 
N. leucogenys và rõ ràng là không phải loài N. concolor (xem thêm Fooden, 1996; 
Geissmann, 1989). Các bằng chứng hiện có không cho thấy những loài vượn khác 
với loài N. leucogenys xuất hiện tại những địa điểm này. 
 
 
3.4. Vượn má trắng (Nomascus leucogenys leucogenys) 
 
Vượn má trắng (Nomascus leucogenys leucogenys) xuất hiện từ miền Nam tỉnh Vân 
Nam (Trung Quốc) đến miền Bắc Lào và miền Bắc Việt Nam. Tuy nhiên, giới hạn 
phía Nam của vùng phân bố của chúng, nơi mà chúng được thay thế bởi phân loài 
N. leucogenys siki chưa được biết đến. Các tiêu chuẩn cho việc phân loại một cách 
chắc chắn giữa những con cái leucogenys và siki chưa được biết. Kích thước và hình 
dáng của các mảng lông trắng của những cá thể thuộc pha đen (những con đực 
trưởng thành và chưa trưởng thành) là những tiêu chuẩn chẩn đoán định loại (xem 
dưới đây: phần 6.3). Việc nhận dạng những đặc điểm này trong rừng rất khó khăn. 
Tiếng hót có thể chứa những đặc điểm phân biệt bổ sung, nhưng mới chỉ có một số 
cá thể được phân loại chắc chắc thuộc phân loài N. l. siki đã được ghi âm. Hơn nữa, 
những băng ghi âm không được thực hiện một cách có hệ thống trong phần lớn các 
cuộc điều tra. Cũng có thể rằng những cá thể với những đặc điểm trung gian có thể 
có mặt trong khu vực ranh giới chung giữa hai phân loài này. 
 
Phân bố tại Trung Quốc 
 
Khu vực phân bố của phân loài N. leucogenys leucogenys tại Trung Quốc giới hạn 
tới miền cực Nam của tỉnh Vân Nam, nơi chúng có mặt tại miền Đông-Nam của 
Khu tự trị Xishuangbanna (hạt Mengla) gần với biên giới Lào (Fooden et al., 1987). 
Dường như khu vực phân bố của loài này cũng mở rộng về phía Đông tới hạt 
Jiangcheng và thậm chí tới hạt Luchun, phía Đông sông Hắc Long Giang (Ma & 
Wang, 1986). Địa điểm sau (trong khu vực núi Huanglian), theo thông báo của Ma 
& Wang (1986) là vùng phân bố chung của loài N. leucogenys và loài N. concolor. 
Điều tra các bộ sưu tập bảo tàng (Geissmann, dẫn liệu chưa xuất bản) đã không cho 
thấy bất kỳ một mẫu vật nào có thể định loại một cách chắc chắn loài N. leucogenys 
tại hạt Luchun. Mẫu vật duy nhất là bộ da lông của một con nhỏ (KIZ 003145), 
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không cung cấp những đặc điểm chắc chắn cho việc định loại loài và không thể sử 
dụng làm chứng cứ cho thông báo về vùng cùng phân bố chung tại hạt Luchun. Hơn 
nữa, Lan Daoying (thông tin đang chuẩn bị) đã thông báo hai loài này có thể bị phân 
cách bởi ổ sinh thái khác nhau và sinh cảnh trên dãy núi Huliangshan giống với 
những địa điểm khác nơi mà loài N. concolor được tìm thấy. Do đó, tác giả kết luận 
nếu chỉ có một loài vượn trong khu vực này, nó phải là vượn đen tuyền, không phải 
là loài vượn má trắng.  
 
Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên hơn nữa là việc phát hiện một bộ da lông của con cái 
trưởng thành trước đây chưa được thống kê tại Mongla (hạt Jingpin, IZCAS 00083), 
có nghĩa là vùng phân bố chung thậm chí xa tới phía Đông của sông Hắc Long 
Giang, xa hơn là khu vực được thông báo trước đây và rất gần với sông Hồng 
(Geissmann, dẫn liệu chưa xuất bản). Mẫu vật này thu được tại độ cao 800m và có 
vùng lông bụng sáng màu, rõ ràng không phải loài N. concolor. Nếu như mẫu vật 
này là loài N. leucogenys và địa điểm ghi nhận chính xác, thì vùng phân bố chung 
trước đây giữa loài N. leucogenys và loài N. concolor hẳn phải rất rộng lớn. Có lẽ 
đáng tin cậy hơn nếu thừa nhận rằng con cái này là loài N. sp. cf. nasutus  nhưng 
thuộc phía sông Hồng - không đúng với vùng phân bố của nó. Trong bất kỳ trường 
hợp nào, mẫu vật này cũng nên được xem xét một cách thận trọng. 
  
Điều ngạc nhiên nữa là sự phát hiện của một bộ da lông khác chưa được thống kê 
thu tại hạt Mengla (IZCAS 010) vào năm 1958. Con cái có kích thước bằng con 
trưởng thành này có lông màu tối ở phần bụng và rõ ràng giống loài N. concolor, 
mặc dù địa điểm này nằm ở giữa khu vực của loài N. leucogenys. Thật đáng tiếc, 
không có mẫu xương sọ để có thể xác minh lại con cái này đã trưởng thành chưa. 
Thông tin về trọng lượng cơ thể trên nhãn gắn chỉ nhìn được một phần, nhưng bắt 
đầu với 5’44... Điều này có thể là con cái có trọng lượng cơ thể khoảng 5,4 kg, trọng 
lượng này nhẹ hơn nhiều đối với những con cái của loài N. concolor hoặc loài 
N. leucogenys (trung bình: 7,62 ± 1,27 kg và 7,32 ± 0,57 kg tương ứng; Geissmann, 
1993). Trọng lượng cơ thể nhẹ cho thấy rằng mẫu vật này không phải là con đã 
trưởng thành và do đó có lẽ là một con chưa trưởng thành của loài N. leucogenys có 
bộ lông trung gian. Ví dụ này đã chứng minh rằng những quần thể vượn chỉ được đại 
diện bởi một mẫu vật đơn lẻ có thể bị định loài nhầm. Vì không có số lượng lớn các 
mẫu vật được định loại chắc chắn là loài N. leucogenys tại hạt Mengla, mẫu vật đơn 
lẻ này có lẽ nên được coi là bằng chứng rằng loài N. concolor đã sống tại khu vực 
này. 
 
Phân bố tại Lào 
 
Tại Lào, phân loài N. leucogenys leucogenys phân bố phần lớn tại nửa Bắc của đất 
nước, nhưng giới hạn về phía Tây bởi sông Mê Kông. Kloss (1929) đã thông báo 
rằng loài này cũng đã thu được ở phía Đông sông Mê Kông tại Muang Pak-Lay và 
địa điểm thu được mẫu típ, cũng chính là khu vực đó. Tuy nhiên, Fooden (1987) đã 
cho thấy mẫu vật mà Kloss nói tới, không phải thu được tại Muang Pak-Lay, mà là 
tại Muang Khi, phía Tây sông Mê Kông. Như đề cập trên đây, giới hạn phía Nam 
vùng phân bố của phân loài H. leucogenys leucogenys, nơi mà nó được thay thể bởi 
phân loài N. leucogenys siki chưa được biết. Chúng tôi cho rằng các sông Nyiap và 
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Chian (tỉnh Bolikhamsai và Đặc khu Saisombun) có thể đóng vai trò như là một 
hàng rào giữa hai taxon này. 
 
Phân bố tại Việt Nam 
 
Tại Việt Nam, phân loài N. l. leucogenys có mặt tại miền Tây-Bắc của đất nước và 
tới phía Tây sông Đà (như đã thảo luận trên đây, phân loài này có thể cũng xuất hiện 
phía Đông sông Hắc Long Giang tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). 
 
Bằng chứng (hoặc sự thiếu bằng chứng) về vùng phân bố chung giả thiết (Đào Văn 
Tiến, 1983) của loài N. concolor và loài N. leucogenys tại Việt Nam đã được thảo 
luận trên đây (xem thêm phần 6.3). 
 
Cũng như ở Lào ranh giới nơi mà phân loài N. l. leucogenys được thay thế bởi phân 
loài N. l. siki không thể xác định một cách chính xác được trong những nghiên cứu 
trước đây (Đào Văn Tiến, 1983; Fooden, 1996; Groves, 1972). 
 
Đào Văn Tiến (1983) xác định Bái Thượng (tỉnh Thanh Hóa) là địa điểm cực Nam 
đối với phân loài N. l. leucogenys và Nghĩa Dũng/ Tân Kỳ và Quỳ Châu (tỉnh Nghệ 
An), cả hai địa điểm đều ở phía Bắc sông Cả là những địa điểm cực Bắc đối với phân 
loài N. l. siki. Do đó, khu vực ranh giới giữa phân loài N. l. leucogenys và phân loài 
N. l. siki phải nằm đâu đó giữa sông Mã và sông Cả. 
 
Việc thẩm tra lại những mẫu vật sẵn có ở bảo tàng (Geissmann, tư liệu chưa xuất 
bản) cung cấp một bức tranh khác. 
 
Hai bộ da lông tại Nghĩa Dũng (tỉnh Nghệ An) là của pha đen (IEBR 563, IEBR 
736). Mặc dù phần má của những con thú này không được bảo quản đầy đủ, dường 
như nửa trên của má có những lông trắng tương đối dài ở cả hai mẫu vật. Chỉ có một 
góc mồm của mỗi con được lưu giữ. Cả hai mẫu vật không có mảng lông trắng hình 
dấu móc đặc thù của loài N. l. siki (xem dưới đây, phần 3 trong chương “mô tả 
loài”). Những con vượn này đã được xác định loài khác nhau như: phân loài N. l. 
siki bởi Đào Văn Tiến (1983, 1985) và phân loài N. l. leucogenys bởi Fooden 
(1996). Mặc dù, các mẫu vật không được bảo quản tốt, nhưng qua thẩm tra chúng 
tôi cho thấy rằng chúng chắc chắn là phân loài N. l. leucogenys.  
 
Nếu việc đánh giá lại là chính xác, thì khu vực phân bố của phân loài N. l. 
leucogenys sẽ mở rộng xa về phía Nam tới tận sông Cả (tỉnh Nghệ An), trái ngược 
với sự diễn giải được đề xuất bởi Đào Văn Tiến (1983) và Nghĩa Dũng có thể coi 
như điểm ghi nhận cực Nam của phân loài N. leucogenys leucogenys. 
 
Đào Văn Tiến (1983) xác định Châu Bình, Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) là địa điểm 
cực Bắc của phân loài N. l. siki, nhưng hai năm sau lại liệt kê cũng những mẫu vật 
này của bảo tàng là phân loài N. l. leucogenys (Đào Văn Tiến, 1985, trang 217). 
Fooden (1996) liệt kê chúng là phân loài N. l. siki, mặc dù ông cho rằng những mẫu 
vật này sưu tầm tại những địa điểm xa hơn về phía Nam của Nghĩa Đàn (bộ da lông 
con cái trưởng thành, BM(NH) 1928.7.1.1) và tại Nghĩa Dũng (xem trên đây) là 
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phân loài N. l. leucogenys. Nếu sông Cả là ranh giới phân bố chung giữa hai phân 
loài như chúng tôi đề xuất, thì những con vượn tại Quỳ Châu sẽ chắc chắn là phân 
loài N. l. leucogenys. Chỉ có hai trong ba bộ da lông tại Châu Bình, Quỳ Châu (tỉnh 
Nghệ An) là pha đen (IEBR 503 và 696). ở cả 2 bộ da, phần đầu và má đều bị thiếu, 
điều này ngăn cản việc xác định phân loài một cách chắc chắn. Việc lý giải của 
chúng tôi nhận được một vài sự ủng hộ, đó là hai con vượn tại Vườn thú Hà Nội, 
theo thông báo từ huyện Quỳ Châu (19o39'B / 105o02'Đ) và được định loại là N. l. 
leucogenys bởi Ratajszczak et al. (1990). 
 
Mặt khác, sự có mặt của phân loài N. l. siki tại miền cực Bắc vùng phân bố của nó 
có thể được đại diện bởi một con nhỏ tối màu thu được tại “dãy núi Trường Sơn tại 
Vinh” (tỉnh Nghệ An BM(NH) 1928.10.2.1). Thành phố Vinh nằm ở phía Bắc sông 
Cả, dãy núi Trường Sơn nằm ở phía Tây của thành phố Vinh nên không thể tới được 
nếu không vượt qua sông Cả. Kết quả là, chúng tôi cho rằng vùng hạ lưu sông Cả có 
thể là ranh giới chung giữa hai phân loài của loài N. leucogenys. Sự diễn giải này 
cũng được hỗ trợ bởi xác của một con vượn, theo thông báo đã bị bắn tại huyện Anh 
Sơn gần biên giới Lào (Ratajszczak et al., 1990). Địa điểm này cũng nằm ở phía 
Nam sông Cả và chắc chắn không quá xa địa điểm của mẫu vật đề cập trên đây 
(BM(NH) 1928.10.2.1). Xác con vượn này đã được kiểm tra và định loại là phân loài 
N. l. siki bởi Ratajszczak et al. (1990). 
 
 
3.5. Vượn má trắng siki (Nomascus leucogenys siki) 
 
Vượn má trắng siki (Nomascus leucogenys siki) sống tại phía Bắc miền Trung Việt 
Nam và miền Trung Lào. Sông Mê Kông một lần nữa là ranh giới phía Tây vùng 
phân bố của nó. 
 
Phân bố tại Lào 
 
Giới hạn phía Bắc vùng phân bố của phân loài N. l. siki tại Lào chưa biết, nhưng có 
thể trùng với các sông Chian và Nyiap (tỉnh Bolikhamsai và Đặc Khu Saisombun), 
như suy xét trên đây. Giới hạn phía Nam thậm chí có vấn đề hơn. Ví dụ, những mẫu 
vật của bảo tàng từ Cao nguyên Bolaven trông giống loài N. gabriellae, nhưng tiếng 
hót của chúng rõ ràng là khác (Geissmann, 1995b). Thảo luận chi tiết hơn về bằng 
chứng có sẵn được trình bày dưới đây (xem phần 5.5). 
 
Phân bố tại Việt Nam 
 
Như trình bày trên đây, vùng hạ lưu sông Cả (tỉnh Nghệ An) có thể là giới hạn phía 
Bắc của vùng phân bố của phân loài N. l. siki tại Việt Nam. Tại miền Nam, phân 
loài N. l. siki được thay thể bởi loài N. gabriellae, nhưng giới hạn phía Nam vùng 
phân bố của phân loài N. l. siki chưa biết. Những dẫn liệu (âm thanh và màu lông) 
thu được trong một khu vực lớn giữa vùng phân bố của phân loài N. l. siki tiêu biểu 
và loài N. gabriellae tiêu biểu (cả ở Lào và Việt Nam) cung cấp bằng chứng đối lập 
và cho thấy một bức tranh phức tạp hơn là một ranh giới đơn thuần bằng một dòng 
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sông hoặc một vùng lai tạp nhỏ, như được thảo luận chi tiết hơn dưới đây (xem phần 
5.5). 
 
Đã có bằng chứng cho rằng vùng rộng lớn này giữa phân loài N. l. siki tiêu biểu và 
loài N. gabriellae tiêu biểu xa về phía Bắc tới tận Vườn Quốc gia Bạch Mã (phía 
Nam thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), nhưng thực tế vùng này mở rộng về 
phía Bắc xa bao nhiêu thì chưa được biết. Một con vượn được nuôi giữ làm vật cảnh 
tại Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) trông giống phân loài N. l. siki (Delacour, 1951; 
MNHN CG1939, số 2148) và một mẫu vật thu được tại Thừa Lưu (phía Nam thành 
phố Huế) cũng trông giống phân loài N. l. siki (BM(NH) ZD.1933.4.1.6[a]). Một số 
mẫu vật bảo tàng từ Bạch Mã, rất gần với phía Nam Thừa Lưu, trông giống loài 
N. gabriellae (NRM 8747 và ít nhất một mẫu vật do FFI thu được, không được xem, 
cf. Eames & Robson, 1993; Robson, 1990). Tuy nhiên, những tiếng vượn hót đã 
được ghi băng tại Bạch Mã rõ ràng không giống tiếng hót của phân loài 
N. gabriellae và giống tiếng hót của phân loài N. l. siki (Geissmann, tư liệu chưa 
công bố). Phó giáo sư Phạm Nhật (thông tin cá nhân với TG) thông báo đã nhìn thấy 
2 con vượn hoang dã tại Bạch Mã, trông giống với phân loài N. l. siki. 
 
 
3.6. Vượn má vàng (Nomascus gabriellae) 
 
Vượn má vàng (Nomascus gabriellae) xuất hiện tại Nam Lào, Nam Việt Nam và 
§«ng-B¾c C¨m-pu-chia. 
 
Phân bố tại Căm-pu-chia  
 
Vượn má vàng sống tại miền Đông-Bắc của đất nước nằm bên bờ Đông của sông 
Mê Kông. Rất ít thông tin về loài vượn mào của nước này (xem thêm Desai & 
Vuthy, 1996). 
 
Phân bố tại Lào 
 
Những con vượn trông giống loài Nomascus gabriellae có mặt xa về phía Bắc tới tận 
các cao nguyên Thateng và Bolaven. Tuy nhiên, những tiếng vượn hót được ghi băng 
tại Lào cung cấp những thông tin hoàn toàn trái ngược. Thậm chí những con vượn 
tại miền cực Bắc (Xe Pian, tỉnh Chamapsak) có tiếng hót khác với loài N. gabriellae 
tiêu biểu và dường như những con vượn mào tại miền Nam Lào là thuộc một khu 
vực rộng lớn nằm giữa vùng phân bố của phân loài N. leucogenys siki tiêu biểu và 
loài N. gabriellae tiêu biểu đã được đề cập đến trong phần về phân loài N. l. siki 
(xem phần 5.5). 
 
Phân bố tại Việt Nam 
 
Như đã trình bày trên đây, hiện nay việc xác định giới hạn phía Bắc vùng phân bố 
của loài N. gabriellae không thể thực hiện được, mặc dù tất cả những mẫu vật của 
bảo tàng thu được tại phía Nam thành phố Đà Nẵng dường như phù hợp với kiểu 
hình  của N. gabriellae. Có một sự ngoại lệ đó là một mẫu vật nhồi của một con đực 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 39 

trưởng thành tại Kon Cha Rang (tỉnh Gia Lai, IEBR MA1598, do T. M. Hoạt thu 
được vào 20/12/1978), trông giống phân loài N. leucogenys leucogenys và rõ ràng 
không phải phân loài N. l. siki mà cũng không phải loài N. gabriellae. Sự có mặt 
của một con vượn má trắng xa phạm vi phân bố được biết của nó đến như vậy là 
không chắc chắn. Chúng tôi nghi ngờ rằng con vượn này có thể là một con vượn 
nuôi làm cảnh được mua tại địa điểm được chỉ trên nhãn mẫu vật, nhưng có nguồn 
gốc từ miền Bắc Việt Nam. 
 
Thật đáng tiếc, hầu như không có băng ghi tiếng hót của vượn tại một nơi nào đó 
giữa Bạch Mã (tỉnh Thừa Thiên - Huế) và Nam Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai). Những 
băng ghi âm này sẽ giúp xác định được khu vực cực Bắc nơi loài N. gabriellae tiêu 
biểu xuất hiện. Theo như đánh giá hiện nay, giới hạn phía Bắc có thể là bất kì một 
nơi nào đó tại các tỉnh Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Bình Định và Phú Yên hoặc 
thậm chí cả tỉnh Đắk Lắk. 
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4. Sinh thái và tập tính 
 
Sự hiểu biết của chúng ta về lĩnh vực này rất là hạn chế. Chỉ có một vài cuộc điều tra 
thực địa về sinh thái tập tính của vượn mào được triển khai. Phần lớn trong số đó tập 
trung vào loài N. concolor tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Chỉ có một vài dẫn liệu 
đã thu được về loài N. sp. cf. nasutus hainanus trên đảo Hải Nam (Trung Quốc) và 
về loài N. leucogenys tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Chỉ có một vài quan sát thực 
địa nhỏ về loài vượn mào tại Lào, Việt Nam  và Căm-pu-chia. Kết quả là, các quần 
thể ở phía Nam thực sự chưa được nghiên cứu. 
 
Những dẫn liệu có sẵn hiện nay cho thấy tập tính và sinh thái của vượn mào rất 
giống với các loài vượn khác, có thể có một vài ngoại lệ. 
 
 
4.1. Tổ chức xã hội 
 
Vượn mào, cũng như tất cả các thành viên khác của họ Vượn Hylobatidae, dường 
như bị chi phối mạnh bởi chế độ một đực một cái (một vợ một chồng). Một đàn 
vượn điển hình gồm một cặp bố mẹ và những con chưa trưởng thành của chúng. Quy 
mô đàn trung bình của vượn không có mào từ 3 đến 5 cá thể (Leighton, 1987). Một 
số báo cáo đề cập đến những quy mô đàn lớn hơn đối với vượn mào (Bảng 4). 
Những con số lớn về quy mô đàn này nên được xem xét thận trọng. Một số trong số 
chúng dựa trên những đợt nghiên cứu ngắn ngày, trong thời gian đó những đàn vượn 
không được nhìn thấy lập lại nhiều lần. Có thể rằng, những đàn lớn hơn thực tế có 
thể là sự gặp gỡ của hai đàn tại một ranh giới chung. Trong những xung đột ranh 
giới như vậy, vượn có thể phát ra âm thanh một cách đặc biệt và dễ phát hiện hơn là 
những đàn cô lập. Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ rằng quy mô đàn trung bình 
trong một số quần thể vượn mào có thể cao hơn quy mô đàn được thông báo đối với 
những giống vượn khác. 
 
Sự liên kết giữa các thành viên gia đình dường như rất cao. Theo những người đi săn 
địa phương, những con đực trưởng thành không bỏ chạy khi con cái bị bắn, nó ở lại 
xung quanh để bảo vệ con cái. Nếu những người đi săn Việt Nam gặp một đàn vượn, 
đầu tiên họ bắn con cái trưởng thành trước với hy vọng rằng con đực của nó sẽ ở lại 
trong khu vực lân cận và có thể sẽ bắn được. Nếu thông tin này chắc chắn, thì tập 
tính bảo vệ của những con đực làm cho vượn mào rất dễ bị tổn thương, bởi vì cả đàn 
có thể bị giết một cách tương đối dễ dàng. 
 
Một số tác giả thông báo rằng loài N. concolor là đa thê và thể hiện xu hướng có 
hơn một con cái trưởng thành trong một đàn (Đào Văn Tiến, 1983; Haimoff et al., 
1986, 1987). Delacour (1933) dường như là tác giả đầu tiên thông báo rằng vượn 
Đông Dương “sống thành những toán nhỏ, có thể là gia đình, từ 5 đến 10 cá thể; 
thường có hai hoặc ba con cái trưởng thành màu nâu sẫm (da bò) và từ 4 đến 6 cá 
thể ở các lứa tuổi khác nhau có lông màu đen”. Trên cơ sở những quan sát không 
thường xuyên của mình, cũng tác giả này đã chỉ ra rằng không thể phân biệt được 
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những đàn lớn mà ông đã quan sát được có thực sự là những đàn độc lập không hay 
đó chỉ là những lần gặp gỡ với những đàn bên cạnh (Delacour, 1934). Chế độ đa thê 
có thể là một kiểu tổ chức xã hội không thường xuyên trong họ Vượn Hylobatidae. 
Tuy nhiên, bằng chứng về chế độ đa thê dường như dựa trên rất ít những quan sát 
trực tiếp. Tổ chức xã hội đa thê của vượn mào vẫn còn là vấn đề nghi ngờ đối với 
một số tác giả và dường như không được những cuộc điều tra gần đây ủng hộ bởi 
chúng được ghi nhận chủ yếu sống theo cặp (Bleisch & Chen, 1991; Hu et al., 1989; 
Lan et al., 1990; Sheeran & Poirier, 1990; Sheeran et al., 1998). 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 42 

 
Bảng 4. Quy mô đàn vượn mào và vùng phân bố  
 

 

Địa điểm nghiên cứu 

Độ cao 
sinh cảnh 
loài vượn 

(m) 

Quy mô 
đàn gia 

đình 
trung 
bình 

 
Mật độ: 

Đàn/ 
km2 

 

Vùng hoạt 
động (ha) 

Vùng 
hoạt 

động ban 
ngày (m) 

 

Nguồn 

N. concolor       

Một số địa điểm, núi 
Wuliang, tỉnh Vân Nam, 
Trung Quốc  

2,400-3.100 6,6, 
3-10 (7) 

0.82   Haimoff et 
al., 1986, 
1987 

Một số địa điểm, tỉnh Vân 
Nam, Trung Quốc 

500-2.700 3,0, 
1-5 (14) 

   Lan, 1989a, 
1989b 

Núi Ailao, tỉnh Vân Nam, 
Trung Quốc  

2.460-2.640 4 (1)  87 1,306 Chen, 1995, 
trích trong 
Sheeran et 
al., 1998 

Xiaobahe, nói  Wuliang, 
tỉnh Vân Nam, Trung Quốc 

2.000-2.700  0.62 44-49 795, 
600-1,100 

Lan, 1989a, 
1989b 

Xiaobahe, núi Wuliang và 
Ailao, tỉnh Vân Nam, 
Trung Quốc 

1.900-2.900 2,9, 
1-5 (8) 
[ước tính 
tối thiếu] 

 77, 
40-120 [ước 

tính tối 
thiểu] 

 Bleisch & 
Chen, 1991 

Xiaobahe, nói  Wuliang, 
tỉnh Vân Nam, Trung Quốc 

2.400-2.700 5 hoặc  
5,25, 
4-6 (4) 

0.52   Sheeran, 
1993 

Xiaobahe, nói  Wuliang, 
tỉnh Vân Nam, Trung Quốc 

2.400-2.700 4,3, 
3-6 (?) 

 100-200  Jiang et al., 
1994 

Xiaobahe, nói  Wuliang, 
tỉnh Vân Nam, Trung Quốc 

2.400-2.700 5,5, 
4-8 (6) 

0.43 100-200  Sheeran et 
al., 1998 

N. sp. cf. nasutus       
Khu Bảo tồn Thiên nhiên 
Bawangling, Hải Nam, 
Trung Quốc  

800-1.200 4-8    Xu et al., 
1983 

Khu Bảo tồn Thiên nhiên 
Bawangling, Hải Nam, 
Trung Quốc  

800-1.200 5,5, 
4-7 (4) 

   Liu et al., 
1987 

Khu Bảo tồn Thiên nhiên 
Bawangling, Hải Nam, 
Trung Quốc  

800-1.200 5,25, 
4-7 (4) 

 363, 
200-500 

 Liu et al., 
1989 

Khu Bảo tồn Thiên nhiên 
Bawangling, Hải Nam, 
Trung Quốc  

800-1.200   100-200  Liu & Tan, 
1990 

Khu Bảo tồn Thiên nhiên 
Bawangling, Hải Nam, 
Trung Quốc  

800-1.200  0.50-0.57   Zhang et al., 
1995 

N. leucogenys       

Khu Bảo tồn Thiên nhiên 
Mengla, Xishuangbanna, 
tỉnh Vân Nam, Trung Quốc 

700-1.000 3,78, 
3-5 (9) 

  1305, 
748-2,158 

Hu et al., 
1989 
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Haimoff et al. (1986, 1987) đã thông báo tỷ lệ con cái trưởng thành lớn nhất đối với 
những đàn thuộc loài N. concolor tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), tác giả đã đếm 
được tỷ lệ trung bình là 2,1 con cái trưởng thành trên một đàn, kể cả một đàn có tới 
4 con cái trưởng thành. Bleisch và Chen (1991) đã cho rằng những con cái chưa 
trưởng thành hót với mẹ của chúng có thể đã được đếm như những con trưởng thành. 
Như đề cập trong Geissmann (đang in a), tuy nhiên, sự nhầm lẫn về âm thanh thậm 
chí có thể đi xa hơn: Không chỉ những âm thanh của những con cái chưa trưởng 
thành, mà những âm thanh của những cá thể chưa trưởng thành của bất kỳ giới tính 
nào đều giống với âm thanh của những con cái trưởng thành. Trong những đợt hót 
của những con vượn mào (như được mô tả dưới đây, xem phần 4.4), những tiếng gọi 
lớn là những tiết nhạc đặc thù của những con cái. Tuy nhiên, những con vượn mào 
chưa trưởng thành cũng thường tham gia trong những tiếng hót đôi của cha mẹ 
chúng và chỉ tạo ra những tiết nhạc như những tiếng gọi. Kết quả là, nếu những nhà 
khoa học trước đây sử dụng các dẫn liệu âm thanh để đánh giá thành phần của 
những đàn vượn, họ có thể dễ đi đến kết luận rằng trong phần lớn các đàn có mặt tới 
vài con vượn cái. Việc xác định các thành phần của đàn vượn nên được thực hiện 
bằng việc đếm nhiều lần đàn đó trong những lần quan sát trực tiếp. Tuy nhiên cần 
ghi nhớ rằng Haimoff et al. (1986, 1987) đã chỉ ra một cách rõ ràng là những dẫn 
liệu của họ dựa trên những quan sát trực tiếp. 
 
Trong bất kỳ trường hợp nào, những cuộc điều tra thực địa sau này đã thông báo về  
những đàn nhỏ hơn (Bảng 4), thường chỉ với một con cái trưởng thành. Tuy nhiên 
cần nhớ rằng ít nhất hai đàn có hơn một con cái lông màu vàng (và do đó được giả 
thiết là con trưởng thành) đã được nhìn thấy trong những cuộc nghiên cứu gần đây 
(ví dụ, Lan & Sheeran, 1995; Liu et al., 1989; Sheeran et al., 1998). Việc phân tích 
lại tất cả những lần nhìn thấy có ghi ngày đối với một trong những đàn trên đảo Hải 
Nam (Liu Zhenhe, Jiang Haisheng và các tác giả khác, thông tin cá nhân với TG) 
cho thấy rằng con cái "thứ hai" đã trở thành thành viên của đàn trong khi nó vẫn còn 
màu lông đen chưa trưởng thành và theo thông báo con cái này đã được quan sát 
nhiều lần với màu lông chuyển tiếp này. Bởi vì nó đã thay đổi màu lông từ màu đen 
sang màu vàng khi nó đang là thành viên của đàn, điều này cho thấy nó là một con 
nhỏ của đàn và không phải là con cái thứ hai, từ bên ngoài nhập vào đàn. Mặc dù, 
phát hiện này không loại trừ chế độ đa thê, sự diễn giải này trở nên khó hiểu nếu con 
cái thứ hai là con do cặp bố mẹ trong đàn sinh ra. 
 
Một đàn nhiều con cái đã được quan sát thấy trong dãy núi Wuliang. Đàn cô lập này 
đã nâng quy mô từ 4 cá thể (1990) lên 8 cá thể (1997). Tới năm 1997, đàn này bao 
gồm hai con cái sinh sản, có thể vì không có điều kiện phân tán và có ít các con đực 
phù hợp (Sheeran et al., 1998). 
 
Vấn đề liệu chế độ đa thê có phải là tổ chức xã hội tiêu chuẩn trong một số hoặc 
thậm chí trong tất cả các loài vườn mào vẫn chưa có lời giải. Có quá nhiều biến số 
ảnh hưởng tới các thông báo sẵn có. Một trong số những biến số này là màu lông 
của con cái. Chúng ta không biết tuổi trung bình của những con cái khi chúng thay 
đổi từ màu lông đen sang màu lông vàng. Một trong số chúng tôi (TG) đã nhìn thấy 
một số con cái bị bắt lúc rất nhỏ, được coi như những con chưa trưởng thành và tuy 
nhiên chúng đã thay đổi màu lông trước khi đạt được kích thước của con trưởng 
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thành. Có thể có sự dao động đáng kể về thời gian thay đổi này (Geissmann đang in 
a). Nếu những cán bộ ngoại nghiệp xác nhận tất cả những con cái màu vàng là 
những con trưởng thành, thì những dẫn liệu của họ không thể so sánh với các dẫn 
liệu thực địa về các giống Hylobates và Symphalangus. Trong các giống sau, những 
con cái trưởng thành ít hoặc không thay đổi màu lông của chúng. Trên thực địa, việc 
ước tính tuổi của những con cái này thường dựa trên kích thước cơ thể hoặc dựa trên 
nét mặt của chúng. 
 
Cho dù một đàn vượn mào hoang dã chắc chắn đa thê được phát hiện, thì ý nghĩa 
của nó là như thế nào? Điều đó sẽ cho thấy chế độ đa thê là một khả năng đối với 
những con vượn, mặc dù rất hiếm thấy. Tuy nhiên, nó sẽ không làm cho một loài trở 
thành đa thê. Thậm chí nó không chứng minh rằng tổ chức xã hội của vượn mào 
khác với tổ chức xã hội của các loài vượn khác hoặc liệu chế độ đa thê có xuất hiện 
thường xuyên hơn ở vượn mào không. ở các giống vượn khác, những đàn có hơn 
một con cái trưởng thành thỉnh thoảng cũng gặp (ví dụ, Srikosamatara & 
Brockelman, 1987), mặc dù sự phổ biến của cấu trúc xã hội một đực một cái đã 
được chứng minh bằng tư liệu trong nhiều công trình nghiên cứu thực địa về một số 
loài vượn (Leighton, 1987). 
 
Những quan sát này đã được bổ sung bởi những công trình nghiên cứu trên vượn 
nuôi. Ban đầu, phần lớn các vườn thú đều biết rằng việc nuôi giữ nhiều hơn một con 
vượn trưởng thành cùng giới tính trong một chuồng là điều rất khó khăn (ví dụ, 
Benchley, 1942; Ibscher, 1964), mặc dù, thỉnh thoảng cũng có thể tạo ra trong vườn 
thú một đàn vượn bao gồm hơn một con đực hoặc hơn một con cái trưởng thành. 
Dường như, tình trạng này cũng có thể áp dụng đối với vượn mào. Những thông báo 
trước đây của các vườn thú cung cấp tư liệu rằng những con vượn mào thường được 
nuôi giữ trong những đàn một đực một cái. Có lẽ Delacour là người châu Âu đầu 
tiên thả những con vượn mào vào một vườn thú của châu Âu. Sau một thời gian, tác 
giả phải bán cặp vượn già, bởi vì con cái đã giết hai con cái non và thậm chí tấn 
công cả những con đực non được thả vào sau (Delacour, 1933; Edmond-Blanc, 
1932). Còn nữa, các vườn thú đôi lúc cũng thành công trong việc tạo ra những đàn 
lớn hơn (Geissmann, những quan sát riêng). Một đàn vượn mào lai được nuôi giữ tại 
Vườn thú Flèche (Pháp) đã sinh sản thành công, mặc dù đàn này gồm 2 con đực 
trưởng thành (hai anh em, cả hai đều hơn 10 năm tuổi). Chỉ có một trong hai anh em 
đã phối giống và sinh sản với con cái. Một đàn khác tại Vườn thú Bangkok gồm 1 
con đực trưởng thành (N. leucogenys) và 3 con cái trưởng thành không có liên quan 
huyết thống. Một trong số những con cái này là loài N. gabriellae. Hai con còn lại là 
loài N. leucogenys, nhưng một con rất già và rõ ràng biểu thị tập tính khuất phục đối 
với những con cái khác. 
 
 
4.2. Sinh cảnh  
 
Vượn mào sống trong nhiều loại sinh cảnh rừng, phụ thuộc vào độ cao và có thể là 
sở thích hoặc sự thích nghi đặc thù của loài. Tuy nhiên, vượn mào dường như thích 
những khu rừng thứ sinh trưởng thành và những khu rừng nguyên sinh, chúng hầu 
như không có mặt trong những khu rừng bị tàn phá. 
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Vượn đen (N. concolor) ở miền Bắc Việt Nam sống trong các khu rừng bán thường 
xanh và thường xanh cận nhiệt đới ẩm ướt và lạnh tại độ cao 1.600m - 2.000m (Đào 
Văn Tiến, 1983). Tại tỉnh Vân Nam, loài này sống trong rừng thường xanh lá rộng 
ẩm ướt ở miền Bắc tại độ cao 1.900m - 2.600m, nơi mà nhiệt độ ban đêm đôi khi có 
thể xuống tới -4oC (dãy núi Wuliang) hoặc xuống tới -5oC (dãy núi Ailao) (Ví dụ, 
Bleisch & Jiang, 2000). Trong dãy núi Ailao, loài này có thể xuất hiện ở những độ 
cao tới 2.900m (Bleisch & Chen, 1991). 
 
Loài vượn đen (N. sp. cf. nasutus) ở Việt Nam sống tại vùng trung tâm của khu vực 
miền Bắc, trong các khu rừng trên núi đá vôi và rừng núi thấp, trong vùng khí hậu 
nhiệt đới gió mùa ẩm ướt, ở độ cao 50m - 900m (Đào Văn Tiến, 1983). Trên đảo 
Hải Nam (Trung Quốc), ngày nay loài này giới hạn trong một khu rừng đơn lẻ (khu 
bảo tồn thiên nhiên Bawangling) ở độ cao 200m - 1.560m. ở đây, vượn chỉ sống 
trong khu vực trung tâm của các dãy núi ở độ cao 800m - 1.200m có rừng mưa nhiệt 
đới, trong thung lũng và rừng mưa trên núi, nhưng lại tránh ở trong rừng thứ sinh 
hoặc rừng lùn trên các đỉnh cao (Liu & Tan, 1990; Liu et al., 1989). 
 
Vượn má trắng (N. leucogenys leucogenys) sống tại rừng đất thấp của miền Tây-Bắc 
Việt Nam và miền Bắc Lào trong vùng khí hậu cận nhiệt đới có những mùa đông 
ngắn và không quá lạnh, không có tuyết rơi ở độ cao 200m - 600m (Đào Văn Tiến, 
1983). Vượn má trắng siki (N. leucogenys siki) sống tại những miền đất thấp ở độ 
cao 30m - 100 m, trong vùng khí hậu nhiệt đới ẩm đặc thù, không chịu sự ảnh hưởng 
của gió mùa Đông-Bắc và không có mùa khô rõ rệt (Đào Văn Tiến, 1983). Mặc dù 
vậy, phân loài N. l. siki đã được thông báo có mặt ở độ cao khoảng 1.600m tại khu 
bảo tồn thiên nhiên Pù Mát (B. Long, những quan sát cá nhân). 
 
Vượn má vàng (N. gabriellae) sống trong vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ở các miền đất 
thấp Nam Đông Dương (Đào Văn Tiến, 1983). Khi điều tra cao nguyên Đà Lạt (tỉnh 
Lâm Đồng, Việt Nam), Eames và Robson (1993) đã quan sát thấy loài này rất hiếm 
gặp trong dải độ cao giữa 1.500m và 2.000m. Các tác giả cho rằng độ cao này có thể 
là sinh cảnh không hoàn toàn thích hợp đối với loài này. 
 
 
4.3. Thức ăn 
 
Vượn mào kiếm ăn ban ngày và sống ở trên cây, rất hiếm khi xuống mặt đất. Một 
người du lịch phương Tây trước đây đã mô tả rằng trên con đường giữa Djiring (Di 
Linh) và Buôn Mê Thuột (miền Nam Việt Nam), "Một bầy vượn nhẩy từ trên cây 
xuống con đường chúng tôi đang đi qua, chờ chúng tôi tiến đến trong sự ngạc nhiên 
sững sờ. Vào thời điểm cuối cùng, khi mà người lái xe phanh mạnh, chúng đã bỏ đi 
với những động tác rất điêu luyện tài tình" (Lewis, 1951, trang 70). Những cuộc 
phỏng vấn những người dân địa phương tại Xiaobanmaxueshan (hạt Genma, tỉnh 
Vân Nam) cho thấy rằng loài N. concolor đôi khi ăn măng tre non, quả mọng và 
thảo mộc trên mặt đất (Yang & Xu, 1990). 
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Vượn ăn quả là chủ yếu (ví dụ, Leighton, 1987). Dường như, điều này cũng tương tự 
đối với vượn mào của Việt Nam. Đào Văn Tiến (1985) đã nghiên cứu thức ăn chứa 
trong dạ dày của hai con loài N. concolor, ba con phân loài N. leucogenys 
leucogenys và một con phân loài N. l. siki. Ông nhận thấy 90 - 100% là quả cùng 
với một vài loại lá và côn trùng. Thức ăn chứa trong dạ dày của loài N. sp. cf. 
nasutus trên đảo Hải Nam dường như chủ yếu cũng chứa các loại quả (Xu et al., 
1983). Những dẫn liệu này không thể so sánh trực tiếp với những quan sát tại thực 
địa, do trên thực địa thường đo lượng thời gian dành cho việc ăn một số loại thức ăn. 
 
Báo cáo từ những công trình nghiên cứu thực địa ngắn ngày về loài N. concolor và 
loài N. leucogenys của Trung Quốc cho thấy lượng quả và hoa chúng ăn ít hơn (xem 
Bảng 5) so với tất cả các loài vượn khác trừ vượn Siamang (ví dụ, đánh giá của 
Leighton, 1987) điều này cho thấy vượn mào có thể ăn ít quả hơn. ít nhất là trong 
mùa khô, những loại thức ăn phổ biến nhất là búp lá và chồi cây (61%; Lan, 1989a, 
1989b, 1993). 
 
 
Bảng 5. Tỷ lệ khẩu phần ăn bình quân hàng ngày của vượn mào  
 

(Đơn vị: %) 
Tỷ lệ thức ăn hàng ngày                                    
(bình quân và giới hạn) 

 

Địa điểm nghiên cứu 

Quả Hoa Lá 
Búp và 
chồi lá 

Côn 
trùng 

Chưa 
biết 

Nguồn 

N. concolor        

Núi Ailao, tỉnh Vân Nam, 
Trung Quốc  

  
54 

   Chen, 1995, được 
trích trong Sheeran 
et al., 1998 

Xiaobahe, nói  Wuliang, 
tỉnh Vân Nam, Trung Quốc  

21   
28 

7 11     
72 

61 0 Không có 
số liệu 

Lan, 1989a, 
1989b, 1993 

Xiaobahe, nói Wuliang, 
tỉnh Vân Nam, Trung Quốc  

44 

 

 43  Không có 
số liệu 

13 Sheeran, 1993 

Xiaobahe, nói Wuliang, 
tỉnh Vân Nam, Trung Quốc  

49,5 

 

 39.5  Không có 
số liệu 

11 Sheeran, 1995 

N. leucogenys        

Khu Bảo tồn Thiên nhiên 
Mengla, Xishuangbanna, 
tỉnh Vân Nam, Trung Quốc  

39 5 36 17 4 Không có 
số liệu 

Hu et al., 1989 

 
Trong suốt mùa mưa (tháng 5 - tháng 10), nhiều loại hoa quả có sẵn đối với loài 
N. leucogenys tại Xishuangbanna (miền Nam tỉnh Vân Nam, xem Bảng 5). Trong 
thời gian này, vượn di chuyển ít, nhưng ngược lại trong mùa khô (tháng 11 - tháng 
4), vượn ăn nhiều lá hơn và di chuyển trên những khoảng cách dài hơn (Hu et al., 
1989). Tương tự như vậy, loài N. concolor trên núi Wuliang (miền Trung tỉnh Vân 
Nam, Trung Quốc) ăn nhiều quả vào mùa mưa. Mặt khác, trong suốt mùa khô, 
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chúng ăn tỷ lệ lá cao hơn và dành nhiều thời gian hơn để tìm kiếm thức ăn (Sheeran, 
1993, 1995). 
 
 
4.4. Tiếng hót 
 
Vượn hót thành những đợt dài, to và tương đối dập khuôn. Những tiếng hót được 
phát ra một cách đặc thù trong buổi sáng sớm và chúng có những đặc điểm đặc thù 
về giới tính và loài (Geissmann, 1993, 1995b; Haimoff, 1984a; Marshall & 
Sugardjito, 1986). Người ta cho rằng tiếng hót của vượn có một số chức năng, kể cả 
để bảo vệ lãnh thổ, bạn giao phối, thu hút bạn giao phối, củng cố mối quan hệ cặp 
vợ chồng và thông báo về những mối quan hệ cặp vợ chồng và những chức năng 
khác mà các cá thể khác giới và các loài vượn khác nhau có thể khai thác được (ví 
dụ Cowlishaw, 1992, 1996; Geissmann, 1999; Geissmann & Orgeldinger, đang in; 
Mitani, 1990; Raemaekers & Raemaekers, 1985). 
 
Những đợt hót của những cặp giao phối của giống Nomascus là những đợt hót đôi 
tiêu biểu (như giống Bunopithecus và giống Symphalangus). Ngược lại những cặp 
giao phối trong tất cả các loài của giống Hylobates được biết tạo ra những đợt hót 
đơn của con đực và những đợt hót đôi (hoặc những đợt hót đơn của con đực và 
những đợt hót đơn của con cái) (Geissmann, 1993, thông tin đang chuẩn bị). Trong 
những loài vượn mào, dường như những tiếng hót đơn chỉ được tạo ra bởi những cá 
thể không giao phối và thường do những con đực hơn là những con cái phát ra 
(Geissmann, tư liệu chưa xuất bản). 
 
Cũng như đối với phần lớn các loài vượn, diễn trình tiếng hót của vượn mào trưởng 
thành mang tính lưỡng hình giới tính (Deputte, 1982; Geissmann, 1993; Goustard, 
1984; Schilling, 1984). Đã có ít nhất một vài ghi nhận về diễn trình tiếng hót của 
những con trưởng thành của một trong hai giới ở những loài vượn khác. Tuy nhiên,  
sự lưỡng hình giới tính trong diễn trình tiếng hót của những loài vượn mào là trọn 
vẹn. Theo thường lệ, những con vượn mào trưởng thành chỉ tạo ra những tiếng hót 
giới tính đặc thù và những ngoại lệ là rất hiếm (Geissmann, quan sát riêng; 
Schilling, 1984). Phần lớn những tiếng hót của vượn mào được bắt đầu ngay khi mặt 
trời mọc (Geissmann, quan sát riêng tại Tây-Bắc Lào, tỉnh Vân Nam và tỉnh Hải 
Nam, Trung Quốc). Những tiếng hót có thể xuất hiện muộn hơn vào buổi sáng, 
nhưng ít hơn và càng ít phổ biến vào buổi chiều. 
 
Trong tất cả những loài vượn mào, tiếng hót thường có độ dài khoảng 10 - 13 phút 
(Geissmann, quan sát cá nhân; Jiang & Wang, 1997; Lan 1993; Sheeran, 1993; 
Sheeran et al., 1988). Trong dãy núi Wuliang (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), độ dài 
đợt hót trung bình dao động theo mùa, những đợt hót dài hơn (12,40 phút) trong 
mùa mưa và những đợt hót ngắn (10,48 phút) trong mùa khô (Sheeran, 1993; 
Sheeran et al., 1988). Hơn nữa, những con vượn trong khu vực này hót thường xuyên 
trong mùa mưa hơn trong mùa khô (63% đối với 51% của những ngày lấy mẫu). Có 
thể chúng phải dành nhiều năng lượng hơn cho việc tìm kiếm thức ăn và do đó sử 
dụng ít năng lượng hơn cho việc hót khi số lượng quả sung, vả... và các loại quả 
khác giảm xuống trong mùa khô (Sheeran et al., 1988). 
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Do tầm quan trọng của những tư liệu về âm thanh đối với việc phân loại vượn, một 
số đặc điểm về tổ chức và cấu trúc của những đợt hót sẽ được mô tả một cách cô 
đọng dưới đây.  Điều này cho phép các đọc giả, những người không quen biết với 
những tiếng hót của vượn có thể hiểu được những đặc điểm tiếng hót đặc thù của 
loài này (xem chương 5). 
 
Chỉ những con cái trưởng thành mới tạo ra những pha gọi lớn (Hình 5a), mặc dù 
nhiều tiếng gọi lớn có thể bị bỏ dở trước khi kết thúc. Mỗi pha bắt đầu với những nốt 
dài tần số cao (fa). Trong mỗi pha độ dài của các nốt và độ dài quãng ngắt âm liên 
tục ngắn dần đi và những tần số tối đa được nâng lên ("cao đỉnh tăng cường" theo 
Geissmann, 1995b). Trong hầu hết các loài vượn mào, phần cao trào của những 
tiếng gọi lớn gồm có những tiếng hót ngắn (fb) nhỏ dần thành tiếng líu ríu (fc) sau 
đỉnh cao. Chỉ có những nốt rung của loài vượn đen (chưa định tên) N. sp. cf. nasutus 
được phát ra thay thế cho những nốt fb và fc (xem phần 5.1). 
 
Tiếng hót của con đực đã phát triển gồm có ba loại nốt khác nhau đặc trưng (ma, 
mb, mc) (Hình 5b). Những nốt oang oang (ma) được phát ra do túi cổ họng phình 
lên. Phần lớn những con đực chỉ phát ra những tiếng oang oang đơn lẻ, nhưng một 
vài cá thể thường phát ra vài tiếng oang oang thành một dẫy. Những tiếng oang oang 
là những nốt sâu nhất trong diễn trình tiếng hót của con đực (tần số cơ bản dưới 0,8 
kHz) và chúng không có trong tiếng hót của một số loài vượn mào (xem phần 5.1 và 
5.4). Những nốt "aa" ngắn (mb) được phát ra trong những tiết nhạc giống như là 
ngắt âm ngắn. Tuy nhiên, thành phần nổi bật nhất trong tiếng hót của những con đực 
là những tiết nhạc đa thể hình (lên xuống nhiều lần) (multi-modulated phase) (mc; 
thuật ngữ này do Haimoff đặt, 1984b). Chúng bao gồm một loạt những nốt ngân nga 
tần số cao. Những con đực trưởng thành cũng tạo ra một tiết nhạc đa thể hình ("đoạn 
cuối") đúng vào lúc hoặc ngay sau đỉnh cao của tiết nhạc tiếng gọi lớn của con cái 
(Hình 5a). Trong tiếng hót của con đực phát triển đầy đủ và không bị quấy nhiễu, nó 
tiếp tục chu kỳ gồm ba loại âm thanh: tiếng oang oang, tiết nhạc ngắt âm, tiết nhạc 
đa thể hình và cứ tiếp tục theo trật tự này. 
 
Những tiết nhạc của con đực phát ra vào lúc bắt đầu của một đợt hót bao gồm những 
âm thanh chuyển giọng báo trước kéo dài không rõ nét của những tiết nhạc đa thể 
hình. Dần dần, những tiết nhạc mới trở thành chuyển âm nhiều hơn và những tiếng 
oang oang cùng với những tiết nhạc ngắt âm được thêm vào giọng hót. Việc hình 
thành dần dần những tiết nhạc của con đực - tới khi những tiết nhạc phát triển đầy 
đủ có ở tất cả các những loài vượn mào và trong tất cả các loài vượn khác (quan sát 
riêng). ở những loài vượn mào, người ta đã mô tả chi tiết hơn đối với loài 
N. leucogenys (Deputte, 1982; Goustard, 1984; Schilling, 1984), loài N. gabriellae 
(Goustard, 1976) và loài N. concolor (Haimoff, 1984b: bị phân loại nhầm là "Vượn 
đen Hải Nam"). 
 
Đối với những con vượn mào chưa trưởng thành, tình hình lại khác. Những âm thanh 
trong tiếng hót của chúng gồm có những tiết nhạc như tiếng gọi lớn, ngắn (Hình 5c) 
được phát ra đồng thời với những tiếng gọi lớn của mẹ chúng (hoặc với những tiếng 
hót của những con vượn khác ở gần). Điều này nghe thấy ở một số con đực và con 
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cái chưa trưởng thành của loài N. leucogenys và loài N. gabriellae (quan sát riêng) 
và chắc chắn xuất hiện trong tất cả các loài vượn có mào (Nomascus). Một trong số 
chúng tôi (TG) cũng đã quan sát thấy những con đực chưa trưởng thành phát ra 
những tiết nhạc tiếng gọi lớn (trong một số loài của nhóm lar (Hylobates spp.) và 
trong loài (Symphalangus syndactylus), nhưng nó có thể kém phổ biến hơn hoặc ít 
gặp hơn trong những loài vượn mào. 
 
Những tiếng gọi lớn của những con cái đang trưởng thành dần dần trở nên giống hơn 
với tiếng hót của những con cái trưởng thành (Merker & Cox, 1999). Tuy nhiên, 
Những con đực của những loài này đôi khi thay đổi diễn trình tiếng hót từ con cái 
sang con đực trong quá trình phát triển. Sự kiện này có thể liên quan tới quá trình 
trưởng thành về giới tính (Geissmann, 1993, trang 51f), nhưng không có nhiều thông 
tin chắc chắc về độ tuổi, khi những con đực bắt đầu chuyển diễn trình tiếng hót của 
chúng hoặc quá trình này kéo dài bao nhiêu lâu (Geissmann, đang in a). 
 
Những tiết nhạc tiêu biểu của con đực và những chuỗi tiếng gọi lớn của tất cả các 
loài vượn mào được trình bày dưới đây (xem chương 5). Những âm thanh này được 
ghi từ những con vượn nuôi và những con vượn hoang dã bởi một trong những tác 
giả (TG) hiện nay. Những đặc điểm tiếng hót đặc thù của loài dường như được di 
truyền (Brockelman & Schilling 1984; Geissmann 1984, 1993; Tenaza 1985; 
Marshall & Sugardjito 1986) và những đợt hót của loài vượn trong thiên nhiên 
hoang dã hầu như giống với những tiếng hót ghi được từ những con vượn nuôi (T. 
Geissmann, những quan sát riêng). 
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Hình 5. Sơ đồ âm thanh (chỉ bao gồm những tần số cơ bản) cho thấy sự lưỡng hình 
giới tính trong những tiết nhạc tiếng hót đặc trưng của loài vượn má trắng (Nomascus 
leucogenys leucogenys): a. tiết nhạc tiếng gọi lớn của con cái trưởng thành (Vườn thú 
Eberswalde, Đức, 11/7/1988). Tiếng gọi lớn bắt dầu bằng các nốt uuu (fa), theo sau là các 
nốt hú (fb) và được kết thúc bằng các nốt líu ríu (fc); b. những tiết nhạc của con đực trưởng 
thành (Đàn vượn của Vườn Bách thảo, Pa-ri, Pháp, 17/5/1988). Chuỗi âm thanh này bắt đầu 
bằng những tiếng oang oang (ma), tiếp theo là các nốt giật (nốt ngắt âm) (mb) và kết thúc 
bằng tiết nhạc đa thể hình (mc); c. tiếng hót tam tấu của một cặp trưởng thành và một con 
đực nhỏ của chúng (Vườn thú Hannover, Đức, tháng 4/1999, con con chưa trưởng thành 
sinh ngày 23/12/1995). Con cái hót tiếng gọi lớn hòa vào những tiết nhạc của con đực, nó 
tạm dừng hót sau một nốt oang oang (ma) và thêm tiết nhạc đa thể hình (mc) vào cuối tiếng 
gọi lớn của con cái. Con con chưa trưởng thành hòa một tiết nhạc giống tiếng gọi lớn, ngắn 
vào trong tiếng gọi lớn của con cái. Để thuận tiện cho việc “đọc” sơ đồ âm thanh này, 
những hòa âm của con cái được làm sáng rõ một cách nhân tạo và các pha của con con 
chưa trưởng thành được làm mờ bớt đi. 
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5. Mô tả loài 
 
 
5.1. Loài vượn đen (chưa định tên) (Nomascus sp. cf. nasutus) 
 
Những con đực trưởng thành hầu như hoàn toàn đen. Những nét nâu nhạt có thể xuất 
hiện trên khu vực bụng và ngực (chỉ nhìn thấy ở những con đực của quần thể ở đất 
liền). Những con cái trưởng thành (cả trên đất liền và trên đảo Hải Nam) màu vàng 
nhạt, vàng cam hoặc nâu be và có chóp màu đen. Chỉ có một mẫu vật tại Hải Nam là 
có màu nâu xám nhạt và chỉ có một vệt lông chỏm (BM(NH) 1907.12.1.1, xem thêm 
Pocock, 1905). Màu lông trên ngực và bụng nhạt như màu trên lưng, nhưng thường 
mỏng hơn. 

  
Duy nhất chỉ có một con cái (ZMB 
70036) có màu lông nâu sẫm trên 
phần ngực. Con vượn này đã sống 
tại Vườn thú Berlin Tierpark rất 
nhiều năm và khác với những con 
vượn mào khác ở một số đặc điểm 
về màu lông của nó, như được mô tả 
trong Geissmann (1989). Chỏm 
màu đen của con cái này rất to và 
rộng kéo xuống tận giữa hai xương 
bả vai trên phía lưng. Chỏm này 
cũng nối liền với vùng tối của mặt 
(ở những con vượn mào khác, 
thường có ít nhất là một vệt lông 
sáng màu ngăn cách giữa chỏm đen 
trên đầu và phần mặt). Con cái này 
không có đám lông nhỏ sáng màu 
hình răng cưa chạy từ hai bên má 
đến mũi, ngược lại đặc điểm này 
dường như có trong tất cả các loài 
vượn mào. Hơn nữa, con cái này có 
mi gian (chỗ trống giữa hai lông 
mày) trần trụi không có lông. Đặc 
điểm này thấy rất rõ ở những con 
thú sống. Nó cũng được quan sát 
thấy ở một số mẫu vật bảo tàng từ 
Hải Nam (Trung Quốc) và miền 
Đông-Bắc Việt Nam, nhưng ý nghĩa 
của nó thì chưa rõ ràng, bởi vì phần 
quanh mặt thường được bảo quản 

không tốt trong các mẫu vật của bảo tàng và một số điểm không có lông có thể cũng 
xuất hiện do sự sai sót trong sử lý và bảo quản mẫu. 

Hình 6. Sơ đồ âm thanh của những tiết nhạc 
tiếng hót của loài N. sp. cf. nasutus: a. những 
tiết nhạc ngắn của con đực (khu bảo tồn thiên 
nhiên Bawangling, Hải Nam, Trung Quốc, 
21/10/1993); b. chuỗi tiếng gọi lớn bao gồm 
tiếng gọi lớn của con cái với phần hòa âm của 
con đực (phần gạch dưới) (khu bảo tồn thiên 
nhiên Bawangling, Hải Nam, Trung Quốc). 
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Âm thanh của con đực phát triển đầy đủ bao gồm những tiết nhạc ngắt âm và những 
tiết nhạc đa thể hình. Những tiếng oang oang được phát ra do túi cổ họng phình lên 
dường như không có ở loài vượn mào này. Hình thái đa thể hình đơn giản hơn nhiều 
so với những loài vượn mào khác: Tất cả các nốt chỉ là tần số tăng lên; không có 
những đoạn lên xuống nhanh trong chuyển giọng tần số (ngược lại với tất cả các loài 
vượn mào khác) (Hình 6a). 
 
Những tiết nhạc tiếng gọi lớn của những con cái trưởng thành đầy đủ bao gồm một 
dẫy 5 - 10 nốt. Tất cả những nốt gọi lớn, trừ hai nốt đầu, gồm những tiếng rung rất 
nhanh. Những nốt này có phần giống với những âm thanh như tiếng líu ríu, phát ra 
vào cuối tiếng gọi lớn trong những loài vượn khác. Chất lượng tiếng rung trong tiếng 
gọi lớn của loài này đã được Pocock (1905) đề cập trong phần mô tả tiếng hót của 
một con cái tại Hải Nam (Trung Quốc). Tất cả các tần số cơ bản dưới 2,5 kHz, trong 
khi ở những loài vượn mào khác, những tần số trong tiếng gọi lớn tiêu biểu lên tới 
trên 3 kHz. Những con đực trưởng thành tạo ra tiết nhạc đa thể hình ("đoạn cuối") 
vào đúng lúc hoặc ngay sau khi đỉnh cao của tiếng gọi lớn (Hình 6b). 
 
Những tiếng hót của loài N. sp. cf. nasutus chỉ được biết tại Hải Nam (Trung Quốc) 
(3 đàn) và từ một con cái đơn lẻ tại Vườn thú Berlin Tierpark (con cái này tạo ra 
những tiếng gọi lớn rất giống với tiếng gọi của những đàn tại Hải Nam). Không có 
sẵn những băng ghi âm từ một địa điểm được biết chắc chắn trên đất liền nơi mà loài 
này có nguy cơ bị đe dọa nguy cấp.  
 
Có lẽ, cần phải phân loại thành 3 phân loài khác nhau, chúng khác nhau về màu 
lông: Một phân loài trên đảo Hải Nam (Trung Quốc) và hai phân loài trên đất liền, 
phía Đông sông Hồng. Một trong những phân loài trên đất liền rất giống với dạng 
trên đảo và được thấy trong một số mẫu vật của bảo tàng trong các bộ sưu tập của 
Việt Nam. Một phân loài khác, có màu lông khác biệt rất nhiều, đến nỗi chỉ có một 
mẫu vật đơn lẻ được biết đến tại Vườn thú Berlin Tierpark (Geissmann 1989). Con 
cái này được thông báo có nguồn gốc từ “nội địa” của Hòn Gai (Đông-Bắc Việt 
Nam) và đã được chuyển tới Vườn thú Berlin Tierpark vào năm 1962 (Fischer, 1965, 
1980). Nguồn gốc không những rất không chính xác, mà còn rất không chắc chắn. 
Con cái này hẳn phải có nguồn gốc từ đất liền, chắc chắn là miền Đông-Bắc Việt 
Nam. Tuy nhiên, Hòn Gai là một thành phố công nghiệp và có thể đúng là nơi mà 
con thú này được mua tại chợ thú. Rất có thể, khu vực xung quanh Hòn Gai rừng đã 
bị tàn phá vào năm 1962. 
 
 
5.2. Vượn đen tuyền (Nomascus concolor) 
 
Những con đực trưởng thành hoàn toàn đen. Một số lông trắng đơn lẻ có thể xuất 
hiện ở góc mồm. 
 
Những con cái trưởng thành màu vàng nhạt, vàng, cam hoặc nâu be. Vượn cái 
trưởng thành có một chỏm lông đen và rộng, có một đám thường là hình thoi với 
những lông đen ở trên vùng bụng. Đám lông đen ở vùng bụng rất khác nhau. ở một 
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số con cái, tất cả lông trên vùng bụng có thể có màu đen, tương phản rất rõ với màu 
lông sáng trên lưng, ngược lại, ở một số các thể khác, lông ở vùng bụng có thể chỉ 
xen lốm đốm một vài lông màu đen. 
 
Một quần thể vượn đen cô lập về mặt địa lý tại tỉnh Bokeo (Tây-Bắc Lào) đã được 
mô tả như là một phân loài riêng biệt N. c. lu (Delacour, 1951). Hơn nữa, Ma & 
Wang (1986) đã mô tả các phân loài N. concolor furvogaster và N. c. jingdongensis 
tại miền Tây và miền Trung tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Khi kiểm tra tất cả những 
mẫu vật của bảo tàng đã được biết đến của ba dạng này, một trong số chúng tôi (TG) 
không thấy những khác nhau đủ tin cậy giữa bất kỳ một taxon nào và phân loài 
N. concolor concolor. Màu lông tối hơn ban đầu được coi như đặc điểm khác biệt 
đối với những con cái của phân loài lu và phân loài furvogaster nhưng thực ra giả 
thiết đó là do dựa vào những con cái sắp trưởng thành chưa kết thúc quá trình thay 
đổi màu lông của chúng. Những con cái trưởng thành đầy đủ không biểu lộ những 
đặc điểm này. Những con đực của phân loài N. c. lu cũng được thông báo có vệt 
lông dài đen bạc giữa mắt và tai (Delacour, 1951). Đặc điểm này không xuất hiện ở 
tất cả các mẫu vật của phân loài N. c. lu và ngoài ra còn xuất hiện cả ở những loài 
vượn mào khác. Đặc điểm này có vẻ không có giá trị chẩn đoán đối với việc phân 
loại của taxon này (Geissmann, 1989). Kết quả là, các phân loài N. c. lu, phân loài 
N. c. furvogaster và phân loài N. c. jingdongensis có thể chỉ là đồng danh của phân 
loài N. c. concolor. 
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Hình 7. Sơ đồ âm thanh của những tiết nhạc tiếng hót của loài N. concolor: a. những 
tiết nhạc ngắn của con đực (Vườn thú Gejiu, Trung Quốc, 02/8/1990); b. chuỗi tiếng gọi 
lớn bao gồm tiếng gọi lớn của con cái với sự hòa âm của con đực (phần gạch dưới) 
(Xujiaba, núi Ailao, Trung Quốc, 01/8/1990). 
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Tiếng hót của những con đực phát triển đầy đủ của loài N. concolor gồm có tất cả 
ba loại nốt khác nhau được mô tả trên đây: những tiếng oang oang đơn lẻ được phát 
ra do túi cổ họng phình lên, những tiết nhạc ngắt âm và những tiết nhạc đa thể hình. 
Nốt đầu tiên của tiết nhạc đa thể hình chỉ có tần số tăng; những thay đổi nhanh của 
tần số xuất hiện ở nốt thứ hai và thỉnh thoảng ở nốt thứ ba của tiết nhạc (Hình 7a). 
 
Những tiết nhạc tiếng gọi lớn đầy đủ của những con cái trưởng thành gồm một dãy 5 
- 10 nốt. Những nốt tiếng gọi lớn ở cao đỉnh bắt đầu với những tần số đi xuống trước 
khi tăng cao (không giống với những tiếng gọi lớn của những loài vượn mào khác). 
Những nốt cao đỉnh có phần kết thúc giống như tiếng líu ríu (những dao động tần số 
rất nhanh). Những âm thanh giống như tiếng líu ríu thuần túy phát ra vào cuối tiếng 
kêu lớn. Những con đực trưởng thành tạo ra tiết nhạc đa thể hình ("đoạn cuối") vào 
lúc hoặc ngay sau cao đỉnh của tiếng kêu lớn (Hình 7b). 
 
 
5.3. Vượn má trắng (Nomascus leucogenys) 
 
Con đực có màu đen với một đám lông má trắng. Đám lông này rất hiếm khi có màu 
vàng nhạt (thấy ở một số con chưa trưởng thành) vá lông không chìa ra phía ngoài 
(như loài N. gabriellae). Lông trên phần ngực màu đen (như loài N. gabriellae). 
Trong phân loài N. l. siki, đám lông trắng ở má nhỏ hơn, nhưng (khác với loài 
N. gabriellae) phần phía trên mồm vẫn to hơn phần phía dưới. Cũng trong phân loài 
N. l. siki, đám lông trắng trên má bao quanh hai mép nên có hình cong như dấu 
ngoặc (điều này không thấy ở phân loài N. l. leucogenys, nhưng cũng thấy xuất hiện 
ở loài N. gabriellae). 
 
Những con cái trưởng thành có màu vàng nhạt, vàng, màu mơ hoặc vàng cam. Lông 
trên phần ngực và bụng sáng màu giống như lông trên lưng, nhưng thường là mỏng 
hơn. Vòng mặt thường trắng và sáng rõ hơn phần cổ; mỏng, nhưng tròn đầy. Lông 
trên má không dựng đứng hướng ra phía ngoài (như loài N. gabriellae). Không có sự 
khác nhau về màu lông chắc chắn giữa những con cái của phân loài N. l. leucogenys 
và phân loài N. l. siki. 
 
Âm thanh của con đực phát triển đầy đủ cũng gồm có ba loại nốt khác nhau và phát 
ra lần lượt như loài N. concolor: những tiếng oang oang được phát ra khi túi cổ họng 
phình lên, những tiết nhạc ngắt âm và những tiết nhạc đa thể hình. Một số cá thể 
phát ra những tiếng oang oang theo một dẫy ngắn chỉ 4 nốt (hiếm thấy). Nốt đầu 
tiên trong hình thái đa thể hình có một đoạn dài với tần số tương đối ổn định lúc bắt 
đầu và đoạn lướt lên xuống nhanh lúc cuối ("hook"). Những thay đổi chuyển giọng 
tần số nhanh và lặp lại xuất hiện ở nốt thứ hai và thường là ở nốt thứ ba (Hình 8a). 
 
Những tiết nhạc tiếng gọi lớn đầy đủ của những con cái trưởng thành giống với 
những tiết nhạc tiếng gọi lớn của loài N. concolor, nhưng thường nhanh hơn và có 
nhiều nốt hơn; thường 8 - 18 nốt ở phân loài N. l. siki, khoảng 15 - 30 nốt (tới 39 
nốt) ở phân loài N. l. leucogenys. Các nốt bắt đầu với tần số tăng cao. Những con 
đực trưởng thành tạo ra tiết nhạc đa thể hình ("đoạn cuối") vào đúng lúc hoặc ngay 
sau đỉnh cao của tiếng gọi lớn (Hình 8b). 
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Hình 8. Sơ đồ âm thanh của những tiết nhạc tiếng hót của phân loài N. leucogenys 
leucogenys: a. những tiết nhạc ngắn của con đực (Đàn thú của Vườn Bách thảo, Pa-ri, 
Pháp, 17/5/1988); b. chuỗi tiếng gọi lớn bao gồm tiếng gọi lớn của con cái với những hòa 
âm của con đực (phần gạch dưới) (Đàn thú của Vườn Bách thảo, Pa-ri, Pháp, 17/5/1988). 

 
Trên cơ sở những dẫn liệu tiếng hót được ghi băng hiện có, không thấy những đặc 
điểm khác biệt chắc chắn giữa phân loài siki và phân loài leucogenys, chỉ có một số 
xu hướng, nhưng ý nghĩa chưa được biết (Geissmann, dẫn liệu chưa xuất bản). Như 
đã đề cập trên đây, những tiếng gọi lớn của phân loài siki có xu hướng ngắn hơn 
những tiếng gọi lớn của phân loài leucogenys. Một số, chứ không phải tất cả những 
con đực của phân loài siki tạo ra những thay đổi chuyển giọng tần số lặp lại chỉ ở nốt 
thứ ba trong tiết nhạc đa thể hình, ngay cả trong những đợt hót dài và cả sau tiếng 
gọi lớn của những con cùng cặp của chúng. Theo thường lệ, những con đực của phân 
loài leucogenys cũng tạo ra những đoạn lướt lên xuống nhanh ở nốt thứ ba, ít nhất có 
một lần chúng bỏ qua giai đoạn thứ nhất trong đợt hót của chúng và thường xuyên 
nhất là khi chúng đáp lại những tiếng gọi lớn. 
 
 
5.4. Vượn má vàng  (Nomascus gabriellae) 
 
Các con đực có màu đen với đám lông sáng màu trên má. Đám lông này có màu 
vàng nhạt, màu mơ hoặc màu cam, không trắng thuần khiết. So với loài 
N. leucogenys, thì loài này có đám lông sáng màu trên má nhỏ hơn nhiều và phần ở 
phía trên mồm không lớn hơn phần phía dưới mồm. Đám lông sáng màu trên má 
bao quanh hai bên mép giống như hình dấu ngoặc đơn (như phân loài N. l. siki). 
Khác với các loài vượn mào khác, đám lông sáng màu của loài này dựng đứng chĩa 
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sang hai bên má, như “được chải” hướng ra ngoài với lông xòe từ hai bên mép ra 
ngoài như một cái quạt. Lông trên phần ngực không đen thuần khiết, ít nhất có một 
vệt lông nâu bạc (như so sánh với loài N. leucogenys). 
 
Những con cái trưởng thành có màu vàng nhạt, vàng, màu mơ hoặc vàng chanh. 
Lông trên phần ngực và bụng có màu sáng như phần lưng, nhưng thường mỏng hơn. 
Vòng mặt thường có màu hơi vàng (hiếm khi màu trắng), thường không sáng rõ như 
ở cổ và vòng màu này thường không khép kín. Giống như ở những con đực, lông má 
của những con cái đứng thẳng hướng sang hai bên, như “được chải” hướng ra ngoài, 
lông xòe từ hai bên mép ra ngoài như một cái quạt. Đặc điểm này không quan sát 
thấy ở loài N. leucogenys và (ngoài những âm thanh) dường như là sự khác nhau về 
hình dáng bên ngoài chắc chắn nhất giữa những con cái của loài N. gabriellae và 
những con cái của những loài vượn mào khác. 
 
Âm thanh của con đực phát triển đầy đủ gồm có hàng loạt những tiết nhạc ngắt âm 
và những tiết nhạc đa thể hình. Những tiếng oang oang được phát khi túi cổ họng 
phình lên dường như không có ở loài này. Những nốt ngắt âm được phát ra rất nhẹ 
và thường có những khoảng cách không đều, ngược lại những âm thanh này rất to và 
được phát ra với những khoảng cách nhịp nhàng hơn ở những loài vượn mào khác 
(do đó có tên là “ngắt âm”). Nốt đầu tiên của hình thái đa thể hình bắt đầu với 
những đoạn dài có tần số giảm xuống. Những thay đổi nhanh tần số giảm chỉ xuất 
hiện ở nốt thứ hai (Hình 9a); ở những loài vượn mào khác, chúng cũng có thể xuất 
hiện ở nốt thứ ba. ở loài N. gabriellae, những đoạn lướt của tần số lên xuống lặp lại 
cực kỳ nhanh và giống như âm rung; trong tất cả các loài vượn mào khác, những 
chuyển đổi tần số chậm hơn nhiều. 
 
Những tiếng kêu lớn của con cái giống với những tiếng kêu lớn của loài N. concolor 
và thường có khoảng 5 - 13 nốt, nhưng mỗi một nốt được bắt đầu với tần số tăng. 
Dường như, những nốt bắt đầu có tần số cao hơn cả phân loài N. concolor và phân 
loài N. l. leucogenys (mặc dù điều này cần được định lượng lại). Những con đực 
trưởng thành tạo ra tiết nhạc đa thể hình ("đoạn cuối") vào đúng lúc hoặc ngay sau 
đỉnh cao của tiếng gọi lớn (Hình 9b). 
 

0

2

4

5

3

1

0

2

4

5

3

1

 kHz

 

Hình 9. Sơ đồ âm thanh của 
những tiết nhạc tiếng hót 
của loài N. gabriellae: a. 
những tiết nhạc ngắn của con 
đực (Vườn thú La Flèche, 
Pháp, 29/5/1988); b. chuỗi 
tiếng gọi lớn bao gồm tiếng 
gọi lớn của con cái với hòa âm 
của con đực (phần gạch dưới) 
(Vườn thú Mulhouse, Pháp, 
13/9/1988). 
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5.5. Điều gì diễn ra giữa loài phân siki và loài gabriellae? 
 
Những quan sát trên vượn nuôi 
 
Một con đực trong số 5 con trưởng thành của phân loài siki trong điều kiện nuôi và 
không có mối quan hệ với nhau đã tạo ra tiếng hót giảm tần số chậm ở nốt thứ nhất 
giống với loài N. gabriellae, nhưng ngược lại nó phù hợp với tiếng hót của những 
con đực khác thuộc phân loài siki (và phân loài leucogenys). Do số mẫu nghiên cứu 
còn ít nên khó đánh giá được độ chính xác của quan sát này. Phải chăng có hai loại 
tiếng hót khác nhau và do đó có hai quần thể của phân loài N. leucogenys siki hoặc 
phải chăng loại tiếng hót thứ hai là bằng chứng của sự chuyển tiếp giữa phân loài 
siki và loài gabriellae, dù đúng như vậy, thì kiểu nhân của cá thể này là tiêu biểu của 
phân loài siki (kiểu nhân của cùng cá thể này đã được trình bày trong Hình 2 của 
Couturier & Lernould, 1991). 
 
Một số mẫu vật bắt trong thiên nhiên hoang dã được nuôi tại vườn thú đã được xác 
định như những cá thể lai tự nhiên giữa loài N. gabriellae và loài N. leucogenys, dựa 
trên cơ sở kiểu nhân của chúng (Lernould, thông tin cá nhân). Một đoạn hót rất ngắn 
của một con trong số chúng (con đực) giống với tiếng hót của loài N. gabriellae hơn 
và con thú này trông cũng rất giống loài N. gabriellae. 
 
Một số vượn mào khác được bắt trong thiên nhiên hoang dã trông hoàn toàn giống 
loài N. gabriellae lại có kiểu nhân tương ứng với kiểu nhân được mô tả cho phân 
loài N. leucogenys siki (Lernould, thông tin cá nhân). Những băng ghi âm có sẵn 
của hai trong số những con thú này (những con cái) tương ứng với kiểu hình của 
những con vượn này (có nghĩa là những tiếng gọi lớn của loài N. gabriellae). 
  
Ba vượn mào con/chưa trưởng thành đã bị tịch thu tại Hồng Kông được mang đến 
Vườn thú Mulhouse vào năm 1993 và ban đầu đã được nuôi giữ chung trong một 
chuồng. Tất cả ba con đã được định loại một cách dễ dàng là loài N. gabriellae dựa 
trên cơ sở màu lông của chúng. Sau khi biết rằng một con trong số chúng có kiểu 
nhân của phân loài siki, một trong số chúng tôi (TG) đã kiểm tra cẩn thận chúng để 
tìm ra liệu có thể nhận ra đó là con nào qua hình thái ngoài. Thí nghiệm này đã bị 
thất bại. Con vượn này trông ít giống loài gabriellae nhất (vì hai bên má gần như 
trắng) hóa ra là một con thuộc loài N. gabriellae “thực sự”, trong khi con có những 
đặc điểm của loài gabriellae rõ rệt nhất lại có kiểu nhân của phân loài siki. 
 
Thật là thú vị, không phát hiện được một con vượn nào của vườn thú, mà có sự kết 
hợp kiểu hình của phân loài siki với tiếng hót của loài gabriellae hoặc với kiểu nhân 
của loài gabriellae. Những con vượn được bắt từ thiên nhiên hoang dã trông giống 
loài gabriellae dường như chỉ hót giống loài gabriellae, nhưng kích thước mẫu hiện 
tại lại quá nhỏ để đưa ra những kết luận chắc chắn. 
  
Những con lai F1 (một cái, hai đực) giữa loài N. gabriellae và phân loài 
N. leucogenys siki sinh ra trong điều kiện nuôi giống kiểu hình của loài gabriellae 
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hơn: Chúng có những mảng lông má trắng được chải sang hai bên như những chiếc 
quạt ở hai bên mép. Những mảng lông má của con đực màu vàng, không trắng. Tuy 
nhiên, không giống với loài N. gabriellae đặc trưng, cả hai con đực phần ngực đều 
có màu đen (không phải màu nâu). Những con đực lai phát ra những âm thanh pha 
trộn trong những đợt hót của chúng, bao gồm đoạn lướt xuống giọng dài ở nốt thứ 
nhất của những tiết nhạc đa thể hình (như loài N. gabriellae), hơn hai lần chuyển 
giọng đột ngột tần số lên-xuống ở nốt thứ hai (như loài N. gabriellae), lần chuyển 
giọng đột ngột tần số lên-xuống cũng xuất hiện ở nốt thứ ba (như loài 
N. leucogenys), sự có mặt của những nốt oang oang (như loài N. leucogenys), những 
tiết nhạc ngắt âm được phát ra nhẹ nhàng (như loài N. gabriellae). 
 
Những dẫn liệu thực địa  
 
Rất có thể có sự lai tạp xảy ra ở vùng tiếp xúc chưa rõ kích thước giữa những khu 
vực phân bố riêng của loài N. gabriellae và phân loài N. leucogenys siki ở miền 
Nam Việt Nam và Lào (xem Hình 3), nhưng những dẫn liệu có sẵn về vùng này 
không nhiều. Theo Delacour (1951) và Groves (1972, đang in), những dạng trung 
gian giữa loài N. gabriellae và phân loài N. l. siki xuất hiện tại Saravane và 
Savannaket (Lào). Trong nghiên cứu này, chỉ có hai mẫu vật tại Savannaket được 
xác định (BM(NH) 1926.10.4.3 và 1933.4.1.6) và chỉ có mẫu vật sau có màu lông 
đen. Nó trông giống phân loài N. l. siki, song những mảng má hơi vàng nhạt. Do đây 
là một mẫu vật chưa trưởng thành, ý nghĩa của màu phớt vàng trên má rất khó đánh 
giá. Nó có thể thường xuyên xuất hiện ở những con chưa trưởng thành của loài 
N. leucogenys, do đó có lẽ không nên xem đó là dạng trung gian. Một trong số 
chúng tôi (TG) đã quan sát thấy đặc điểm này ở một số con vượn chưa trưởng thành 
trong điều kiện nuôi và được phân loại chắc chắn là thuộc phân loài 
N. l. leucogenys. Chúng khác với cha của chúng về đặc điểm này (những quan sát 
tại Vườn thú Hannover, Liên bang Đức; Vườn thú Bronx, N.Y. và Vườn thú 
Washington, DC, Mỹ). 
 
Những tiếng vượn hót tại miền cực Bắc của Lào (tại Xe Pian và Xe Kaman Dam, 
Đông-Bắc Xe Pian) khác với cả phân loài siki và cả loài gabriellae và có thể đại diện 
cho những dạng trung gian giữa hai taxon này. Tiếng vượn hót tại Cao nguyên 
Bolavens (Dong Hua Sao, Nam Lào, Đông-Bắc Xe Pian) và đặc biệt tại Bạch Mã 
(miền Trung Việt Nam) có phần giống với phân loài siki. Tuy nhiên, những mẫu vật 
của bảo tàng tại Cao nguyên Bolavens (AMNH) rõ ràng trông giống loài gabriellae. 
ít nhất một mẫu vật tại khu vực lân cận của Bạch Mã (Thừa Lưu, phía Nam thành 
phố Huế) trông giống phân loài siki và thực tế là mẫu chuẩn (holotype) của loài 
Hylobates concolor siki (BM(NH) ZD.1933.4.1.6[a]), ngược lại, một mẫu vật khác 
tại cùng địa điểm rõ ràng là kiểu hình của loài N. gabriellae (NRM 8747). Sự xuất 
hiện của hai kiểu hình khác nhau tại địa điểm các mẫu chuẩn dường như làm cho 
mẫu vật chuẩn này không phải là sự lựa chọn lý tưởng, đặc biệt nếu như tên “siki” 
chỉ mô tả dạng lai ghép. 
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Điều này có ý nghĩa gì?  
 
Sự diễn giải đơn giản nhất của những dẫn liệu ban đầu về “các con vượn trung gian 
giữa phân loài siki và loài gabriellae” có lẽ là đã tồn tại một vùng liên tục rộng lớn, 
trong đó một loài dần dần được thay thế bằng một loài khác. Tuy nhiên, không nên 
loại trừ khả năng rằng những taxon không được phân loại trước đây có thể xuất hiện 
trong khu vực rộng lớn này. Sự diễn giải thứ hai nên được ủng hộ nếu nó có thể 
chứng minh được rằng (1.) những tiếng hót của một số cá thể trong một khu vực đặc 
biệt có cùng một kiểu và rằng (2.) những tiếng hót không thể hiện sự biến cấp tình 
trạng từ dạng tiêu biểu của loài N. gabriellae sang dạng tiêu biểu của phân loài N. l. 
siki khi sự thay đổi chuyển dịch từ khu vực của loài N. gabriellae ở phía Nam tới 
khu vực của phân loài N. l. siki ở phía Bắc, nhưng lại thể hiện cấp tình trạng bị gián 
đoạn trên những vùng rộng lớn mà ở đó các kiểu tiếng hót vẫn ổn định. 
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6. Những ghi nhận về vượn mào tại Việt Nam  
 
 
6.1. Loài vượn đen (chưa định tên) (Nomascus sp. cf. nasutus) 
 
Rừng Thần Xa, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) 
Rừng đặc dụng: Chưa có. 
Tình trạng vượn: Sự hiện diện chưa khẳng định, thông báo cuối cùng năm 1997 
(Geissmann & Vũ Ngọc Thành, đang in) (xem Phụ lục 2, Địa điểm 2). 
 
Địa điểm này đã được Lê Xuân Cảnh và Phạm Nhật (1997) thông báo lần đầu tiên 
trên cơ sở các cuộc phỏng vấn. Để khẳng định thông tin này, Geissmann và Vũ 
Ngọc Thành đã thực hiện một cuộc điều tra vào tháng 3/1998 (đang in). Họ chỉ thu 
được một thông báo về một lần nhìn thấy của một người đi săn địa phương vào năm 
1997. Không có con vượn nào được nhìn thấy hoặc nghe thấy trong cuộc điều tra 
này. Một người được phỏng vấn cho thấy rằng vượn không còn xuất hiện trong khu 
rừng này nữa. Tuy nhiên, có thể một số ít cá thể còn tồn tại. 
 
 
Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ dự kiến, các huyện Na Rì và Bạch Thông 
(Bắc kạn) 
Rừng đặc dụng: Chưa có. 
Tình trạng vượn: Sự hiện diện chưa khẳng định, thông báo cuối cùng năm 2000 
(Ngô Văn Trí & Lormée, 2000) (xem bảng dẫn liệu rừng Kim Hỷ, Báo cáo Đánh giá 
Tình trạng Bảo tồn Linh trưởng ở Việt Nam, 2000. Phần II: Các loài khỉ ăn lá) 
 
Một ghi nhận đầu tiên ở khu vực này đã được Đào Văn Tiến (1983) thực hiện, ông 
đã đề cập tới hai bộ da lông vượn thu được trong huyện này (ZMVNU 154 và 155). 
Những mẫu vật này không tìm thấy trong bộ sưu tập của ZMVNU, khi một trong số 
chúng tôi (TG) tìm nghiên cứu vào năm 1993 và 1998. Đào Văn Tiến đưa ra tọa độ 
là 22°02'B / 106°03'§. Chúng tôi cho rằng những con vượn này đã được thu tại xã 
Kim Hỷ vào năm 1966, trên cơ sở phỏng vấn một người đi săn địa phương, ông ta 
nhớ rằng đã bắn hai con cho ông Đào Văn Tiến khi ông đến xã này (Geissmann, dẫn 
liệu chưa xuất bản). 
 
Lê Xuân Cảnh và Phạm Nhật (1997) đã thông báo rằng những con vượn đen vẫn còn 
xuất hiện trong khu rừng gần xã Kim Hỷ vào năm 1993. 
 
Một cuộc điều tra ngắn đã được thực hiện trong khu rừng này vào tháng 3/1998 với 
mục tiêu là tìm kiếm những con vượn (Geissmann & Vũ Ngọc Thành, đang in). Mặc 
dù, phần lớn những người được phỏng vấn đều nhận dạng được vượn, nhưng những 
mô tả của họ luôn luôn không chắc chắn. Geissmann và Vũ Ngọc Thành đã thu 
được ba ghi nhận trực tiếp về việc nhìn thấy vượn vào năm 1997 và 1998, nhưng 
không có một con vượn nào được nhìn thấy hoặc nghe thấy trong 7 ngày họ điều tra 
trong rừng. Sau cuộc điều tra, các tác giả được người phụ trách trạm bảo vệ rừng 
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Kim Hỷ thông báo rằng một người đi săn của xã Ân Tình đã bắn một con vượn chỉ 
một ngày trước cuộc điều tra này. Tuy nhiên, do thiếu thời gian, nhóm điều tra 
không thể đi đến xã Ân Tình. 
 
Tordoff et al. (2000c) đã đến xã Kim Hỷ hai ngày vào tháng 11/1999. Họ đã không 
thu được bất kỳ thông tin trực tiếp nào mới hơn mười năm trước đây. Họ cũng được 
thông báo rằng một người đi săn của bản Ân Tình đã bắn được một con vượn. Tuy 
nhiên, thời gian được thông báo là vào tháng 10/1999. 
 
FFI đã triển khai một cuộc điều tra thực địa ngắn trong 10 ngày vào tháng 1/2000, 
tiếp theo là ba tuần điều tra thực địa trong khu vực này vào tháng 3/2000. Nhóm 
điều tra đã đến tất cả các bản xung quanh rừng và triển khai một số cuộc phỏng vấn 
đại diện với những người đi săn trong mỗi bản. Do thời tiết xấu, nên nhóm điều tra 
chỉ thực hiện điều tra tổng cộng có 8 ngày trong rừng đá vôi. 
 
Theo những người cung cấp thông tin, động vật hoang dã đã bị đẩy xa về phía Nam 
bởi hậu quả của sự phá hoại rừng do các hoạt động đào vàng và nạn săn bắn mạnh 
mẽ. Trong 12 người đi săn được phỏng vấn, chỉ có một người mô tả đúng tiếng hót 
và màu lông của những con vượn cái. Một người đi săn đã thông báo rằng ông đã 
bắn một con cái vào năm 1999, nhưng sau khi kiểm tra sự mô tả về vượn của ông ta, 
thì thông tin này được xác định là không chắc chắn. Trong bản khai thác vàng Nam 
Djai, khoảng hai giờ đi bộ từ Kim Hỷ, không ai biết hiện vượn có còn lại trong khu 
vực rừng xung quanh hay không, mặc dù một số người đi săn có thể mô tả loài này 
rất đúng. 
 
Các nhóm điều tra của FFI (Phùng Văn Khoa & Lormée) đã triển khai ít nhất là 15 
cuộc phỏng vấn với những người đi săn địa phương tại xã Ân Tình và những bản 
xung quanh vào tháng 1/2000 và Ngô Văn Trí & Lormée đã triển khai 6 ngày điều 
tra thực địa trong khu vực rừng này vào tháng 3/2000. Không ai biết về con vượn đã 
bị bắn bởi một người đi săn nào đó của xã trong thời gian gần đây. Không một người 
đi săn nào được phỏng vấn nhìn thấy hoặc nghe thấy những con vượn trong vòng 5 
năm trở lại đây, trong khi voọc đen (Trachypithecus francoisi), mặc dù rất hiếm, 
những đã được nhìn thấy, nghe thấy và bị săn bắn. Trong khi cuộc điều tra thực địa 
có thể khẳng định được sự có mặt của những con khỉ ăn lá (vết cào tại nơi ngủ trong 
hang), lại không tìm thấy bằng chứng về loài vượn, mặc dù nhóm điều tra đã sử 
dụng phương pháp cho phát lại những băng thu tiếng hót của loài N. leucogenys 
được ghi tại Trung tâm Bảo tồn các loài Linh trưởng Nguy cấp.  
 
Tại xã Cao Sơn, đốn chặt gỗ và nạn săn bắn diễn ra mạnh mẽ hơn ở bất cứ nơi nào 
thuộc huyện Na Rì. Mặc dù, hầu hết dân ở đây đều có thể mô tả được về vượn, song 
họ đều cho rằng vượn không còn xuất hiện trong những khu rừng của xã nữa. 
 
Dường như, thông tin ủng hộ sự có mặt của vượn trong rừng Kim Hỷ chỉ được thu 
tại các bản Cốc Keng và Cốc Xá (xã Côn Minh). ảnh hưởng của nạn đốn chặt gỗ bất 
hợp pháp trong khu vực này tương đối thấp, nhưng cũng giống tất cả các địa điểm 
được điều tra khác, tiếng súng săn được nghe thấy thường xuyên. Hai người đi săn 
thông báo đã nghe thấy những tiếng hót vào năm trước (1999) và có thể cung cấp 
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những mô tả đúng về vượn và tiếng hót của chúng. Theo họ, vẫn có thể nghe thấy 
vượn hót vào buổi sáng những ngày nắng to trong các tháng từ tháng 4 đến tháng 7 
nhưng rất hiếm. Người đi săn của bản Cốc Keng cho rằng chỉ có 3 đến 4 con vượn 
còn lại trong những khu rừng của Kim Hỷ, trong một thung lũng (địa phương gọi là 
thung lũng khỉ = Thung Khỉ) nằm tại một địa điểm cách bản Cốc Keng 3 giờ đi bộ, 
giữa địa phận các xã Kim Hỷ và Ân Tình. 
 
Nhiều thông tin trái ngược nhau được thu thập từ một số người được phỏng vấn có 
thể là do sự lẫn lộn của họ giữa vượn đen với voọc đen. 
 
Các mô tả thích hợp cho thấy rằng màu lông của con cái trưởng thành là màu vàng, 
không có đám lông màu đen trên vùng bụng, như các mẫu vật của bảo tàng thu được 
tại Đông-Bắc Việt Nam (Geissmann, dẫn liệu chưa xuất bản). Không thu thập được 
thông tin về vùng phân bố của vượn, mà đại diện là một con cái đơn lẻ đã nuôi ở 
Vườn thú Berlin Tierpark và được thông báo có nguồn gốc là “vùng nội địa của Hòn 
Gai” (Geissmann, 1989). 
 
Rừng Thang Hen, huyện Trà Lĩnh (Cao Bằng) 
Rừng đặc dụng: Chưa có. 
Tình trạng vượn: Sự hiện diện chưa khẳng định, thông báo cuối cùng năm 1999 
(Tordoff et al., 2000c) (xem Phụ lục 2, Địa điểm 1). 
 
Một cuộc điều tra ngắn mới đây do một nhóm điều tra của BirdLife và FIPI thực 
hiện đã thông báo về sự có mặt của những con vượn đen trong khu vực này, trên cơ 
sở một số cuộc phỏng vấn. Một người đi săn địa phương thông báo rằng ông đã nhìn 
thấy bốn cá thể vào tháng 5/1999 (Tordoff et al., 2000c). Tuy nhiên, báo cáo kết 
luận rằng, trên cơ sở xem xét quy mô hạn chế của rừng (chưa đến 1.000 ha), sự suy 
giảm liên tục chất lượng rừng do nạn đốn chặt gỗ lấy củi đun cũng như sức ép của 
nạn săn bắn cao và sự xâm lấn đất cho canh tác nông nghiệp, thì quần thể vượn đen 
của khu vực này nếu như có còn cũng sẽ không có cơ hội để sống sót. 
 
  
Những địa điểm khác trước đây loài vượn đen (chưa định tên) đã được ghi 
nhận và hiện nay tin rằng đã bị tuyệt chủng 
 
Tỉnh Quảng Ninh (khu vực Hạ Long, khu bảo tồn thiên nhiên Kỳ Thượng dự 
kiến) 
  
Hạ Long (“Vịnh Along”) là địa điểm được Kunckel d’Herculais (1884) thông báo về 
mô tả đầu tiên của loài Hylobates nasutus, trên cơ sở một con đực chưa trưởng thành 
do Tiến sỹ Harmand thu được. Dường như mẫu chuẩn này không còn tồn tại. 
  
Theo thông báo, xương sọ của hai con vượn trưởng thành (ZMVNU 160 và 161) 
được Thành, Khôi và Công (Đào Văn Tiến, 1983) thu tại đảo Hải Vân vào tháng 
12/1961. Hải Vân là một hòn đảo nhỏ nằm trong khu vực vịnh Hạ Long. Nó được 
coi là một ghi nhận về địa điểm còn đáng ngờ, như đã thảo luận trên đây (xem phần 
3.2). Một con cái nhỏ (ZMB 70036) bắt được vào tháng 9/1962, được thông báo là 
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từ “địa phận” Hòn Gai, xã Hạ Long (Fischer, 1980). Vì mẫu vật này được mua tại 
Hà Nội, nên nguồn gốc của nó không thể xác định một cách chắc chắn. Con cái này 
(được đặt tên là "Patzi", Fischer, 1965, 1980, 1981) đã được nuôi giữ nhiều năm tại 
Vườn thú Berlin Tierpark (Đức) và đã chết năm 1986 (Geissmann, 1989). 
 
Dự án đầu tư của khu bảo tồn thiên nhiên Kỳ Thượng (huyện Hoành Bồ) được FIPI 
chuẩn bị (Anon., 1993b) đã liệt kê loài vượn là “hiếm”. Sự có mặt của vượn cũng 
không được khẳng định trong cuộc điều tra thực địa gần đây do BirdLife và FIPI 
thực hiện vào tháng 11/1999 (Tordoff et al., 2000c). Không đối tác được phỏng vấn 
nào khẳng định một cách chắc chắn sự có mặt hiện nay cũng như trong thời gian 
trước đây của vượn trong khu vực này. 
 
Cùng với sự phát triển công nghiệp của khu vực Hải Phòng và vùng bờ biển Quảng 
Ninh, hầu hết các rừng ven biển và trên các đảo đều bị tàn phá sau chiến tranh. Chỉ 
còn lại một khu rừng đáng kể trên đảo Cát Bà và ở Kỳ Thượng, nơi được biết không 
có vượn. Dường như, vượn đã tuyệt chủng trong khu vực Hạ Long và Hải Phòng. 
 
Vườn Quốc gia Tam Đảo (Vĩnh Phúc, Thái nguyên và Tuyên 
Quang) 
 
Một bộ da lông và một xượng sọ (ZMVNU 149 và 157) đã thu được tại Tam Đảo 
vào tháng 1/1961. Fischer (1965) thông báo đã nghe thấy một vài đàn vượn tại Tam 
Đảo. Vườn Quốc gia Tam Đảo là một địa điểm du lịch nổi tiếng và rừng ở đây là đối 
tượng của nhiều cuộc điều tra nghiên cứu khoa học. Không có thêm những ghi nhận 
về loài vượn tại nơi này và chúng có thể coi là đã bị tuyệt chủng ở đây (Phạm Nhật 
et al., 1998). 
 
Khu bảo tồn thiên nhiên Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) 
 
Một số mẫu vật vượn (IEBR 48, 50 và 51) đã được thu tại bản Khảm Thành vào 
tháng 6/1965 (Đào Văn Tiến, 1985). Năm 1986, Trùng Khánh đã được quy định là 
Khu bảo tồn thiên nhiên, nhưng ranh giới của khu bảo tồn chưa bao giờ được phân 
định. Trong một cuộc điều tra thực địa ngắn, nhóm điều tra của BirdLife và FIPI 
thấy sinh cảnh tự nhiên ở Trùng Khánh đã bị giảm chất lượng một cách đáng kể bởi 
nạn phá rừng và nạn săn bắn mạnh mẽ. Theo kết quả điều tra, thảm thực vật tự nhiên 
có ý nghĩa còn lại duy nhất nằm tại phía Nam các xã Chí Viễn và Đàm Thủy. Khu 
rừng còn lại này chỉ che phủ 846 ha. Nó bị chia cắt thành bốn mảng rừng nhỏ và 
dường như quá nhỏ để có thể duy trì một quần thể vượn hoặc các loài thú lớn khác. 
Trên cơ sở những cuộc phỏng vấn, cho thấy vượn không còn xuất hiện trong khu vực 
này (Tordoff et al., 2000c). 
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Những địa điểm mà loài vượn đen (chưa định tên) được người dân địa phương 
thông báo đã bị tuyệt chủng trước đây (không được ghi nhận trong tài liệu 
khoa học)  
 
Vườn Quốc gia Ba Bể, Huyện Ba Bể (BẮC KẠN), tọa độ 22025’B / 105035’§ 
(xem Phụ lục 2, Địa điểm 3). 
 
Một nhóm điều tra của Frontier thông báo đã quan sát thấy một con vượn đen gần 
bờ hồ Ba Bể vào năm 1994 (Kemp et al., 1994). Tuy nhiên, loài này không được báo 
cáo trong cuộc điều tra của FIPI và IEBR vào năm 1990 và không được đề cập tới 
trong báo cáo của cuộc điều tra thứ hai do Frontier thực hiện vào năm 1996 (Hill et 
al., 1996a). Từ kết quả của một cuộc điều tra loài linh trưởng tại miền Bắc Việt 
Nam, Ratajszszak et al. (1990) đã kết luận rằng loài này chắc chắn không có mặt 
trong khu vực này. Theo Nông Thế Diễn (thông tin cá nhân, 2000), Phó Giám đốc 
Vườn Quốc gia, thì lần cuối cùng quan sát được một con vượn tại Ba Bể đã xảy ra 
trước năm 1982 trong vùng Đông Puông. 
 
Khu bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên (Lạng Sơn), tọa độ 21035’B / 106025’§  
 
Vượn đã được ghi nhận ở đây trên cơ sở những cuộc phỏng vấn trong cuộc điều tra 
do IEBR thực hiện vào năm 1999. Thông tin này cũng được Frontier thu thập vào 
tháng 5/2000. Tuy nhiên, khi xem xét sự tàn phá rừng và mức độ sức ép của con 
người cao trong khu vực này, điều đáng ngờ là liệu Hữu Liên có còn duy trì được 
một quần thể vượn đáng kể không (T. Osborn, thông tin cá nhân, 2000).  
 
Huyện Chợ Đồn (BẮC KẠN), tọa độ 22010’B / 105036’§  
 
Không có những ghi nhận được thông báo trong suốt 10 năm trở lại đây (Phùng Văn 
Khoa & Lormée, 2000, những cuộc phỏng vấn được thực hiện vào năm 1999). 
 
Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Pia Oắc, huyện Nguyên Bình (Cao bằng), tọa 
độ 22035’B / 105053’§  
 
Một cuộc điều tra thực địa nhanh tại địa điểm này đã được một nhóm điều tra của 
BirdLife và FIPI triển khai thực hiện vào tháng 11/1999, nhưng không ghi nhận 
được sự có mặt của loài vượn đen (chưa định tên). Mặc dù, khu vực này chắc chắn 
nằm trong phạm vi phân bố trước đây của loài này, điều này có thể cho thấy một 
cách chắc chắn rằng hiện nay nó đã bị tuyệt chủng trong khu vực này (Tordoff et al., 
2000c).  
 
Núi Con Voi, huyện Văn Yên (YÊN BÁI), tọa độ 22004’B / 104030’§ 
 
Không có bằng chứng vượn còn tồn tại ở đây trong suốt 10 năm trở lại đây (Nguyễn 
Xuân Đặng & Lormée 1999, những cuộc phỏng vấn được thực hiện vào năm 1999). 
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Những ghi nhận cần được thảo luận 
  
Khu bảo tồn thiên nhiên dự kiến Tây Côn Lĩnh I (Hà GIANG) tọa độ 22050’B / 
104045’§ 
 
Trong văn bản dự án đầu tư cho khu bảo tồn thiên nhiên dự kiến Tây Côn Lĩnh I, 
tỉnh Hà Giang (Anon., 1994b) có thông báo là có vượn ở khu vực này. Tuy nhiên, 
không ghi rõ theo tài liệu nào. 
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6.2. Vượn đen tuyền (Nomascus concolor) 
 
Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên và khu vực lân cận, các huyện Sa Pa và 
Than Uyên (Lào Cai) 
Rừng đặc dụng: Một phần thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên. 
Tình trạng vượn: Sự hiện diện chưa khẳng định, thông báo cuối cùng vào năm 1998 
(Tordoff et al., 1999). 
(xem Phụ lục 2, Địa điểm 3) 
 
Delacour và Lowe đã thu được 8 con vượn đen trong vùng lân cận của huyện Sa Pa 
trong khoảng thời gian từ tháng 11/1929 đến tháng 2/1930 (Osgood, 1932; chỉ có 6 
con trong số này có thể xác định được vị trí trong đợt điều tra này và đang được lưu 
giữ tại BM (NH) và trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai). B. Bjorkegren cũng đã 
thu thêm được sáu mẫu vật nữa tại huyện Sa Pa trong khoảng thời gian từ tháng 
12/1938 đến tháng 2/1939 (được lưu giữ tại MCZ, NRM). 
 
Vượn đen tuyền (N. concolor) đã được ghi nhận trên cơ sở các cuộc phỏng vấn 
trong một cuộc điều tra do một nhóm điều tra của Frontier thực hiện trong thời gian 
từ tháng 4 đến tháng 6/1994 (Ghazoul & Lê Mộng Chân, 1994), nhưng không có chi 
tiết thêm được đưa ra. 
 
Sự hiện diện của vượn đen tuyền (N. concolor) trong khu vực này đã được thông báo 
qua một số cuộc phỏng vấn do một nhóm điều tra của Frontier-Vietnam thực hiện 
trong thời gian từ tháng 10/1997 và tháng 9/1998. Hơn nữa, nhóm điều tra đã quan 
sát được bộ da của một con đực trong nhà của một người đi săn tại bản Sẻo Mí Tỉ, 
xã Tả Vằn. Mặc dù trong suốt một năm thực hiện điều tra, các nhóm điều tra của 
Frontier-Vietnam không nhìn hoặc nghe thấy bất kỳ một con vượn đen nào. Qua các 
cuộc phỏng vấn những người đi săn cho thấy vượn đen rất hiếm, chúng chỉ xuất hiện 
ở những khu vực xa xôi nhất của Khu bảo tồn và chúng có thể phổ biến hơn ở sườn 
phía Tây-Nam của dãy núi Hoàng Liên, dãy núi này không còn nằm trong khu bảo 
vệ nữa. Theo thông báo này, chắc chắn trong khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên 
không thể còn có một quần thể vượn đen khả sinh (Tordoff et al., 1999). 
 
Nếu mở rộng diện tích Khu bảo tồn để có thể bao gồm cả khu rừng liên tục về phía 
Nam (huyện Văn Bàn) và về phía Tây-Nam (huyện Than Uyên) thì có thể bảo vệ 
được một quần thể vượn đen lớn hơn là giữ nguyên diện tích Khu bảo tồn như hiện 
nay, với hơn 50% diện tích là đất canh tác hoa mầu và trảng cỏ. Những cuộc điều tra 
tiếp theo là cần thiết để đánh giá tình trạng của vượn đen trong dãy núi Hoàng Liên. 
 
Lóng Sập, huyện Mộc Châu (Sơn La) 
Rừng đặc dụng: Chưa có. 
Tình trạng vượn: Chưa biết, thông báo cuối cùng vào năm 1963 (mẫu vật của bảo 
tàng) 
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Ba con vượn đen (mẫu vật được gắn nhãn IEBR 364/185, 365/186 và một con non 
không đánh số) đã được thu tại địa điểm này vào tháng 11/1963 (Đào Văn Tiến, 
1983, 1985). Đây là địa điểm duy nhất, loài vượn đen tuyền (N. concolor) tại Việt 
Nam được khẳng định một cách chắc chắn, thuộc phía Tây sông Đà. Tuy nhiên, có 
vẻ như việc tìm thấy loài này tại một địa điểm ở phía Tây sông Đà là điều kỳ quặc, 
vì chỉ có loài vượn má trắng mới tồn tại trong những địa điểm phía Tây sông Đà. 
Không có thông tin thêm về vượn tại khu vực này. 
  
Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) 
Rừng đặc dụng: Khu bảo tồn thiên nhiên. 
Tình trạng vượn: Sự hiện diện chưa khẳng định, thông báo cuối cùng vào năm 1999 
(Nguyễn Xuân Đặng & Lormée, 1999). 
(xem Phụ lục 2, Địa điểm 4) 
 
Vượn đen tuyền (Nomascus concolor) được thông báo có mặt trong Khu bảo tồn 
thiên nhiên theo Báo cáo nghiên cứu khả thi do FIPI và Chi cục Kiểm lâm Vĩnh 
Phúc thực hiện (Anon., 1990). Trong năm 1998, vượn cũng đã được ghi nhận tại một 
địa điểm gần Núi Cam trong một cuộc điều tra do các nhà khoa học của FIPI và 
trường Đại học Quốc gia, Hà Nội thực hiện. Tuy nhiên, thông tin này rất đáng ngờ, 
vì thông báo nghe thấy tiếng vượn hú vào ban đêm: “... người dân địa phương đã 
khẳng định sự tồn tại của chúng. Lúc 2 giờ sáng, ngày 25/5/1998, trong khi đang 
ngủ tại trạm bảo vệ rừng Xóm Du, chúng tôi đã nghe thấy tiếng hú của những con 
vượn ở khoảng cách 3 - 3,5 km về phía Tây-Bắc”. 
 
Tháng 10/1999, FFI - Chương trình Đông Dương đã thực hiện một cuộc điều tra 
thực địa ngắn trong 10 ngày tại khu vực này. Những người được phỏng vấn cho biết 
họ không nghe hoặc không nhìn thấy vượn trong vòng 5 đến 6 năm trở lại đây. Tuy 
nhiên, người ta vẫn cho rằng một số cá thể có thể vẫn tồn tại trong những vùng rừng 
gần các tỉnh Sơn La và Hòa Bình (Nguyễn Xuân Đặng & Lormée, 1999). 
 
Huyện Tuần Giáo (LAI CHÂU) 
Rừng đặc dụng: Chưa có 
Tình trạng vượn: Chưa biết, thông báo cuối cùng vào năm 1963 (mẫu vật bảo tàng) 
 
Vượn được thông báo có mặt ở đây chỉ bằng một bộ da được dán nhãn “Lai Châu” 
bảo quản tại IEBR. Mẫu vật này đã được thu thập vào năm 1963 (Đào Văn Tiến, 
1985) (xem thêm mục 6.3). Không có thông tin gì thêm về vượn tại khu vực này. 
 
Ranh giới giữa huyện Trạm Tấu (Yên Bái) và các huyện Bắc Yên, Phù Yên 
(Sơn La) 
Rừng đặc dụng: Chưa có. 
Tình trạng vượn: Sự hiện diện chưa khẳng định, thông báo cuối cùng vào năm 1999 
(Ngô Văn Trí & Long, 1999; Nguyễn Xuân Đặng & Lormée, 1999). 
 
Khu vực ranh giới này được hình thành bởi một dãy núi có độ cao tới 2.000m. Mặc 
dù, địa hình rất hiểm trở, nhưng rừng chỉ còn lại ở độ cao trên 1.500m. 
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Trước khi có hai cuộc điều tra do FFI - Chương trình Đông Dương triển khai tại hai 
tỉnh Sơn La và Yên Bái, vẫn chưa có thông tin gì về loài vượn trong khu vực này. 
Các dẫn liệu thu thập được trong các cuộc phỏng vấn trong tháng 10 và tháng 
11/1999 do các nhóm điều tra của FFI thực hiện cho thấy rằng loài vượn có thể vẫn 
còn trong khu vực này. Nhóm điều tra không khảo sát trực tiếp trong rừng, do hạn 
chế về thời gian. Các dẫn liệu thu thập trong các cuộc phỏng vấn trong khu bảo tồn 
thiên nhiên Tà Sùa dự kiến cho thấy hai đàn vượn vẫn sống trong khu rừng gần bản 
Sang, nơi mà một người đi săn đã nhìn thấy 2 con vào tháng 11/1999. Những bộ da 
của hai con cái và một xương cẳng tay đã được xem xét tại nhà của một người đi săn 
ở bản Háng Đông A, khu vực Tà Sùa. Theo báo cáo những mẫu vật này đã thu được 
cách đây 10 năm (Ngô Văn Trí & Long, 1999). 
 
Tại huyện Phù Yên, những người cung cấp thông tin địa phương ở xã Suối Té ước 
tính có một hoặc hai đàn vượn sống gần sông Té và thường xuyên đến khu vực Tà 
Sùa. Già bản đã thông báo gần đây có nghe thấy vượn hót trong những ngày nắng 
(Ngô Văn Trí & Long, 1999). 
 
Tại huyện Trạm Tấu, thông báo trực tiếp mới nhất về loài vượn là từ 4 đến 5 năm 
trước đây. Việc tiến hành khảo sát khu rừng này rất khó khăn và có thể vẫn còn một 
vài con vượn tồn tại ở những nơi xa xôi hẻo lánh nhất của khu rừng này (Nguyễn 
Xuân Đặng & Lormée, 1999). 
 
Rừng Chế Tạo - Nậm Pam, các huyện Mù Cang Chải và Mường La (Yên Bái 
và Sơn La) 
Rừng đặc dụng: Chưa có. 
Tình trạng vượn: Sự hiện diện khẳng định, bằng chứng cuối cùng vào năm 2000 
(Long, 2000). 
(xem bảng dẫn liệu khu vực Hồ Nậm Mu và Chế Tạo - Nậm Pam, trang 74). 
 
Một cuộc điều tra ngắn của Baker (1999b) đã ghi nhận sự xuất hiện của loài vượn 
trên cơ sở hai cuộc phỏng vấn được thực hiện tại xã Nậm Pam vào tháng 5/1999. 
 
Những cuộc điều tra tiếp theo do FFI - Chương trìng Đông Dương thực hiện vào 
tháng 10 và tháng 11/1999 (Ngô Văn Trí & Long, 1999; Nguyễn Xuân Đặng & 
Lormée, 1999) đều khẳng định sự có mặt của vượn đen trong khu vực này. Những 
mẫu vật bị săn bắt đã được xem xét tại một số nơi trong các cuộc điều tra này (gồm 
bốn bộ da ở độ tuổi 4 tuổi, được tìm thấy tại nhà của một gia đình ở bản Nả Háng, 
xã Chế Tạo và bộ da của một con đực bị bắn vào tháng 8/1999, được thấy tại bản 
Piên, xã Nậm Pam). Hơn nữa, phần lớn những người địa phương được phỏng vấn 
đều có thể đưa ra những mô tả chắc chắn. 
 
Sáng ngày 24/10/1999, nhóm điều tra đã ghi được tiếng hót của ba cặp vượn tại rừng 
Nàng Lu, phía Đông-Nam của khu vực này. Vào lúc 8 giờ 12 phút sáng, một đàn ở 
cách khoảng 500m về phía Tây nơi đoàn điều tra dựng trại bắt đầu hót và hót trong 
khoảng 3 phút. Sau 40 phút yên lặng, hai đàn khác cùng hót một lúc vào 8 giờ 50 
phút sáng, một đàn ở cách khoảng 1.000m về phía Nam và một đàn ở cách khoảng 
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2.000m về phía Đông. Đây là bằng chứng sống trực tiếp về loài vượn đen tuyền lần 
đầu tiên được khẳng định một cách khoa học tại Việt Nam từ sau 30 năm nay. 
  
Ước tính có khoảng từ 20 - 30 cá thể còn tồn tại trong khu vực này (Nguyễn Xuân 
Đặng & Lormée, 1999). Mặc dù, đó là một quần thể nhỏ, song nó là một phát hiện 
quan trọng mang ý nghĩa quốc gia. Do đó, cả Nguyễn Xuân Đặng & Lormée (1999) 
và Ngô Văn Trí & Long (1999) đều kiến nghị rằng khu vực này cần phải được xem 
xét để bảo vệ ngay và cần phải thực hiện thêm những cuộc điều tra mở rộng, đặc 
biệt tại những khu rừng nơi mà tình trạng của loài này có thể khẳng định được. 
 
Những cuộc điều tra tập trung tiếp theo tại xã Chế Tạo, do FFI - Chương trình Đông 
Dương triển khai thực hiện trong tháng 10 - tháng 11/2000, đã khẳng định sự có mặt 
của ít nhất 25 đàn. Quy mô đàn nhỏ nhất là 58 cá thể, dựa trên quan sát và tiếng hót. 
Quy mô đàn thực tế chắc chắn sẽ cao hơn, bởi vì những điều tra bằng tiếng hót 
không phát hiện được những con chưa trưởng thành hoặc những con non. Những dẫn 
liệu phỏng vấn cho thấy rằng ít nhất có 6 đàn đang tồn tại trong các khu vực hiện tại 
chưa được điều tra. Mật độ đàn cao nhất được ghi nhận tại các khu rừng Nàng Lu và 
Tà Sùa tới phía Đông-Nam, đó chính là khu vực mà Nguyễn Xuân Đặng & Lormée 
đã khẳng định loài này lần đầu tiên tại xã Chế Tạo. 
 
Những cuộc điều tra gần đây nhất đã khẳng định Chế Tạo có quần thể vượn đen lớn 
nhất còn lại ở Việt Nam. Báo cáo này nêu bật sự cần thiết phải chấm dứt tuyệt đối 
nạn săn bắn và cần phải kiểm soát các hoạt động canh tác nông nghiệp. Ngoài ra 
cũng cần tiến hành thêm các cuộc điều tra chi tiết tại các vùng rừng ngoài phạm vi 
được đề cập đến trong báo cáo đồng thời cũng cần phải xác định quy mô và địa 
điểm phân bố của những đàn vượn này trong khu vực, vì đó sẽ là những dẫn liệu cơ 
sở cho việc đưa ra những biện pháp bảo vệ chúng lâu dài. 
   
Bản Pan, xã Mường Do, huyện Phù Yên (sơn La)  
Rừng đặc dụng: Chưa có. 
Tình trạng vượn: Sự hiện diện chưa khẳng định, thông báo cuối cùng vào năm 1999 
(Ngô Văn Trí & Long, 1999). 
 
Rừng trong khu vực này chỉ còn là một dải che phủ dãy núi Té. Có một vài khu dân 
cư trong khu vực, dân sống ở đây chủ yếu là người dân tộc Mường. 
 
Trước cuộc điều tra do FFI thực hiện vào tháng 11/1999, khu vực này chưa bao giờ 
được đề cập tới là một địa điểm có vượn. Trên cơ sở các cuộc phỏng vấn cho thấy, 
có lẽ vẫn còn một vài con vượn ở đây. Một con vượn có thể đã bị bắn vào tháng 
4/1999. Nếu vẫn còn một vài con vượn sống trong khu vực này, chắc chắn chúng sẽ 
bị tuyệt chủng trong vòng vài năm tới (Ngô Văn Trí & Long, 1999). 
 

Rừng Hồ Nậm Mu, huyện Văn Bàn (Lào Cai) 
Rừng đặc dụng: Chưa có. 
Tình trạng vượn: Sự hiện diện khẳng định, bằng chứng cuối cùng vào năm 2000 
(Long et al., 2000a). 
(xem bảng dẫn liệu khu vực Hồ Nậm Mu và Chế Tạo - Nậm Pam, trang 74) 
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Cuộc điều tra thực địa của FFI vào tháng 11/1999 gần như là cuộc điều tra đầu tiên 
trong khu vực này. Điều này thật đáng ngạc nhiên, vì đây là khu vực rừng rất rộng 
lớn của miền Bắc Việt Nam và gần như là khu vực rừng liên tục. Tất cả những người 
được phỏng vấn trong các bản lân cận đều có thể mô tả được loài vượn đen có mào. 
Do thiếu thời gian và đường đi lại khó khăn, nên nhóm điều tra chỉ dành được có ba 
ngày điều tra trong rừng. Không có một con vượn nào được nghe thấy hoặc nhìn 
thấy. Những di vật còn lại của hai mẫu vật bị săn bắn đã được xem xét, gồm một bộ 
da của một con vượn đen đã được làm thành túi săn ở xã Nậm Xé (bị bắn vào tháng 
6/1998) và một phần da một con vượn tại xã Nậm Xây (bị bắn năm 1996). Kết quả 
thu được qua các cuộc phỏng vấn cho thấy có khoảng 7 đàn vượn vẫn còn sống 
trong vùng rừng này.  
 
Một cuộc điều tra tiếp theo do FFI - Chương trình Đông Dương thực hiện tại rừng 
Phú Nậm Lập Piêng thuộc xã Nậm Xây vào tháng 11/2000 (Long et al., 2000a). 
Một đàn đơn lẻ đã được nghe thấy trong khu rừng liên tục gần xã Nậm Xé nơi có 5 - 
7 đàn đã được thông báo qua các cuộc phỏng vấn thực hiện năm 1999 (Đồng Thanh 
Hải & Lormée, 1999). Các dẫn liệu phỏng vấn năm 2000 cho thấy đây là đàn vượn 
duy nhất còn lại ở phía Tây xã Nậm Xây. Đàn này bao gồm một con đực trưởng 
thành, một con cái trưởng thành và con thứ ba có màu đen. Một đàn khác gồm một 
con đực trưởng thành, một con cái trưởng thành và một con chưa trưởng thành màu 
“vàng” được nhìn thấy tại rừng Da Chò Chế, phía Đông của xã. Một con đực đơn lẻ 
cũng được thông báo xuất hiện trong rừng La Cai giữa hai đàn được khẳng định. 
 
Rừng của các xã Nậm Xé và Nậm Xây có thể có tới 9 đàn vượn. Mặc dù, con số này 
có thể là một con số ước tính quá lớn, nhưng khu rừng này rộng lớn và ít bị tàn phá 
hơn là rừng ở Chế Tạo. Khu vực này có quần thể vượn thứ hai lớn nhất, do đó phải 
được xem như một khu vực có tầm quan trọng quốc gia đối với vượn đen. Tuy nhiên, 
nạn săn bắn cũng gây sức ép rất mạnh mẽ (hơn cả ở Chế Tạo) và những biện pháp 
bảo tồn cần phải được thiết lập ngay để bảo vệ quần thể vượn có tầm quan trọng này. 
Nếu như, những biện pháp này được triển khai thực hiện, thì quần thể này có cơ hội 
tốt để tồn tại lâu dài nhờ có diện tích rừng liên tục. 
 
Rừng Liêm Phú, huyện Văn Bàn (Lào Cai) 
Rừng đặc dụng: Chưa có. 
Tình trạng loài vượn: Sự hiện diện chưa khẳng định, thông báo cuối cùng vào năm 
1999 (Đồng Thanh Hải & Lormée, 1999). 
 
Ghi nhận duy nhất tại địa điểm này đã thu được trong một cuộc điều tra do FFI - 
Chương trình Đông Dương thực hiện vào tháng 11/1999. Rừng dường như còn 
nguyên vẹn hoàn toàn và rất khó xâm nhập. Mặc dù vậy, những người cung cấp 
thông tin ở bản Lam Sinh đều thông báo rằng chỉ có hai đàn vượn có mặt trong khu 
vực này (Đồng Thanh Hải & Lormée, 1999). 
 
Một trong hai đàn này được thông báo sống gần bản Lung Cung. Bộ da của một con 
cái được làm thành túi săn đã thu được tại thị xã Văn Bàn (bị bắn năm 1997). Mặc 
dù không đầy đủ, nhưng mẫu vật này cho thấy phần dưới tối màu một cách đặc thù 
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và nó chắc chắn là vượn đen tuyền (N. concolor). Phải mất một ngày đi bộ mới tới 
được khu rừng này và do thời gian hạn chế, nhóm điều tra đã không thể tiến hành 
điều tra ở trong rừng. 
 
Đàn thứ hai được thông báo sống trong rừng phía trên bản Lam Sinh. Nhóm điều tra 
đã điều tra hai ngày trong rừng. Mặc dù, đường đi khó khăn, nhưng sinh cảnh ở đây 
vẫn bị tàn phá nặng nề và trong thời gian điều tra đã nhiều lần nghe thấy tiếng súng 
săn. Khó có thể tin là còn có một quần thể vượn đáng kể tồn tại trong khu rừng này. 
 
Những địa điểm trước đây đã được ghi nhận có vượn đen tuyền và tin rằng hiện 
nay vượn đã bị tuyệt chủng 
 
Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn (yên bái)  
 
Hai mẫu vật vượn (hai xương sọ IEBR 185 và 193) đã thu được tại địa điểm này vào 
tháng 10/1963 (Đào Văn Tiến, 1985, trang 184). Trong một cuộc điều tra ngắn tại 
thị trấn Văn Chấn vào tháng 10/1999, nhóm điều tra của FFI không thu được bất kỳ 
thông tin nào về vượn đen. Phần lớn rừng đã bị phá hoại hoặc chất lượng bị giảm sút 
nặng nề. Khu vực rừng còn lại dường như không đủ lớn để có thể nuôi dưỡng cho 
một quần thể vượn. Rất có thể vượn đã bị tuyệt chủng tại đây. 
 
 
Những địa điểm được người dân địa phương thông báo vượn đen tuyền đã bị 
tuyệt chủng (trước đây không được ghi nhận trong tài liệu khoa học)  
 
Xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên (YÊN BÁI)  21050’B/ 104020’§ 
 
Không có bằng chứng về vượn trong khu vực này từ hơn 10 năm trở lại đây (Nguyễn 
Xuân Đặng và Lormée, 1999, các cuộc phỏng vấn được thực hiện năm 1999). 
 
Xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên (YÊN BÁI)  21053’B/ 104028’§ 
 
Không có bằng chứng về vượn trong khu vực này từ hơn 10 năm trở lại đây (Nguyễn 
Xuân Đặng và Lormée, 1999, các cuộc phỏng vấn được thực hiện năm 1999). 
 
Các xã Hồng Ca và Kiên Thành, huyện Trấn Yên (YÊN BÁI) 21034’B/ 
104042’§ 
 
Không có bằng chứng về vượn trong khu vực này từ hơn 10 năm trở lại đây (Nguyễn 
Xuân Đặng và Lormée, 1999, các cuộc phỏng vấn được thực hiện năm 1999). 
 
Rừng Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải (YÊN BÁI)  21040’B/ 104045’§ 
 
Không có bằng chứng về vượn trong khu vực này từ hơn 10 năm trở lại đây (Nguyễn 
Xuân Đặng và Lormée, 1999, các cuộc phỏng vấn được thực hiện năm 1999). 
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Xã Nậm Dôn, huyện Mường La (SƠN LA)  20034’B/ 103050’§ 
 
Ghi nhận cuối cùng được thông báo vào năm 1992-1993. Loài được mô tả là loài 
vượn đen tuyền (N. concolor) (Ngô Văn Trí & Long, 1999, các cuộc phỏng vấn 
được thực hiện năm 1999). 
 
 
Xã Chiềng Muôn, huyện Mường La (SƠN LA)  21050’B/ 104011’§ 
 
Ghi nhận cuối cùng được thông báo vào năm 1992-1993. Loài được mô tả là loài 
vượn đen tuyền (N. concolor) (Ngô Văn Trí và Long 1999, các cuộc phỏng vấn 
được thực hiện năm 1999). 
 
Xã Mường Thải, huyện Phù Yên (SƠN LA) 21021’B/ 104040’§ 
 
Ghi nhận cuối cùng được thông báo vào năm 1992 (Ngô Văn Trí & Long, 1999, các 
cuộc phỏng vấn được thực hiện năm 1999). 
 
Xã Trung Sơn, huyện Yên Lập (PHÚ THỌ) 21020’B/ 104059’§ 
 
Đã không nhìn hoặc nghe thấy vượn từ hơn 10 năm trở lại đây (Nguyễn Xuân Đặng 
và Lormée, 1999, các cuộc phỏng vấn được thực hiện vào 1999). 
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Khu vực Hồ Nậm Mu và Chế Tạo-Nậm Pam 

 
 
Hồ Nậm Mu và Chế Tạo - Nậm Pam là những vùng rừng núi cao mở rộng về phía 
Nam của dãy núi Hoàng Liên (các huyện Sa Pa và Than Uyên). Hai khối rừng này bị 
chia cắt bởi một khu vực rộng lớn gồm các trảng cỏ, các cánh đồng trồng hoa mầu 
và các khu định cư. 
 
Vị trí, địa hình và chất lượng rừng  
 
Khu vực Hồ Nậm Mu  
Khu vực Hồ Nậm Mu là sườn Tây-Bắc của một ngọn núi, thuộc ranh giới giữa các 
huyện Văn Bàn và Mù Cang Chải và phần lớn nằm trong lãnh thổ của xã Nậm Xé. 
Một phần nhỏ của khu vực này cũng mở rộng sang lãnh thổ của xã Nậm Xây. Tọa 
độ khu vực này là 22°01’ vĩ độ Bắc và 103°58’ kinh độ Đông. Có khoảng 600 người 
dân sống tại xã Nậm Xé thuộc các dân tộc thiểu số người Tày và người Dao. 
 
Địa hình của khu vực này không bằng phẳng với những độ cao thường là trên 
1.000m. Khu vực này rất khó vào và do đó rừng nguyên sinh vẫn còn nguyên vẹn. 
Đây là một trong những dải rừng lớn nhất ở phía Bắc Hà Nội, gồm khoảng 
10.000ha. Theo số liệu thu được từ các ảnh vệ tinh, phần lớn rừng ở đây là rừng giàu 
thường xanh.  
 
Trước cuộc điều tra do FFI thực hiện, khu vực này chưa được các nhà khoa học 
nghiên cứu. Do thời gian khảo sát ngắn, cho nên nhóm điều tra chỉ thu được những 
thông tin rất chung chung. Chưa có những chi tiết về đa dạng sinh học, tình trạng sử 
dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và tình hình kinh tế-xã hội của khu vực này. 
 
Khu vực Chế Tạo - Nậm Pam  
Rừng Chế Tạo - Nậm Pam nằm trên dãy núi có độ cao trên 2.000m, bao quanh một 
vùng lòng chảo bị chia cắt bởi những thung lũng suối hẹp và dốc đứng. Bản Chế Tạo 
nằm ở 21o43’ vĩ độ Bắc và 104o03’ độ kinh Đông. Có khoảng 1.000 người dân sống 
tại xã Chế Tạo, họ đều là người dân tộc H’mông. 
 
ở độ cao 1.500m, rừng tự nhiên đã bị thay thế bởi những trảng cây bụi và trảng cỏ, 
do vậy rừng tạo thành một dải hẹp, rộng từ 1 - 5 km và dài khoảng 25 km. Phần còn 
lại của rừng nằm trên những sườn dốc dựng đứng dọc theo các dòng suối. Diện tích 
có rừng che phủ không vượt quá 5.000 ha. Phần rừng quan trọng nhất nằm gần bản 
Nả Háng và tiếp nối với bản Piêng (xã Nậm Pam, huyện Mường La, tỉnh Sơn La).   
 
Các khu rừng Hồ Nậm Mu và Chế Tạo - Nậm Pam tạo thành một vùng rừng phòng 
hộ cho khu vực này, nhưng nó chưa được đưa vào bất cứ một chương trình bảo vệ 
nào trong tương lai của Việt Nam, Tuy nhiên, FFI - Chương trình Đông Dương hiện 
đang tiến hành những nghiên cứu khả thi để đưa các khu rừng trong khu vực này vào 
danh sách các khu bảo vệ của Việt Nam.  
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ý nghĩa đối với việc bảo tồn linh trưởng  
 
Khu vực này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với việc bảo tồn linh trưởng tại Việt 
Nam, bởi vì tại đây vẫn còn lại một vài quần thể vượn đen tuyền (Nomascus 
concolor) đang kể, cuối cùng của Việt Nam. Những cuộc điều tra gần đây được FFI 
- Chương trình Đông Dương tiến hành tại ba huyện đã xác định được sự hiện diện 
của các quần thể của loài vượn “nguy cấp” trên phạm vi toàn cầu này ở cả hai vùng 
rừng: khu vực Hồ Nậm Mu (huyện Văn Bàn) và khu vực Chế Tạo - Nậm Pam (các 
huyện Mù Cang Chải và Mường La) (Long et al., 2000a & b). 
 
Theo thông báo thì trên toàn bộ dải rừng thuộc Chế Tạo - Nậm Pam, vượn đen khá 
dễ dàng bắt gặp hoặc nghe thấy. Theo người dân địa phương, quần thể vượn đen ở 
đây còn không quá 10 đàn. Nhưng xét về quy mô tương đối nhỏ của dải rừng này, có 
thể thấy rằng khu vực này là một trong những nơi có mật độ vượn đen tuyền cao 
nhất tại Việt Nam. Bằng chứng cụ thể hơn nữa là vào ngày 24/10/1999, nhóm điều 
tra của FFI đã ghi âm được được những tiếng hót của chúng, đây là một ghi nhận 
khẳng định duy nhất về loài này tại Việt Nam trong vòng 30 năm trở lại đây; điều 
này cũng được khẳng định bằng những quan sát và những tiếng hót ghi nhận được từ 
các đợt điều tra của FFI trong tháng 10 - tháng 11 năm 2000 (Long et al., 2000b). 
 
Hồ Nậm Mu cũng còn lại một quần thể vượn đen tuyền (Nomascus concolor). Loài 
này trước đây được mô tả khá thường xuyên và những con còn lại đã được phát hiện 
trong các bản xung quanh rừng. Người dân địa phương đã thông báo rằng có thể có 
5 - 7 đàn sống trong khu vực này với tổng số khoảng 30 cá thể. Một đàn nữa cũng đã 
được khẳng định trong những cuộc điều tra vào năm 2000 và một con đực cũng đã 
được ghi nhận qua những cuộc phỏng vấn (Long et al., 2000a). 
 
Những mối đe dọa đối với đa dạng sinh học  
 
Nạn săn bắn là mối đe dọa chính đối với sự tồn tại của loài vượn đen trong hai khu 
vực này, bằng chứng là các di vật của loài này được tìm thấy trong các bản qua ba 
cuộc điều tra của FFI. 
 
Tại rừng Hồ Nậm Mu, dân cư phần lớn người dân tộc Dao và Tày, hiện canh tác 
định canh. Phương thức du canh không còn phổ biến nữa. 
  
Ngược lại, ở khu vực rừng núi Chế Tạo, rừng hầu như bị phá hoại hoàn toàn do nạn 
đốt rừng du canh. Sự xâm lấn đất để canh tác nông nghiệp có thể là một mối đe dọa 
nghiêm trọng đối với sự ổn định của quần thể vượn đen trong khu vực này. Phần lớn 
các khu vực có độ cao dưới 1.500m rừng đã bị mất hoàn toàn. Phần phía Tây của dải 
rừng này, mặc dù được nối với vùng rừng còn lại bởi một dông núi cao trên 2.000m 
nhưng hiện nay vẫn bị cô lập và chia cắt rất nhiều. 
 
Điều quan tâm đặc biệt được ghi nhận trong cuộc điều tra gần đây nhất tại Chế Tạo 
là việc xây dựng con đường từ xã Chế Tạo đi thị xã Mù Cang Chải. Con đường này 
không những sẽ tạo cơ hội cho việc buôn bán động vật hoang dã, mà còn chia cắt 
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quần thể vượn ở đây này thành hai, làm gia tăng một cách đáng kể mối đe dọa cho  
vượn trong khu vực này do những ảnh hưởng của sản xuất nông nghiệp. Bất kỳ một 
sự phân chia quần thể nào cũng sẽ làm gia tăng những nguy cơ giảm nguồn gen do ít 
có cơ hội tiếp xúc giữa các đàn với nhau. Hậu quả tiếp theo của điều đó có thể sẽ 
làm gia tăng tính bất thụ và khả năng dễ bị nhiễm bệnh của các quần thể vượn. 
 
Với sự quan tâm đặc biệt đến tình trạng hiện nay của loài vượn đen tuyền (N. 
concolor), FFI - Chương trình Đông Dương đã và đang tiến hành các cuộc khảo sát 
nghiên cứu khả thi nhằm đánh giá toàn diện về tình trạng của loài vượn đen tuyền và 
thúc đẩy việc thành lập một khu bảo vệ tại Hồ Nậm Mu và Chế Tạo - Nậm Pam. Cần 
tiếp tục tiến hành khảo sát thêm để đánh giá chất lượng rừng và tình trạng của các 
loài linh trưởng trên toàn huyện Văn Bàn.  
 
Kết luận  
 
Các khu vực Hồ Nậm Mu và Chế Tạo - Nậm Pam cần được coi như những khu vực 
ưu tiên cho việc bảo tồn linh trưởng bởi những lý do sau: 
 
• Những khu vực này có thể hỗ trợ những quần thể quan trọng cuối cùng của loài 

vượn đen tuyền (Nomascus concolor) tại Việt Nam.  
 
• Hồ Nậm Mu là một trong những khối rừng lớn nhất chưa bị tàn phá ở phía Bắc 

của Hà Nội và có thể hỗ trợ cho một quần thể linh trưởng lớn. Một khu rừng có 
kích thước và chất lượng tương tự có thể tìm thấy tại phía Bắc Hồ Nậm Mu gần 
huyện Sa Pa. Tuy nhiên, hai khu rừng này bị ngăn cách bởi một thung lũng, một 
con đường, các khu định cư và ruộng lúa. 

 
Hiện nay, các số liệu nghiên cứu về sinh thái và tập tính của loài vượn đen tuyền vẫn 
có rất ít. Trong khi đó tại khu vực rừng Chế Tạo - Nậm Pam, chúng vẫn còn với mật 
độ cao, do vậy khu vực này có thể là một địa điểm rất tốt cho việc nghiên cứu lâu 
dài về loài này. 
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6.3. Vượn má trắng (Nomascus leucogenys leucogenys) 
 
Huyện Tuần Giáo (LAI CHÂU) 
Rừng đặc dụng: Không có. 
Tình trạng vượn: Chưa biết, thông báo cuối cùng năm 1963 (mẫu vật của bảo tàng). 
 
Một ghi nhận duy nhất về vượn tại địa điểm này là một trong những bộ da lông 
không ghi số và ghi nhãn “Lai Châu” được lưu giữ tại IEBR. Mẫu vật này đã thu 
được năm 1963 (Đào Văn Tiến, 1985) (xem thêm địa điểm dưới đây). Không có 
thêm những ghi nhận về vượn tại khu vực này được xuất bản. 
 
Huyện Mường Lay và thị xã Lai Châu (LAI CHÂU) 
Rừng đặc dụng: Không có. 
Tình trạng vượn: Chưa biết, thông báo cuối cùng năm 1963 (mẫu vật của bảo tàng). 
 
Thông tin về vượn trong khu vực này chỉ là những mẫu vật của bảo tàng.  
 
Năm 1892, Prince Henri d’Orléans đã thu được bộ da lông của một con cái trưởng 
thành bị cắt xén (MNHN CG1892 No.1530) tại Lai Châu (Pousargues, 1896). Tháng 
4/1929, R.W. Hendee đã thu được thêm hai bộ da lông (FMNH 31761 và 31768) tại 
cùng một địa điểm. 
 
Tháng 3/1929, R. E. Wheeler đã thu được một con vượn đực chưa trưởng thành 
(FMNH 31771) tại Mường Môn (= Mường Mươn). Không có thêm những ghi nhận 
về vượn tại khu vực này. 
 
Bốn mẫu vượn tại IEBR cùng được ghi nhãn "Lai Châu" (hai bộ da lông: IEBR D2, 
K53 và hai bộ da lông không ghi số). Như được đề cập trong Đào Văn Tiến (1985, 
trang 148), ít nhất có một bộ trong số những bộ da lông đã thu được tại Mường Lay 
(một vài km về phía Nam thị xã Lai Châu), một bộ khác gần Tuần Giáo. Theo 
Fooden (1996), các bộ da lông IEBR D2 và K22 đều thu tại Mường Lay. Tất cả 
những bộ da lông đã được thu vào tháng 4/1963. 
 
Không có thêm những ghi nhận về vượn tại khu vực này được xuất bản. Thảo luận 
về việc định loại loài những con vượn này, xem phần 3.4. 
 
Mường Lãi, huyện Điện Biên (LAI CHÂU) 
Rừng đặc dụng: Không có. 
Tình trạng vượn: Chưa biết, thông báo cuối cùng năm 1977 (mẫu vật của bảo tàng). 
 
Xương sọ của một con vượn con (IEBR 1546/360,720) đã được thu tại địa điểm này 
vào tháng 6/1977. Không có thêm những ghi nhận về vượn tại địa điểm này. 
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Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé và khu vực lân cận, các huyện Mường Tè 
và Mường Lay (LAI CHÂU) 
Rừng đặc dụng: Khu bảo tồn thiên nhiên. 
Tình trạng vượn: Chưa biết, thông báo cuối cùng năm 1991 (Cox et al., 1992). 
(xem Phụ lục 2, Địa điểm 5) 
 
WWF đã thực hiện các cuộc điều tra trong vòng một tháng từ giữa tháng 11 và 
tháng 12/1991 cho việc xây dựng dự án khả thi quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên 
(Cox et al., 1992). Những con vượn má trắng đã được quan sát. Dường như, những 
con vượn má trắng này chỉ còn trong những khu vực xa xôi hẻo lánh của Khu bảo 
tồn. Frontier - Vietnam đã đến phần Bắc của Mường Nhé giữa tháng 1 và tháng 
3/1997 (Hill et al., 1997) và trong số những loài thú ghi nhận được qua các cuộc 
điều tra của họ, vượn không được đề cập. Tuy nhiên, họ đã quan sát thấy những bộ 
da lông bán tại các chợ Si Pa Phìn và Điện Biên. 
 
Huyện Quan Hóa (THANH HÓA) 
Rừng đặc dụng: Chưa có. 
Tình trạng vượn: Chưa biết, thông báo cuối cùng năm 1989 (Ratajszczak et al., 
1990). 
 
Năm 1989, trong một cuộc điều tra linh trưởng tại miền Bắc Việt Nam do 
WWF/IUCN thực hiện, những bộ da lông của vượn má trắng mới được thu thập từ 
huyện Quan Hóa đã được nhìn thấy (Ratajszczak et al., 1990).  
 
Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu dự kiến, các huyện Quan Hóa và Mường Lát 
(THANH HÓA) 
Rừng đặc dụng: Chưa có. 
Tình trạng vượn: Sự hiện diện chưa khẳng định, thông báo cuối cùng năm 1998 
(Anon., 1998b). 
 
Một con vượn bị bắt nuôi đã được quan sát và chụp ảnh trong quá trình khảo sát lập 
kế hoạch đầu tư cho khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu (Anon., 1998b). 
 
Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông dự kiến, các huyện Quan Hóa và Bá Thước 
(THANH HÓA) 
Rừng đặc dụng: Chưa có. 
Tình trạng vượn: Sự hiện diện chưa khẳng định, thông báo cuối cùng năm 1999 
(Baker, 1999b). 
(xem Phụ lục 2, Địa điểm 7) 
 
Delacour và Lowe đã thu được mẫu vật một con cái trưởng thành (FMNH, 39151) 
tại Hồi Xuân vào tháng 1/1930. Mẫu vật này đã được Osgood (1932) mô tả như loài 
N. concolor. Tuy nhiên sau đó, Geissmann (1989) đã quan sát vệt lông mày trắng 
trên mặt của mẫu vật, so sánh nó với một số mẫu vật khác của bảo tàng và xem xét 
kĩ nguồn gốc địa lý của nó, ông cho rằng nó là loài N. leucogenys. Khu vực này 
cũng được Đào Văn Tiến (1983, 1985) ghi nhận, trên cơ sở xương sọ của một con 
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cái sắp trưởng thành và một con đực (IEBR 541/23 và 542/24) do Hà Văn Thâu thu 
được vào tháng 3/1964 tại Dun Nam gần Hồi Xuân. Việc định loại những mẫu vật 
này vẫn còn lẫn lộn. Năm 1983, Đào Văn Tiến đã định loại qua xương sọ là loài N. 
concolor. Nhưng hai năm sau, chính ông đã gọi nó là loài N. leucogenys (xem 
Fooden, 1996). 
 
Thông báo về những lần nhìn thấy vượn cuối cùng của người dân địa phương rất 
khác nhau. Tại các xã Hồi Xuân, Thanh Xuân và Phú Lệ, những lần nhìn thấy vượn 
được thông báo là từ năm 1979 đến những năm gần đây như năm 1999. Tại bản 
Nậm Ba, xã Lũng Cao, vượn được nhìn thấy hoặc nghe thấy từ trước năm 1996 hoặc 
năm 1997. Tuy nhiên tại các bản Thành Công, Hồ và Lang Hang (cùng xã), vượn 
không được nhìn thấy ít nhất là từ năm 1989. Những người cung cấp thông tin địa 
phương từ các địa điểm khác xung quanh khu bảo tồn thiên nhiên (Phú Nghiêm, Phú 
Xuân, Cổ Lũng và Thành Sơn) thông báo rằng họ không nhìn hoặc nghe thấy bất kỳ 
một con vượn nào từ hơn mười năm nay (Baker, 1999b). 
 
Mặc dù, một số người cung cấp thông tin địa phương cho rằng vượn má trắng vẫn 
còn xuất hiện trong khu bảo tồn thiên nhiên, nhưng ngày tháng của những lần nhìn 
thấy cuối cùng rất khác nhau. Nếu loài này còn sống trong khu rừng này, thì số 
lượng của chúng có thể rất thấp. 
  
Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, huyện Thường Xuân (THANH HÓA) 
Rừng đặc dụng: Khu bảo tồn thiên nhiên. 
Tình trạng vượn: Sự hiện diện khẳng định, thông báo cuối cùng năm 1999 (Lê Trọng 
Trải, 1999a). 
(xem Phụ lục 2, Địa điểm 6) 
 
Mẫu vật một con vượn cái trưởng thành (ZMVNU 156) đã thu được tại Bái Thượng 
vào tháng 6/1960. Đào Văn Tiến (1983) còn đề cập đến hai bộ da lông nữa cũng 
được thu thập từ địa điểm này. Tuy hai bộ da lông đó không được tìm thấy trong 
nghiên cứu này, nhưng ngày tháng đưa ra trong tài liệu của ông Đào Văn Tiến cho 
thấy chúng đã được thu thập từ trước năm 1982. 
 
Năm 1989, trong cuộc điều tra linh trưởng tại miền Bắc Việt Nam do WWF/IUCN 
thực hiện, những bộ da lông của loài N. leucogenys mới được thu thập tại huyện này 
đã được nhìn thấy (Ratajszczak et al., 1990). Các tác giả này cho rằng vượn có thể 
vẫn còn xuất hiện gần biên giới Lào. 
 
Khu rừng này nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (tổng diện tích là 
18.522 ha), đã được nhóm điều tra của BirdLife và FIPI tiến hành khảo sát vào tháng 
10 - tháng 11/1998 (Lê Trọng Trải, 1999a). Nhóm điều tra đã nghe thấy tiếng hót 
của một con trong một đàn vượn (không biết số lượng cá thể) tại suối Hon Lếch 
(khu vực sông Ken). Theo Lê Trọng Trải (1999a), rừng ở đây đã bị tàn phá nặng nề. 
Rừng nguyên sinh chỉ còn tồn tại ở độ cao trên 700m và bị chia cắt thành những 
mảng lớn. 
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Huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) 
Rừng đặc dụng: Chưa có. 
Tình trạng vượn: Chưa biết, thông báo cuối cùng năm 1989 (Ratajszczak et al., 1990). 
 
Năm 1989, trong một cuộc điều tra linh trưởng tại miền Bắc Việt Nam do 
WWF/IUCN thực hiện, những bộ da lông của loài N. leucogenys mới được thu thập 
tại huyện này đã được nhìn thấy (Ratajszczak et al., 1990). Các tác giả này cho rằng 
vượn có thể vẫn còn ở gần biên giới Lào. 
 
Xã Thạch Tương, huyện Thạch Thành (THANH HÓA) 
Rừng đặc dụng: Chưa có (có hợp đồng bảo vệ rừng cho cộng đồng). 
Tình trạng vượn: Sự hiện diện chưa khẳng định, thông báo cuối cùng năm 1998 
(Baker, 1999b). 
 
Một thợ săn địa phương thông báo đã nhìn thấy vượn ở gần bản Tương 3, xã Thạch 
Tương vào năm 1998. Do trong địa phương vẫn lưu truyền về những nguy hiểm do 
chạm phải nước đái vượn, nên vượn trong khu rừng này ít bị săn bắn hơn so với các 
khu vực khác ở Việt Nam (Baker, 1999b). Để có thể khẳng định sự có mặt của vượn, 
cần phải những tiến hành cuộc điều tra tiếp theo. Khu rừng này trải rộng về điểm 
cực Tây của Vườn Quốc gia Cúc Phương. Trong Vườn Quốc gia Cúc Phương, vượn 
đã bị tuyệt chủng, nhưng qua phỏng vấn những người dân địa phương cho thấy vượn 
vẫn còn ở đây một thế hệ trước (T. Nadler, thông tin cá nhân cung cấp cho TG và 
Geissmann, những cuộc phỏng vấn thực hiện năm 1993). 
 
Vườn Quốc gia Bến En, huyện Như Xuân (THANH HÓA) 
Rừng đặc dụng: Vườn Quốc gia. 
Tình trạng vượn: Sự hiện diện khẳng định, thông báo cuối cùng năm 1998 (Tordoff 
et al., 2000a). 
(xem Phụ lục 2, Địa điểm 8) 
  
Trong cuộc điều tra giữa tháng 7 và tháng 9/1997, nhóm điều tra của Frontier - 
Vietnam đã một vài lần quan sát được một đàn vượn má trắng có khoảng 8 cá thể. 
Họ hai lần nghe thấy tiếng hót của một con đực. Hơn nữa, một con vượn bị bắt đã 
được nhìn thấy tại văn phòng của Vườn Quốc gia (Tordoff et al., 1997). Giữa tháng 
10 và tháng 12/1998, tiếng vượn hót lại được nghe thấy tại cùng một địa điểm mà 
chúng đã được quan sát thấy vào năm 1997 (Tordoff et al., 2000a). Quần thể vượn 
trong Vườn Quốc gia còn rất ít và bị ảnh hưởng nặng nề bởi nạn săn bắn (Tordoff et 
al., 2000a). Tuy nhiên, những khu rừng phía Tây của Vườn Quốc gia trong khu vực 
sông Chang vẫn có thể nuôi dưỡng những quần thể vượn lớn hơn (A. Tordoff, thông 
tin cá nhân, 2000).  
 
Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt dự kiến (NGHỆ AN) 
Rừng đặc dụng: Chưa có. 
Tình trạng vượn: Sự hiện diện khẳng định, thông báo cuối cùng năm 1997 (Lê Trọng 
Trải, thông tin cá nhân, 2000). 
(xem Phụ lục 2, Địa điểm 9) 
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Trong quá trình khảo sát do FIPI tiến hành tại Khu bảo tồn thiên nhiên dự kiến vào 
tháng 7/1997, tiếng vượn hót thỉnh thoảng được nghe thấy (Lê Trọng Trải, thông tin 
cá nhân, 2000). 
 
Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống (NGHỆ AN) 
Rừng đặc dụng: Khu bảo tồn thiên nhiên. 
Tình trạng vượn: Sự hiện diện khẳng định, thông báo cuối cùng năm 1995 (Kemp & 
Dilger, 1996). 
(xem Phụ lục 2, Địa điểm 10) 
 
Frontier - Vietnam (Kemp & Dilger, 1996) đã triển khai một cuộc điều tra tại khu 
bảo tồn thiên nhiên Pù Huống vào giữa tháng 4 và tháng 6/1995. Họ thông báo đã 
nghe thấy tiếng vượn hót tại địa phận huyện Quỳ Châu. 
  
Huyện Quỳ Châu (NGHỆ AN) 
Rừng đặc dụng: Chưa có. 
Tình trạng vượn: Chưa biết, thông báo cuối cùng năm 1989 (Ratajszczak et al., 1990). 
 
Tháng 11/1964, Lò Văn Thiên và Lò Văn Tô đã thu được mẫu vật ba con vượn 
(IEBR 670/110/695, 671/111/696 và 679/119/503) tại địa điểm Châu Bình (Đào 
Văn Tiến, 1985). 
 
Theo Ratajszczak et al. (1990), hai con vượn má trắng (N. leucogenys) được nuôi 
giữ tại Vườn thú Hà Nội đã bị bắt tại huyện Quỳ Châu năm 1989. 
 
Huyện Nghĩa Đàn (NGHỆ AN) 
Rừng đặc dụng: Chưa có. 
Tình trạng vượn: Chưa biết, thông báo cuối cùng năm 1928 (mẫu vật của bảo tàng). 
 
Tháng 2/1928, Delacour và Lowe đã thu được mẫu vật một con vượn cái trưởng 
thành (BM(NH) 1928.7.1.1) tại Nghĩa Hưng, Phủ Quỳ (Thomas, 1929; Jenkins, 
1990). Địa điểm được người thu mẫu vật ghi nhận tương đương với Nghĩa Đàn 
(Fooden, 1996; Bảng danh mục của Mỹ về tên địa lý, 1986). Không có thêm những 
ghi nhận về vượn tại địa điểm này. 
 
Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ (NGHỆ AN) 
Rừng đặc dụng: Chưa có. 
Tình trạng vượn: Chưa biết, thông báo cuối cùng năm 1964 (mẫu vật của bảo tàng). 
 
Tháng 12/1964, Lò Văn Hồng và Ngân Văn Thuận đã thu được mẫu vật bốn con 
vượn tại địa điểm này (IEBR 703/143/528, 736/180, 737/179/564 và 738/178/563) 
(Đào Văn Tiến, 1983, 1985, trang 217; nhưng có số điều tra khác với số lấy từ các 
thẻ ghi mẫu vật của chúng tôi). Đây là ghi nhận xa nhất về phía Nam của phân loài 
N. l. leucogenys. Không có thêm những ghi nhận về vượn tại địa điểm này. 
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Những địa điểm được người dân địa phương thông báo vượn má trắng đã bị 
tuyệt chủng (trước đây không được ghi nhận trong tài liệu khoa học)  
 
Khu vực đá vôi Núi Tương, huyện Bá Thước (THANH HÓA) 20022’B / 105020’§ 
 
Loài này không được khẳng định có mặt trong khu vực này, bởi không có người dân 
địa phương nào mô tả được chúng (Baker, 1999b). Qua các cuộc phỏng vấn tại địa 
phương, người ta cho rằng vượn có thể đã bị tuyệt chủng tại đây từ 10 năm trước 
(Ngô Văn Trí, 1999a). 
 
Xã Cẩm Quỳ, huyện Cẩm Thủy (THANH HÓA) 20017’B / 105028’§ 
 
Loài này không được nhìn thấy hoặc nghe thấy từ nhiều năm nay (Baker, 1999b, 
những cuộc phỏng vấn được thực hiện trong năm 1999). 
 
Bản Phang (21°16,90’B, 104°04,22’§) và bản Dan (21°19,66’B, 104°02,11’§)  
xã Mường Bang, huyện Mai Sơn (SƠN LA)  
 
Vượn được thông báo có thể đã bị tuyệt chủng tại bản Dan và không được nhìn hoặc 
nghe thấy trong vòng 10 năm gần đây tại bản Phang. Loài được mô tả có thể là loài 
N. leucogenys (L.R. Baker thông tin cá nhân, 2000, những cuộc phỏng vấn được 
thực hiện vào năm 1999). 
 
Xã Nà ớt, huyện Mai Sơn (SƠN LA) 21003’B / 103059’§ 
 
Loài này đã được mô tả, song những thông báo còn rất là mơ hồ (L.R. Baker, thông 
tin cá nhân, 2000, những cuộc phỏng vấn được thực hiện vào năm 1999). 
 
Xã Phiềng Pằn, huyện Mai Sơn (SƠN LA) 21004’B / 104004’§ 
 
Không có con vượn nào được nhìn hoặc nghe thấy trong vòng 10 năm gần đây (L.R. 
Baker, thông tin cá nhân 2000, các cuộc phỏng vấn được thực hiện vào năm 1999). 
 
Bản Puôn, xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn (SƠN LA) 21011,41’B / 104001,70’§ 
 
Không có con vượn nào được nhìn hoặc nghe thấy ít nhất là trong vòng 20 năm gần 
đây. Loài được mô tả là loài N. leucogenys (L.R. Baker, thông tin cá nhân 2000, 
những cuộc phỏng vấn được thực hiện vào năm 1999). 
 
Bản Tam (21007,13’B/104003,51’Đ) và bản Tu Buôn (21009,60’B/104000,13’Đ), 
xã Chiềng Ve, huyện Mai Sơn (SƠN LA)  
 
Những lần nhìn thấy vượn cuối cùng được thông báo từ 10 đến 20 năm trước đây. 
Loài được mô tả là loài N. leucogenys (L.R. Baker, thông tin cá nhân 2000, những 
cuộc phỏng vấn được thực hiện vào năm 1999).  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 82 

 
Bản Piềng Luông, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu (SƠN LA) 21036,30’B / 
103035,00’§  
 
Không có con vượn nào được nhìn thấy hoặc nghe thấy trong vòng 10 năm gần đây. 
Loài được mô tả là loài N. leucogenys (L.R. Baker, thông tin cá nhân, 2000, những 
cuộc phỏng vấn được thực hiện vào năm 1999).  
 
Bản Chiềng Sét, xã Chiềng Dền, huyện Thuận Châu (SƠN LA) 21023,43’B / 
103049,77’§  
 
Lần nhìn thấy vượn cuối cùng được thông báo từ 2 đến 3 năm trước đây. Chắc chắn 
hiện nay vượn đã bị tuyệt chủng trong khu vực này. Loài được mô tả là loài 
N. leucogenys (L.R. Baker, thông tin cá nhân, 2000, những cuộc phỏng vấn được 
thực hiện vào năm 1999).  
 
Vườn Quốc gia Cúc Phương (HÒA BÌNH, NINH BÌNH và THANH HÓA) 
20000’B / 105035’§ 
 
Trên cơ sở những cuộc phỏng vấn được thực hiện năm 1993 (Geissmann), loài này 
có thể được xem như đã bị tuyệt chủng tại Vườn Quốc gia Cúc Phương. 
 
 

Những ghi nhận cần được thảo luận  
 
Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò, huyện Mai Châu (Hòa Bình) 
20°42’B / 104°55’§.  
 
Vượn đã được thông báo trong đề án nghiên cứu khả thi cho khu bảo tồn thiên nhiên 
Hang Kia - Pà Cò (Anon., 1993a). Tuy nhiên, không nêu rõ nguồn tư liệu, do đó ghi 
nhận này không thể coi là chắc chắn. Khu bảo tồn hiện chỉ còn một diện tích rừng 
nhỏ, bị tàn phá nặng nề và bị chia cắt nhiều và do đó nó chắc chắn không thể nuôi 
dưỡng được một quần thể vượn nào (A. Tordoff, thông tin cá nhân, 2000). 
 
Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha (Sơn La) 20°45’B / 104°45’§ 
 
Vượn đã được thông báo trong đề án nghiên cứu khả thi cho khu bảo tồn thiên nhiên 
Xuân Nha (Anon., 1991). Tuy nhiên, không nêu rõ nguồn tư liệu. Do đó, do đó ghi 
nhận này không thể coi là chắc chắn. 
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6.4. Vượn má trắng siki (Nomascus leucogenys siki). 
 
Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Mát (NGHỆ AN) 
Rừng đặc dụng: Khu bảo tồn thiên nhiên. 
Tình trạng vượn: Sự hiện diện khẳng định, thông báo cuối cùng vào năm 1999 
(Long, 1999). 
(xem bảng dẫn liệu của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Mát, trang 87) 
 
Tháng 2/1924, đã thu được mẫu vật một con vượn cái chưa trưởng thành (BMNH 
1928.10.2.1) tại "Dãy núi Trường Sơn của thành phố Vinh" (theo nhãn của mẫu vật 
gốc). Dãy núi Trường Sơn nằm tại phía Tây của thành phố Vinh (trên bờ phải sông 
Cả). Có thể cho rằng con vượn này đã thu được ở phía Đông của khu bảo tồn thiên 
nhiên Pù Mát. 
 
Trong một cuộc điều tra năm 1989, một số người cung cấp thông tin địa phương đã 
thông báo có vượn sống trong những khu rừng chưa bị tàn phá của các huyện Con 
Cuông và Tương Dương gần biên giới Lào (Ratajszczak et al., 1990). Ngoài ra, xác 
một con vượn có vẻ bị bắn lấy thịt cũng đã được xem xét. Theo thông báo, nó đã bị 
bắn tại huyện Anh Sơn, gần biên giới Lào. Rozenddal (1990) đã thông báo nghe 
thấy tiếng vượn gọi nhau ở gần thôn Cao Vều trong cuộc điều tra tháng 6/1990. 
 
Tháng 11 và tháng 12/1994, Frontier - Vietnam đã triển khai một cuộc điều tra tại 
huyện Con Cuông. Họ nhìn thấy ba con vượn trên các sườn cao của núi Phu Nòng 
gần ranh giới của Khu bảo tồn (Kemp et al., 1995). 
 
Vượn đã được ghi nhận trong một cuộc điều tra do SFNC thực hiện năm 1998 và 
1999 (Timmins et al., 1998). Những tiếng vượn hót được nghe thấy trong tất cả các 
ngày điều tra và đã ba lần nhìn thấy vượn tại khu vực suối Houay Hair - Phu Xam 
Liêm (605043-545033) vào tháng 7/1998. Tiếng hót của chúng cũng được nghe thấy 
trong khu vực Phu (núi) K7 (636-044) từ trên các sườn dốc tới phía Nam Nậm Pu 
(532012) và từ trên các sườn dốc phía Bắc khu vực Huối Chát (731929) vào tháng 
7/1998. Nhóm điều tra đã chạm trán một đàn trong khu vực Huối Chát. Tháng 
10/1998, đã nghe thấy tiếng gọi nhau của các đàn vượn ở phía dưới dông chính của 
đỉnh núi trên thung lũng Kim Toong Chinh (765947) và từ dông núi giữa Khe Mát 
và Khe Thơi (638083). Tháng 11/1998, tiếng gọi nhau của các đàn vượn đã được 
nghe thấy trên những sườn đồi dốc phía Nam thung lũng Khe Thơi (600083) và  
phía Đông của lán trại trong Khe Khặng (877/855). Tuy nhiên, so với những điều tra 
trước đây của họ tại Lào, Timmins et al. (1998) thì thấy tỷ lệ tiếng vượn hót, gọi 
nhau có thấp hơn mong đợi, chắc chắn là do sức ép của nạn săn bắn ngày một tăng. 
 
Ba đàn vượn đã được nghe thấy trong khu vực Cao Vều vào các tháng 3 và 4/1999. 
Ba đàn nữa được nghe thấy trong khu vực xung quanh núi Pù Mát vào tháng 5/1999. 
Đã nghe thấy tiếng bốn đàn vượn đang gọi nhau trong vùng thượng Khe Bú và hai 
đàn tại Khe Mát trong tháng 9/1999 trong đó quan sát được 2 đàn. Tháng 10/1999, 
đã nghe thấy tiếng gọi nhau của hai đến ba đàn tại Thung Buc. Ngày 30 tháng 
7/1999, đã nghe thấy tiếng gọi nhau của một đàn vượn tại Khe Tun (Long, 1999). 
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Do chất lượng rừng còn tốt, Pù Mát sẽ là một trong những khu vực sinh sống tốt 
nhất cho các loài vượn tại Việt Nam. Tuy nhiên, mật độ vượn ở đây dường như thấp 
hơn so với những sinh cảnh tương tự tại Lào (Timmins et al., 1998), điều này cho 
thấy quần thể vượn ở đây đang phải chịu sức ép nặng nề của nạn săn bắn. 
 
Huyện Hương Sơn (Hà TĨNH) 
Rừng đặc dụng: Chưa có. 
Tình trạng vượn: Sự hiện diện khẳng định, thông báo cuối cùng vào năm 2000 
(Osborn & Furey, thông tin đang chuẩn bị). 
 
Rozenddal (1990) đã thông báo rằng đã hai lần nghe thấy tiếng vượn hót tại thung 
lũng sông Ân Bun trong cuộc điều tra tháng 6/1990. Một con đơn lẻ đã được nhìn 
thấy vào tháng 2/2000 trong một cuộc điều tra do Frontier - Vietnam tiến hành tại 
huyện Hương Sơn (Osborn & Furey, thông tin đang chuẩn bị). 
 
Khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang, huyện Hương Khê (Hà TĨNH) 
Rừng đặc dụng: Khu bảo tồn thiên nhiên. 
Tình trạng vượn: Sự hiện diện khẳng định, thông báo cuối cùng năm 1999 (R. Eve, 
thông tin cá nhân, 2000). 
(xem Phụ lục 2, Địa điểm 11) 
 
Đào Văn Tiến (1983) đề cập tới xương sọ của bốn con vượn trong bộ sưu tập của 
IEBR thu được tại Hương Khê. Không có thông tin thêm. Những mẫu vật này không 
được tìm thấy trong hai đợt điều tra, do một trong số chúng tôi (TG) thực hiện vào 
năm 1993 và năm 1998. Thời điểm thu thập mẫu chắc chắn phải trước năm 1983. 
  
Tháng 6 và 7/1994, trong một đợt điều tra về các loài gà lôi đặc hữu do NWF, IUCN 
và WWF (Lambert et al., 1994) tiến hành tại dãy núi Trường Sơn, đã quan sát thấy 
vượn ở khu vực này. Không có chi tiết thêm được đưa ra. 
 
Năm 1995 và tháng 7 - 8/1997, hai cuộc điều tra đã được các nhà khoa học của 
VTRC thực hiện trong Khu bảo tồn. Cả hai đợt điều tra đều ghi nhận có dấu vết của 
vượn (VRTC, 1997). Trong cuộc điều tra thực địa tháng 7/1999, đã một lần nghe 
thấy tiếng gọi nhau của các cặp vượn và hai lần quan sát được chúng tại tọa độ 
18°10’B / 105°24’§ (R. Eve, thông tin cá nhân, 1999). 
 
Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, huyện Cẩm Xuyên (Hà TĨNH) 
Rừng đặc dụng: Khu bảo tồn thiên nhiên. 
Tình trạng vượn: Sự hiện diện khẳng định, thông báo cuối cùng vào năm 1995 (Lê 
Trọng Trải et al., 1996b). 
(xem Phụ lục 2, Địa điểm 12). 
 
BirdLife và FIPI đã tiến hành một đợt khảo sát thực địa trong tháng 4 và 8/1995 để 
lập kế hoạch đầu tư cho khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ (Lê Trọng Trải et al., 
1996b). Vượn được thông báo cực kỳ hiếm trong khu vực và họ chỉ nghe thấy hai 
lần tiếng hót của chúng và cả hai lần đều ở phía Nam của Khu bảo tồn. 
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Rừng phòng hộ Khe Nét, huyện Tuyên Hóa (QUẢNG BÌNH) 
Rừng đặc dụng: Chưa có. 
Tình trạng vượn: Chưa biết, thông báo cuối cùng vào năm 1994 (Lambert et al., 
1994). 
(xem Phụ lục 2, Địa điểm 13) 
 
Tháng 6 - tháng 7/1994, những tiếng vượn hót đã được nghe thấy trong một cuộc 
điều tra do NWF, IUCN và WWF thực hiện trong rừng phòng hộ gần sông Nét 
(Lambert et al., 1994). Không có chi tiết thêm được đưa ra. 
 
Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng dự kiến, các huyện Minh Hóa và Bố 
Trạch (QUẢNG BÌNH) 
Rừng đặc dụng: Một phần thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha. 
Tình trạng vượn: Sự hiện diện khẳng định, thông báo cuối cùng vào năm 1998 
(Timmins et al., 1999). 
(xem bảng dẫn liệu của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng dự kiến, xem Báo cáo 
Tình trạng Bảo tồn Linh trưởng ở Việt Nam, 2000. Phần II: Các loài khỉ ăn lá) 
 
Qua những cuộc phỏng vấn trong đợt điều tra về loài gà lôi đặc hữu vào tháng 6 và 
tháng 7/1994, do NWF, IUCN và WWF thực hiện trong khu bảo tồn thiên nhiên 
Phong Nha trước đây, cho thấy vượn có thể có mặt (Lambert et al., 1994). Năm 
1995, khu vực này đã được điều tra về loài voọc đen Hà Tĩnh (Trachypithecus 
hatinhensis). Không có con vượn nào được nhìn thấy, nhưng tiếng hót của chúng đã 
được nghe thấy tại các thôn Hóa Sơn và Thượng Hóa (huyện Minh Hóa) và tại thôn 
Phong Nha (huyện Bố Trạch). 
 
Năm 1998, FFI - Chương trình Đông Dương đã nhận ra tầm quan trọng của khu 
rừng này về mặt đa dạng sinh học. Với sự quan tâm đặc biệt về các loài linh trưởng, 
một dự án đã được bắt đầu với mục tiêu tổng quát là xây dựng kỹ năng cho cán bộ 
bảo tồn rừng để quản lý bảo tồn các tài nguyên sinh vật. Các cuộc điều tra thực địa 
đã được triển khai thực hiện từ tháng 7 đến tháng 10/1998. Bốn đàn đã được nghe 
thấy tại khu vực Ba Giàng - Rào Thương và ba đàn khác tại Thung Lau, Hóa Sơn và 
Cổ Khu (Phạm Nhật & Nguyễn Xuân Đặng, 1999). Một đàn vượn đã được nghe 
thấy ở phía Bắc Rục Má Rính vào tháng 8/1998. Những nhóm đơn lẻ, chắc chắn 
cùng một đàn, đã được nghe thấy vào ba buổi sáng từ trên những ngọn đồi về phía 
Bắc Chà Nòi. Những nhóm đơn lẻ khác, chắc chắn cũng cùng một đàn, đã được 
nghe thấy vào ba buổi sáng trong thung lũng suối Mạ Chang vào tháng 10/1998. Hai 
đàn đã được nghe thấy vào hai buổi sáng về phía Tây của con đường phía Nam bản 
Cha Lo vào tháng 10/1998 (Timmins et al., 1999). 
 
Tháng 1/1995, Đặng Văn Xuân đã thu được xương sọ của một con vượn (FXCM 
026, không tìm thấy trong bộ sưu tập trong một cuộc điều tra năm 1998) tại thôn 
Thượng Hóa (Fooden, 1996, trang 890). 
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Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Mát 
 
 
Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Mát được thành lập theo Quyết định số 3355/QĐ-UB 
ngày 28/12/1995 của ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Khu bảo tồn được công bố với 
diện tích 91.113 ha, trong đó khoảng 20% là rừng thường xanh cận nhiệt đới ở độ 
cao trên 900m so với mực nước biển và khoảng 80% là rừng thường xanh nhiệt đới ở 
độ cao dưới 900m so với mực nước biển. Bao quanh Khu bảo tồn là một vùng đệm 
với diện tích khoảng 86.000 ha, phần lớn diện tích này được bao phủ bởi rừng phòng 
hộ. Khu bảo tồn thiên nhiên là một khu vực rừng nguyên sinh, nhiệt đới, đất thấp lớn 
nhất còn lại ở Việt Nam. Hiện nay khu bảo tồn thiên nhiên Pù Mát là trung tâm của 
một dự án phát triển quốc tế lớn, đó là Dự án SFNC. 
 
Địa hình và chất lượng rừng 
 
Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Mát được kiến tạo bởi các dãy núi dốc dựng đứng có độ 
cao tới 1.841m (núi Pù Mát) và một số thung lũng có sông sâu chảy giữa các dãy 
núi. Nơi những thung lũng có sông rộng ra có khu vực canh tác và các thôn bản của 
nguời thiểu số Đan Lai nằm trong Khu bảo tồn. Chất lượng rừng ở những nơi càng 
xa các thôn bản và các dòng sông chính, sử dụng để chuyên chở gỗ khai thác bất 
hợp pháp ra khỏi rừng, càng tốt hơn. Rừng đã thực sự biến mất tại các thung lũng 
lớn và bị tàn phá nặng nề trên các đồi gần những thung lũng lớn và các thôn bản. 
Chất lượng rừng cũng phụ thuộc vào độ dốc của địa hình và mức độ gần giáp với 
biên giới Lào. Nhìn chung, ước tính có khoảng 50% rừng trong vùng lõi của Khu 
bảo tồn thiên nhiên ít bị tác động; 20% bị tàn phá nhẹ và 30% đã bị tàn phá nặng nề. 
 
ý nghĩa đối với việc bảo tồn linh trưởng tại Việt Nam 
 
Khu bảo tồn là một “điểm nóng” quan trọng mang tính toàn cầu, một số loài động 
vật có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng, bao gồm cả 5 loài thú mới được mô tả. Cho tới 
đầu năm 1998, thời điểm SFNC bắt đầu triển khai các cuộc điều tra đa dạng sinh 
học, khu hệ thú linh trưởng của Khu bảo tồn thiên nhiên hầu như chưa được mô tả. 
Một số cuộc điều tra do Lippold (1995) tiến hành đã ghi nhận được loài chà vá chân 
nâu (P. nemaeus), voäc xám (Trachypithecus phayrei), vượn (Hylobates concolor 
siki), khỉ vàng (M. mulatta), khỉ mốc (M. assamensis) và khỉ mặt đỏ (M. arctoides).   
 
Một chương trình điều tra được ủy thác bởi SFNC và một phần được hỗ trợ bởi PCI 
(Cơ quan Bảo tồn Linh trưởng - Primate Conservation Inc.) được triển khai thực hiện 
trong năm 1998 và 1999 và đã khẳng định sự có mặt của loài khỉ mặt đỏ (M. 
arctoides), khỉ mốc (M. assamensis), khỉ vàng (M. mulatta), vượn má trắng siki (N. 
leucogenys siki) và loài voọc xám (T. phayrei) (Grieser Johns, 1999). Ba loài khác 
có thể vẫn còn xuất hiện trong Khu bảo tồn thiên nhiên. Mặc dù, nhóm điều tra 
không chạm trán với các loài culi nhỏ (Nycticebus pygmaeus) và culi lớn (N. 
coucang), nhưng những người đi săn địa phương rất quen thuộc hai loài này. Nhóm 
điều tra đã nhìn thấy một con chà vá chân nâu non (Pygathrix nemaeus) bị những 
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người săn bắn bất hợp pháp mang theo trong lồng, nên không thể xác định được liệu 
nó có phải từ Pù Mát hay từ bên kia biên giới Lào sang không. 
 
Bởi vì Pù Mát đang nuôi dưỡng những quần thể của một số loài linh trưởng có mối 
quan tâm bảo tồn toàn cầu, nên nó cần được coi là khu vực ưu tiên cao đối với việc 
bảo tồn thú linh trưởng tại Việt Nam. Những loài thú linh trưởng này hiện vẫn còn ở 
Pù Mát, nhưng mật độ của chúng rất thấp. Trong năm khu vực được điều tra, thì chỉ 
có một khu vực đạt đủ số lần gặp để có thể ước tính mật độ linh trưởng (2,0 đàn linh 
trưởng/1 km2 hoặc 0,12 đàn linh trưởng/1 km đi bộ; Grieser Johns, 1999).   
 
Nguyên nhân dẫn đến mật độ thú linh trưởng thấp là do sức ép của nạn săn bắn rất 
cao. Không chỉ riêng các loài linh trưởng, mà tất cả các loài thú có thể bị săn bắn 
bằng súng ngắn, đều chỉ còn ở mật độ thấp. Những cuộc điều tra trong năm 1999 đã 
ghi nhận mật độ các lán săn mới được dựng gần đây là khoảng 1 lán/1 km dọc 
những sông chính trong Khu bảo tồn thiên nhiên (B. Long, thông tin cá nhân). 
 
Kết luận 
 
Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Mát cần được xem là một ưu tiên cao đối với việc bảo 
tồn linh trưởng tại Việt Nam vì những lý do sau:   
 
• Nó vẫn còn có ít nhất 5 loài linh trưởng.   
 
• Với quy mô hơn 900 km2, nó là một trong những khu vực rừng bảo vệ lớn nhất ở 

Việt Nam và do đó, là một trong những khu vực có tiềm năng lớn nhất cho sự tồn 
tại và phát triển của các loài động, thực vật hoang dã. 

 
• Khoảng 50% diện tích rừng của Pù Mát vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị tác động, 

điều đó có nghĩa rằng mặc dù mật độ linh trưởng hiện tại của Pù Mát là thấp, 
nhưng các quần thể linh trưởng này có thể phục hồi được nếu các biện pháp bảo 
tồn được tăng cường.   
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6.5. Vượn má trắng siki (N. leucogenys siki) hoặc vượn má vàng 

(N. gabriellae)? 
 
Lao Bảo và vùng lân cận tỉnh Quảng Trị (QUẢNG TRỊ) 
Rừng đặc dụng: Chưa có. 
Tình trạng vượn: Chưa biết, thông báo cuối cùng trước năm 1951 (Delacour, 1951). 
 
Delacour (1951) thông báo ông đã thu được những mẫu vật của phân loài N. l. siki 
tại vùng lân cận của Lao Bảo và Quảng Trị (mẫu vật không được nhìn thấy trong đợt 
nghiên cứu này). Không có chi tiết thêm được đưa ra. 
  
Huyện Đakrông (quảNG TRỊ) và huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) 
Rừng đặc dụng: Chưa có. 
Tình trạng vượn: Sự hiện diện khẳng định, thông báo cuối cùng năm 1998 (Lê Trọng 
Trải  & Richardson, 1999a). 
(xem Phụ lục 2, Địa điểm 14) 
 
Tháng 6 và 7/1998, trong đợt nghiên cứu khả thi do BirdLife và FIPI thực hiện tại 
đây, đã nghe thấy những tiếng vượn hót (Lê Trọng Trải & Richardson, 1999a).  
 
Vườn Quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế) 
Rừng đặc dụng: Vườn Quốc gia. 
Tình trạng vượn: Sự hiện diện chưa khẳng định, thông báo khẳng định cuối cùng 
năm 1991 (Eames & Robson, 1993). 
(xem Phụ lục 2, Địa điểm 15) 
  
Tháng 2/1931, Delacour và Jabouille đã thu được một con vượn đực chưa trưởng 
thành tại địa điểm Thừa Lưu (BM(NH) 1933.4.1.6[a]). Nó là loài Hylobates siki 
(Delacour, 1951). Thừa Lưu rất gần với Vườn Quốc gia Bạch Mã và những con vượn 
được gắn nhãn “Thừa Lưu” thực tế có thể đã thu được trong khu vực Bạch Mã. Thật 
vậy, một mẫu vật của bảo tàng (NRM 8747) do B. Bjorkegren thu được vào tháng 
3/1939 được mang một nhãn có thông tin về địa điểm "Bạch Mã, Thừa Lưu". 
 
Tháng 7 - tháng 11/1989, ít nhất có một mẫu vật khác đã được FIPI thu tại Bạch Mã 
(không nhìn thấy, cf. Eames & Robson 1993, trang 150; Robson 1990). 
 
Eames và Robson (1993) đã thông báo đã nghe thấy tiếng của những cặp vượn tại 8 
địa điểm ở vùng trung tâm và vùng phía Đông Vườn Quốc gia vào tháng 1 và 
2/1990, 3 con đực đã được nghe thấy ở phía Tây-Nam vào tháng 4/1991. Các tác giả 
ước tính có khoảng 23 và 30 đàn vượn đã sống trong khu vực Vườn. 
 
Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa (Đà Nẵng) 
Rừng đặc dụng: Khu bảo tồn thiên nhiên. 
Tình trạng vượn: Sự hiện diện chưa khẳng định, thông báo khẳng định cuối cùng 
năm 1994 (Ghazoul et al., 1994). 
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Trong nghiên cứu khả thi thành lập khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa 
(Anon., 1994c), vượn đã được thông báo có mặt trong Khu bảo tồn. Những tiếng 
vượn hót đã được nghe thấy tại thác Bà Nà, sườn Đông và sườn Tây núi Ông. Theo 
những người đi săn địa phương, quần thể này ước tính có 3 đến 10 đàn. 
 
Cuộc điều tra đầu tiên do Frontier thực hiện vào năm 1994 đã thông báo có thể nghe 
thấy những tiếng vượn hót hầu như vào tất cả các ngày trong các khu rừng nguyên 
sinh và thứ sinh (Ghazoul et al., 1994). Những người đi săn địa phương đã thông báo 
về sự có mặt của loài Hylobates lar trong khu vực này. Tuy nhiên, các tác giả đã ghi 
chú rằng nhiều khả năng loài leucogenys đã từng cư trú trong khu vực này. Cuộc 
điều tra thứ hai do Frontier thực hiện vào năm 1996 chỉ ghi nhận có vượn dựa vào 
phỏng vấn (Hill et al., 1996b). 
 
A Sầu, huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) 
Rừng đặc dụng: Chưa có. 
Tình trạng vượn: Chưa biết, thông báo cuối cùng năm 1988 (Eames et al., 1988). 
  
Khu rừng này bị ảnh hưởng nặng nề bởi chất độc rải xuống trong cuộc chiến tranh. 
Trên cơ sở những cuộc phỏng vấn được thực hiện trong một cuộc khảo sát về loài gà 
lôi năm 1988, nhiều khả năng vượn có mặt ở khu vực giáp biên giới Lào (Eames et 
al., 1988). Không có chi tiết thêm được đưa ra. 
 
Các huyện Giằng và Phước Sơn (Quảng Nam) 
Rừng đặc dụng: Chưa có. 
Tình trạng vượn: Sự hiện diện khẳng định, thông báo cuối cùng năm 1997 
(Wikramanayake, 1997). 
 
Những tiếng vượn hót được thông báo nghe thấy ở các huyện Giằng và Phước Sơn 
trong một cuộc điều tra do WWF thực hiện vào tháng 3 và 4/1997 tại vùng phía Tây 
tỉnh Quảng Nam (Wikramanayake, 1997). 
 
Núi Ngọc Linh, các huyện Đắk Glei, Đắk Tô và Trà My (KON TUM) 
Rừng đặc dụng: Một phần thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh (Kon Tum). 
Tình trạng vượn: Sự hiện diện khẳng định, thông báo cuối cùng năm 1998 (Lê Trọng 
Trải & Richardson, 1999b). 
(xem Phụ lục 2, Địa điểm 16) 
 
Tháng 4 - 5/1996 và tháng 3 - 5/1998, trong một cuộc điều tra do BirdLife và FIPI 
thực hiện (Lê Trọng Trải & Richardson, 1999b) đã nghe được tiếng vượn hót trong 
khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh (Kon Tum). Không có chi tiết thêm được đưa ra. 
Vượn không được ghi nhận trong cuộc điều tra thực địa từ tháng 3 đến 6/1999 tại 
khu vực liền kề khu bảo tồn thiên nhiên dự kiến Ngọc Linh (Quảng Nam) (Tordoff 
et al., 2000b). 
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Khu bảo tồn thiên nhiên Kalôn Sông Mao, huyện Bắc Bình (Bình thuận)  
Rừng đặc dụng: Khu bảo tồn thiên nhiên. 
Tình trạng vượn: Sự hiện diện chưa khẳng định (Lê Trọng Trải & Trần Hiếu Minh, 2000). 
 
Trong một cuộc khảo sát nhanh tại thực địa do BirdLife và FIPI thực hiện tại khu 
vực này vào năm 2000, vượn đã được thông báo có ở đây. Những người đi săn địa 
phương đã thông báo thấy vượn xuất hiện trong các khu rừng có chất lượng tốt ở 
trên cao, nơi chúng thường kiếm ăn dọc theo các dòng suối sâu trong rừng. Dựa vào 
đặc điểm vùng phân bố, loài vượn được những người đi săn địa phương mô tả có thể 
là vượn má vàng (Lê Trọng Trải & Trần Hiếu Minh, 2000). 
 
 
Những địa điểm khác trước đây đã từng được ghi nhận có vượn má trắng siki 
hoặc vượn má vàng nhưng nay đã bị tuyệt chủng 
 
Sơn Trà và vùng lân cận thành phố Đà Nẵng (đà NẴNG) 
 
Bourret (không ghi ngày, nhưng vào khoảng năm 1946) đã đề cập đến sự xuất hiện 
của vượn ở gần Tourane (=Đà Nẵng). Delacour (1951) thông báo ông đã thu được 
những mẫu vật của loài N. l. siki (không nhìn thấy trong nghiên cứu này) tại khu vực 
quanh Tourane. Các tác giả không đưa thêm chi tiết. 
 
Tháng 6 và 8/1974, Lippold (1977) đã nghe thấy tiếng vượn hót trên bán đảo Sơn 
Trà ở độ cao 500m, mặc dù vậy, vượn gần như không còn xuất hiện ở đây nữa. 
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6.6. Vượn má vàng (Nomascus gabriellae) 
 
Khu bảo tồn thiên nhiên Chư Mom Rây, huyện Sa Thầy (KON TUM) 
Rừng đặc dụng: Khu bảo tồn thiên nhiên. 
Tình trạng vượn: Sự hiện diện chưa khẳng định, thông báo cuối cùng năm 1995 (Đỗ 
Tước, 1995). 
(xem Phụ lục 2, Địa điểm 17) 
  
Tháng 1/1980, A. Don và Phan Duy Công (CAUTGR) đã thu được mẫu vật hai con 
vượn (ZMVNU 734 và 735) tại Jabok và tháng 5/1982, Trần Hồng Việt và ông Ngát 
đã thu được mẫu vật một con vượn (ZMVNU 733) tại Sa Sơn (cf. Fooden, 1996). 
Ngoài ra, Đỗ Tước (1995) đã ghi nhận sự có mặt của vượn tại Khu bảo tồn trên cơ sở 
một mẫu vật. 
 
Huyện §¾k Glei (KON TUM) 
Rừng đặc dụng: Chưa có. 
Tình trạng vượn: Chưa biết, thông báo cuối cùng năm 1991 (mẫu vật của bảo tàng). 
  
Hai bộ da lông (FCMX, một con đực, một con cái, cả hai đều không ghi số) đã được 
Trường Sơn thu vào năm 1991 tại huyện Đắk Glei (tỉnh Kon Tum) (Fooden, 1996, 
trang 877). Những mẫu vật này không được tìm thấy trong nghiên cứu này (điều tra 
năm 1998). [Những bộ da lông duy nhất được nhìn thấy là hai mẫu vật tiêu bản (con 
đực chưa trưởng thành FCXM Th-H01 và con cái trưởng thành FCXM, không ghi 
số; những xương sọ bên trong) được mua tháng 12/1992 tại tỉnh Gia Lai. Theo Phạm 
Nhật, không biết thêm thông tin gì về hai mẫu vật này]. Không có những ghi nhận 
thêm về khu vực này. 
 
Khu vực Kon Hà Nừng (GIA LAI) 
Rừng đặc dụng: Một phần thuộc các khu bảo tồn thiên nhiên Kon Cha Rang và Kon 
Ka Kinh. 
Tình trạng vượn: Sự hiện diện khẳng định, thông báo cuối cùng năm 1999 (Lê Trọng 
Trải, 1999b). 
(xem Phụ lục 2, Địa điểm 18) 
 
Roznov et al. (1986) giới thiệu một nghiên cứu về tiếng vượn hót được ghi âm vào 
tháng 12/1983 và tháng 1/1984 tại hai địa điểm trên cao nguyên Tây Nguyên cách 
nhau khoảng 30 km, có nghĩa là tại Kon Cha Rang và gần trạm xá của bản Buôn 
Lưới (xã Sơn Lang, huyện K’Bang). Những phát hiện của họ rất khác với tiếng hót 
của loài vượn đã mô tả trong phần 4.4 về rất nhiều điểm, kể cả những điểm sau đây: 
chỉ một loại tiết nhạc được nghe thấy, tất cả những tần số cơ bản đều dưới 1,2 kHz, 
sự điều biến tần số cực đại là 460 Hz, độ hoạt động âm thanh cao nhất (hơn 25% của 
tất cả tiếng hót), đã được nghe thấy vào buổi tối từ 18 giờ - 20 giờ và tiếng hót cuối 
cùng kết thúc vào lúc 20 giờ 54 phút (có nghĩa là sau lúc mặt trời lặn: 18 giờ 30 
phút). Một người trong số chúng tôi (TG) đã phân tích lại băng ghi âm gốc và thấy 
rằng những tiết nhạc này không phải do vượn hót, mà có thể là tiếng hót của một 
loài chim. 
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Trên cơ sở những cuộc phỏng vấn được thực hiện trong một cuộc điều tra gà lôi vào 
năm 1998, cho thấy vượn có mặt trong khu bảo tồn thiên nhiên Kon Cha Rang 
(Eames et al., 1988). Không có những chi tiết thêm được đưa ra.  
 
Lê Xuân Cảnh đã tiến hành một cuộc khảo sát thú lớn (15 ngày) tại khu vực này vào 
tháng 10/1994 (Lê Xuân Cảnh, 1995). Tác giả thông báo đã nhìn thấy vượn trong 
khu vực Kon Hà Nừng, không có thông tin chi tiết khác. 
 
Tháng 4/1999, BirdLife và FIPI đã tiến hành một cuộc điều tra thực địa để thu thập 
số liệu cho dự án đầu tư của khu bảo tồn thiên nhiên Kon Cha Rang vào (Lê Trọng 
Trải, 1999b). Mặc dù không quan sát thấy con vượn nào, nhưng họ thường xuyên  
nghe thấy chúng hót vào buổi sáng. 
 
Vào thời gian từ tháng 2 và 4/1999, BirdLife và FIPI đã triển khai một cuộc điều tra 
ngoại nghiệp để thu thập số liệu cho kế hoạch đầu tư của khu bảo tồn thiên nhiên 
Kon Ka Kinh (Lê Trọng Trải, 2000). Họ đã ba lần nghe thấy tiếng vượn gọi nhau và 
tất cả đều trong cùng một khu vực. Tác giả ghi chú rằng mật độ những tiếng gọi 
nhau tương đối thấp, mặc dù khả năng là do ảnh hưởng của những trận mưa thường 
xuyên trong thời gian điều tra, nhưng có lẽ nó vẫn thấp hơn bất kì mức thấp cơ bản 
nào của vượn. 
 
Xã Ea So, huyện Ea Kar (§¾k L¾K) 
Rừng đặc dụng: Chưa có. 
Tình trạng vượn: Sự hiện diện chưa khẳng định, thông báo cuối cùng năm 1996 (Lê 
Xuân Cảnh et al., 1997a). 
(xem Phụ lục 2, Địa điểm 19) 
  
Kết quả phỏng vấn trong một đợt điều tra do IUCN và WWF thực hiện trong tháng 4 
và 5/1997 cho thấy vượn đã có mặt tại phía Bắc của xã này nơi giáp ranh với tỉnh 
Gia Lai. Những tiếng vượn hót lần cuối cùng đã được nghe thấy, tuy nhiên, theo 
thông báo thì thời điểm nghe thấy trước đó khá lâu (vào tháng 10/1996).  
 
Huyện Ea Sóp (§¾K L¾K) 
Rừng đặc dụng: Chưa có. 
Tình trạng vượn: Sự hiện diện khẳng định, thông báo cuối cùng năm 1998 (Brickle 
et al., 1998). 
 
Kết quả phỏng vấn trong cuộc điều tra về loài công (Pavo muticus) do BirdLife và 
IEBR thực hiện vào tháng 3 đến 5/1998 cho thấy vượn đã có mặt tại vùng phía Bắc 
của khu vực này, giữa các huyện Ea H’leo và Ea Súp (Brickle et al., 1998). Đã nghe 
thấy tiếng vượn hót một lần tại xã Ea Wy, huyện Ea H’leo vào tháng 3/1998. Mật độ 
dân cư trong vùng này thấp, nhưng phần lớn rừng ở đây là rừng rụng lá và nửa rụng 
lá và do đó sinh cảnh vùng này ít phù hợp với vượn. Từ kết quả phỏng vấn và những 
tiếng hót của chúng được nghe thấy, chứng tỏ rằng vượn chỉ xuất hiện trong những 
khu rừng thường xanh trên núi và rừng nửa thường xanh ven sông. 
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Xã Ea Trang, huyện M’§r¾k (§¾K L¾K) 
Rừng đặc dụng: Chưa có. 
Tình trạng vượn: Sự hiện diện khẳng định, thông báo cuối cùng năm 1998 (Brickle 
et al., 1998) 
 
Đã hai lần nghe thấy tiếng vượn hót trong một cuộc điều tra về loài công do BirdLife 
và IEBR thực hiện vào tháng 4/1998 (Brickle et al., 1998). 
 
Huyện Kr«ng Nô (§¾K L¾K) 
Rừng đặc dụng: Một phần thuộc các khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung & Nam Ka. 
Tình trạng vượn: Sự hiện diện khẳng định, thông báo cuối cùng năm 1998 (Brickle 
et al., 1998). 
 
Tháng 5/1998, một cuộc điều tra về loài công do BirdLife và IEBR tiến hành tại 
huyện này, đã thông báo nghe thấy tiếng vượn hót một lần trong khu vực này 
(Brickle et al., 1998).  
 
Xã Quang Trực, huyện Đắk Rlắp (đắK LẮK) 
Rừng đặc dụng: Chưa có. 
Tình trạng vượn: Sự hiện diện khẳng định, thông báo cuối cùng năm 1998 (Brickle 
et al., 1998) 
 
Đã ba lần nghe thấy vượn hót tại xã Quang Trực trong một cuộc điều tra về loài 
công do BirdLife và IEBR thực hiện vào tháng 4/1998 (Brickle et al., 1998).  
 
Huyện Cư  Jót (§¾K L¾K) 
Rừng đặc dụng: Chưa có. 
Tình trạng vượn: Sự hiện diện khẳng định, thông báo cuối cùng năm 2000 (Ngô Văn 
Trí, 2000). 
(xem Phụ lục 2, Địa điểm 20) 
 
Sự có mặt của vượn má vàng trong huyện này được khẳng định trong một cuộc điều 
tra voi do FFI thực hiện vào tháng 12/1999. Những con vượn này đã hai lần được 
nhìn thấy trong rừng thứ sinh: một cặp tại suối Đắk Klaus và 4 đến 5 cá thể tại suối 
Đắk Sirr (12°44’46”B / 107°45’31”§). Những tiếng vượn hót đã được nghe thấy gần 
Đắk Klaus (12°44’56”B / 107°44’33”§) từ 6 giờ 15 phút đến 6 giờ 40 phút sáng. 
Tất cả những ghi nhận đều ở độ cao giữa 300m đến 500m (Trịnh Việt Cường & Ngô 
Văn Trí, 2000). 
 
Tháng 4/2000, lần thứ hai đoàn điều tra của FFI đến huyện Cư Jút (Ngô Văn Trí, 
2000), đã ghi nhận một đàn gồm 3 cá thể (1 con cái và hai con đực) được nhìn thấy 
ở khu vực giữa các dòng suối Đắk Klaus và Đắk Sirr (12°43’58”B / 107°43’23”§). 
Chắc chắn những con vượn này là cùng một đàn mà tiếng hót của chúng đã nghe 
được vào tháng 12/1999. 
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Cao nguyên Đà Lạt (LÂM ĐỒNG, ĐắK LẮK, KHánH HÒA và NINH 
THUẬN) 
Rừng đặc dụng: Một phần thuộc các khu bảo tồn thiên nhiên Chư Yang Sinh và Bi 
Đúp-Núi Bà. 
Tình trạng vượn: Chưa biết, thông báo cuối cùng năm 1994 (Eames & Nguyễn Cử, 
1994). 
(xem Phụ lục 2, Địa điểm 21) 
  
Một số con vượn đã thu được trong khu vực rộng lớn này: Tháng 6/1908, Tiến sỹ 
Vassal đã thu được mẫu vật một con vượn đực trưởng thành (BM(NH) 1908.11.1.1) 
tại Lang Bian (ở độ cao 460m), khoảng "100 km nội địa của Phan Rang". Đây là 
mẫu vật của loài Hylobates gabriellae, theo Thomas (1909) mô tả. 
 
Tháng 3/1918, C. B. Kloss đã thu được mẫu vật 5 con vượn trưởng thành tại Đá Bàn, 
tỉnh Ninh Thuận gần ranh giới với tỉnh Lâm Đồng (ZRC 4-692, 4-693, 4-694, 4-695 
và 4-696). ngoài ra, tháng 5/1918, ông còn thu được mẫu vật một con đực trưởng 
thành (ZRC 4-697) tại Đơn Dương (Lâm Đồng) gần cao nguyên Đà Lạt (Weitzel et 
al., 1988, trang 34). 
 
Tháng 8/1927, Delacour và Lowe đã thu được mẫu vật một con vượn cái sắp trưởng 
thành (MNHN CG1929 No. 451) tại một khoảnh rừng nhỏ gần thành phố Đà Lạt (cf. 
Thomas, 1929). 
 
B. Bjorkegren đã thu được mẫu vật 5 con vượn tại khu vực Đà Lạt (NRM 8737, 
8740, 8741, 8745, 8748) vào tháng 8 - tháng 9/1938. Trước đó, tháng 6/1938, ông 
đã thu được mẫu vật một con vượn cái trưởng thành (NRM 8736) ở gần B'sre, phía 
Bắc của tỉnh gần ranh giới với tỉnh Đắk Lắk. 
 
Tháng 6 - 7/1961, B. Feinstein đã thu được mẫu vật 3 con vượn trưởng thành tại một 
khu vực, cách phía Nam của Đà Lạt 6 km (USNM 320786, 320787 và 320789). 
 
Kết quả các cuộc phỏng vấn trong một đợt điều tra do Eames và Robson (1993) thực 
hiện vào tháng 5 - tháng 6/1991 cho thấy vượn đã có mặt trên cao nguyên Đà Lạt. 
Trong những cuộc điều tra ngoại nghiệp tháng 1/1990 và tháng 5 - 6/ 1991, đã nghe 
được những tiếng vượn hót trên núi Bi Đúp ở độ cao khoảng 1.700m đến 2.000m và 
tại một địa điểm khác (không xác định). Trong suốt 72 ngày, chỉ hai lần nghe thấy 
tiếng vượn hót. 
 
Tháng 1/1992, chỉ nghe được tiếng hót của một cặp vượn tại hồ Tuyền Lâm, ở độ 
cao khoảng 1.500m (Eames & Robson, 1993). 
 
Phần lớn những cuộc điều tra đề cập trên đây đều được thực hiện tại những khu vực 
có độ cao từ 1.500m và 2.000m. Vượn rất hiếm khi hoặc không có mặt ở phần lớn 
những khu rừng trong dải độ cao này. Eames và Robson (1993) cho rằng rừng ở dải 
độ cao này đại diện cho sinh cảnh ít phù hợp đối với loài vượn má vàng. 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 95 

Vượn được ghi nhận có mặt trong quá trình nghiên cứu khả thi để thành lập các khu 
bảo tồn thiên nhiên Thượng Đa Nhim (nay là khu bảo tồn thiên nhiên Bi Đúp-Núi 
Bà) và Chư Yang Sinh trong thời gian tháng 11/1993 và tháng 2/1994 (Eames và 
Nguyễn Cử, 1994). Tiếng vượn hót thường được nghe thấy trên đồi 1978, núi Bi 
Đúp, núi Gia Rich và núi Chư Yang Sinh. Một con đực đã được ghi nhận tại khu vực 
trên đỉnh núi Bi Đúp (2.287m) vào tháng 12/1993, đây chắc chắn là độ cao tối đa đã 
ghi nhận được có loài vượn này.  
 
Lê Xuân Cảnh (1995) đã thông báo sự có mặt của vượn, trên cơ sở kết quả các cuộc 
phỏng vấn trên núi Bi Đúp trong cuộc điều tra các loài thú lớn từ ngày 8- 6/11/1994. 
 
Cao nguyên Di Linh (LÂM ĐỒNG và bình thuận) 
Rừng đặc dụng: Một phần thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Núi Đại Bình. 
Tình trạng vượn: Chưa biết, thông báo cuối cùng năm 1991 (Eames & Robson, 
1993). 
 
Tháng 3/1927, Delacour và Lowe đã thu được mẫu vật một con vượn đực trưởng 
thành (BM(NH) 1927.12.1.1) tại Di Linh (=Djiring) (Thomas, 1928). 
 
Kết quả phỏng vấn trong một cuộc điều tra do Eames và Robson (1993) thực hiện 
vào tháng 5 - 6/1991 cho thấy vượn đã có mặt trên cao nguyên Di Linh. 
 
Vườn Quốc gia Cát Tiên (ĐỒNG NAI, Bình phước và Lâm Đồng) 
Rừng đặc dụng: Vườn Quốc gia. 
Tình trạng vượn: Sự hiện diện khẳng định, thông báo cuối cùng năm 2000 (B. Hayes 
& Nguyễn Xuân Đặng, thông tin cá nhân, 2000). 
(xem bảng dẫn liệu của Vườn Quốc gia Cát Tiên, Báo cáo Đánh giá Tình trạng Bảo 
tồn Linh trưởng ở Việt Nam, 2000. Phần II: Các loài khỉ ăn lá) 
 
Adler (1991) đã nghe thấy hai đàn vượn đang hót từ những ngọn đồi bên cạnh gần 
bản Đắk Lua (tại phần Đông-Bắc của Vườn Quốc gia) vào tháng 1/1989. Một con 
cái bị bắt được nuôi giữ tại trạm Kiểm lâm Đắk Lua đã được định loại là loài vượn 
má vàng (N. gabriellae). Từ tháng 12/1989 đến tháng1/1990, đã nghe thấy tiếng 
chúng tại ba địa điểm ở phía Bắc và phía Đông Vườn Quốc gia (Eames & Robson, 
1993). Tháng 6/1991, đã nghe thấy tiếng vượn hót tại 9 địa điểm trong Vườn Quốc 
gia, kể cả hai địa điểm đã được xác định trong cuộc điều tra trước đây (Eames & 
Robson, 1993). 
 
Một cuộc điều tra voi do WWF - Chương trình Việt Nam tiến hành vào tháng 2 và  
3/1992 đã thông báo nghe thấy tiếng vượn hót và nhìn thấy chúng tại 3 địa điểm, tất 
cả đều ở phần Tây-Bắc của Vườn Quốc gia (Dawson et al., 1993). 
 
Geissmann (1995c) đã trở lại khu Đông-Bắc vùng Nam Cát Tiên trong một cuộc 
điều tra ngắn trong 4 ngày vào tháng 9/1993. Ông đã hai lần nghe thấy tiếng vượn 
hót. Trên cơ sở băng ghi âm tiếng vượn hót, ông đã kết luận có thể định loại chắc 
chắn quần thể này là loài vượn má vàng (N. gabriellae). 
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Một đàn gồm khoảng 6 cá thể đã được nhìn thấy tại vùng phía Tây Cát Lộc vào 
tháng 4/1999 (Bùi Hữu Mạnh, thông tin cá nhân, 2000). 
 
Tháng 11 và 12/1999, Ling (2000) đã thực hiện một cuộc điều tra trong Vườn Quốc 
gia cho Dự án Bảo tồn Cát Tiên do WWF tài trợ. Tác giả đã nghe thấy vượn hót gần 
ranh giới phía Bắc và trong rừng đất thấp của vùng Nam Cát Tiên vào hầu hết các 
buổi sáng. Tuy nhiên, chỉ có một lần hai đàn được nghe thấy vào cùng một thời 
điểm, một đàn về phía Tây và một đàn về phía Đông Bầu Sấu. Duy nhất có một lần 
từ văn phòng của Vườn Quốc gia đã nghe thấy tiếng vượn hót, sau đó yếu dần. 
Tiếng vượn hót đã một lần được ghi nhận tại bản K’Lo K’ích trong vùng Cát Lộc. 
  
Vào tháng 4/2000, một đàn vượn nhỏ đã quan sát được tại phía cuối con đường mòn 
tới thác Trời tại miền cực Đông của vùng Nam Cát Tiên (C. Qruispel và J. 
Luijenijke, thông tin cá nhân, 2000). Cũng trong tháng này, một đàn khác đã được 
nghe thấy tại miền cực Tây-Nam của vùng Nam Cát Tiên (G. Polet, thông tin cá 
nhân, 2000). Tháng 6/2000, đã hai lần nghe được tiếng hót của một đàn ở gần thôn 
số 4 trong vùng Cát Lộc (B. Hayes và Nguyễn Xuân Đặng, thông tin cá nhân, 2000). 
 
Mặc dù, việc săn bắn đã chính thức bị cấm tại Cát Tiên, nhưng Geissmann (1995c) 
đã phát hiện thấy mật độ tiếng vượn gọi nhau trong khu vực Đông-Bắc của Vườn 
Quốc gia thấp hơn so với kết quả từ các cuộc điều tra trước đây vào năm 1990 và 
1991. Trong hai ngọn đồi, nơi Adler (1991) đã nghe thấy tiếng gọi của những đàn 
vượn vào năm 1989, Geissmann thấy rừng trên một ngọn đồi đã bị tàn phá hoàn toàn 
và rừng trên ngọn đồi khác đã bị tàn phá một nửa vào năm 1993. Tại ngọn đồi thứ 
hai, chỉ nghe thấy tiếng hót đơn lẻ của một con cái. Chắc chắn, quần thể vượn này 
đã suy giảm (Geissmann 1995c). Gần đây hơn, Ling (2000) đã quan sát thấy, mặc 
dù vượn vẫn còn rất phổ biến trong Vườn Quốc gia, nhưng chúng sống với mật độ 
thấp. Xét thấy, nạn săn bắn ở đây không thể là nhân tố gây ảnh hưởng lớn tới mật độ 
quần thể vượn này, do vậy tác giả cho rằng mật độ thấp của chúng có thể bị ảnh 
hưởng bởi chất lượng sinh cảnh. 
 
Khu bảo tồn thiên nhiên Biển Lạc - Núi Ông (BÌNH THUẬN) 
Rừng đặc dụng: Khu bảo tồn thiên nhiên. 
Tình trạng vượn: Sự hiện diện chưa khẳng định, thông báo cuối cùng năm 1999 
(Ngô Văn Trí, 1999b). 
  
FFI đã thực hiện một cuộc điều tra thực địa ngắn ngày (11 ngày) về voi trong khu 
vực này vào tháng 9/1999. Kết quả các cuộc phỏng vấn cho thấy vượn vẫn còn trong 
Khu bảo tồn và có thể nghe được tiếng hót của chúng từ Núi Ông. Năm 1997, một 
con bị bắt trong Khu bảo tồn và hiện đang được nuôi giữ ở gần trạm Kiểm lâm (Ngô 
Văn Trí, 1999b). 
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Những địa điểm khác trước đây đã từng ghi nhận có vượn má vàng nhưng nay 
đã bị tuyệt chủng  
 
Xã Thống Nhất và Lâm trường quốc doanh Tân Phú, huyện Định Quán 
(ĐỒNG NAI)   
 
C. B. Kloss đã thu được mẫu vật hai con đực trưởng thành (ZRC 4-690, 4-691) tại 
phường Thống Nhất (=Trảng Bom, thành phố Biên Hòa) vào tháng 6/1918 (Weitzel 
et al., 1988, trang 34). Tháng 11/1932, E. Poilane đã thu được mẫu vật hai con vượn 
đực (USNM 257995 và 257996) xa về phía Đông trong thành phố Biên Hòa, một 
con tại Định Quán, km 46 đường số 20, con khác tại km 58, cả hai con đều thu được 
ở nơi có độ cao ngang gần mực nước biển. Các địa điểm này nằm gần Lâm trường 
Tân Phú. 
 
ở Trảng Bom, không còn sinh cảnh cho vượn nữa và vượn cũng không còn tồn tại. 
Mặc dù, vẫn còn khoảng 7.000 ha rừng chất lượng kém tại Tân Phú, nhưng sau ba 
tháng điều tra thực địa tập trung và qua phỏng vấn đã khẳng định vượn không còn có 
mặt tại khu vực này nữa (Ngô Văn Trí & Mark Day, 1999). 
 
 
Những ghi nhận cần được thảo luận 
 
Khu bảo tồn thiên nhiên Bù Gia Mập, huyện Phước Long (Bình Phước)  
 
Vượn đã được ghi nhận trong đợt nghiên cứu khả thi của khu bảo tồn thiên nhiên Bù 
Gia Mập (Anon., 1994a). Tuy nhiên, do không nêu tài liệu, nên ghi nhận này được 
xem như không chắc chắn. 
 
W. H. Osgood đã thu được 14 con vượn tại Ban Ma Thuột (=Buôn Mê Thuột, ví dụ 
Fooden, 1996, trang 875) vào tháng 3 - 4/1937. Buôn Mê Thuột là một trung tâm 
buôn bán trong khu vực, do đó chúng tôi không thể đưa ra bất kỳ một kết luận nào 
về nguồn gốc chính xác của những mẫu vật này. 
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7. hiện trạng 
 
 
Số lượng vượn ở Việt Nam đang suy giảm tại tất cả các khu vực phân bố, nơi mà 
trước đây chúng được ghi nhận có mặt. Mức độ đe dọa gia tăng từ miền Nam ra 
miền Bắc của nước ta. 
 
7.1. Loài vượn đen (chưa định tên) (Nomascus sp. cf. nasutus) 
 
Loài vượn đen (chưa định tên) không những có thể là một trong những loài linh 
trưởng nguy cấp nhất của Việt Nam, mà có thể còn là loài linh trưởng đơn độc, cực 
kì nguy cấp nhất trên thế giới (Geissmann, 1996, 1997; Geissmann & Vũ Ngọc 
Thành, đang in). Mặc dù rất khó có thể đưa ra một ước tính chắc chắn cho loài này, 
nhưng có thể ước tính tổng số quần thể của chúng ở Đông-Bắc Việt Nam và đảo Hải 
Nam (Trung Quốc) không quá 50 cá thể (Geissmann & Vũ Ngọc Thành, đang in). 
 
Quần thể trên đảo Hải Nam, được cho là loài N. sp. cf. nasutus hainanus đang sắp bị 
tuyệt chủng. ước tính quần thể này đã bị giảm từ 2.000 con vào những năm 1950 
xuống còn 30 - 60 con vào năm 1983, và dưới 30 con vào năm 1978 (Fooden et al., 
1987; Liu et al., 1984, 1987; Ma & Wang, 1986; Ma et al., 1988; Tan, 1985; Wang 
& Quan, 1986). Hiện nay, phân bố của chúng ở đảo Hải Nam dường như chỉ giới 
hạn trong khu bảo tồn thiên nhiên Bawangling, ngay tại đây, số lượng của chúng 
cũng vẫn đang suy giảm. Ví dụ, 21 cá thể được ghi nhận bởi Zang et al. (1992), 
nhưng đến tháng 10/1993, trong một cuộc điều tra (Geissmann, những quan sát chưa 
xuất bản) đã ghi nhận chỉ còn 3 đàn, dưới 20 cá thể còn lại. 
 
Không một quần thể khả sinh nào của loài này được biết đến ở Việt Nam, loài này 
có thể sẽ bị tuyệt chủng trong một tương lai gần, nếu không bắt giữ và bảo tồn 
chuyển vị đối với loài này. Tại ba địa điểm, nơi loài vượn đen (chưa định tên) được 
thông báo có mặt tạm thời (xem phần 3.2), chỉ còn rất ít cá thể có thể tồn tại, thực tế  
trong những cuộc điều tra gần đây (Geissmann & Vũ Ngọc Thành, đang in; 
Geissmann et al., trong Báo cáo Đánh giá Tình trạng Bảo tồn này), đã không nhìn 
thấy hoặc nghe thấy một con vượn nào. Mặt khác, sức ép của con người (săn bắn, 
chặt gỗ, phá rừng, khai thác vàng) lại quá lớn ở những vùng phân bố của loài này. 
 
7.2. Vượn đen tuyền (Nomascus concolor) 
 
Trước đây, vượn đen tuyền phân bố rộng tại miền Nam Trung Quốc và miền Bắc 
Việt Nam. Ba mươi năm trước, theo thông báo, cả loài vượn đen (chưa định tên) và 
vượn đen tuyền vẫn còn khá phổ biến. Việc phá rừng ồ ạt đã làm giảm sinh cảnh của 
vượn nhiều đến nỗi, hiện nay, chỉ còn lại một vài khu rừng nguyên sinh có khả năng 
nuôi dưỡng một quần thể vượn khả sinh. 
 
Tại Lào, vượn đen tuyền vốn giới hạn trong một khu vực nhỏ. ước tính có mười hai 
đàn trong khu bảo tồn đa dạng sinh học Quốc gia Nậm Kan PNBCA (J. F. 
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Reumaux, thông tin cá nhân trong Duckworth et al., 1999), mặc dù kết quả điều tra 
gần đây do một trong số chúng tôi (TG) thực hiện vào tháng 3/1999 cho thấy số 
lượng loài này chắc chắc là dưới con số ước tính (xem phần 3.3). Số lượng quần thể 
không được ước tính. 
 
Tại Trung Quốc, tình trạng của loài vượn đen tuyền gần đây mới được đánh giá lại 
(Bleisch et al., 2000). Một trong số những quần thể quan trọng nhất của loài này 
sống tại dãy núi Wuliang và ước tính có khoảng 215 - 450 cá thể (chắc chắn là nhiều 
hơn 50 và ít hơn 150 đàn). Vượn đen tuyền ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) dường 
như giới hạn trong những khu rừng lá rộng thường xanh. Tổng số sinh cảnh sẵn có 
cho vượn tại dãy núi Wuliang chắc chắn không vượt 20.000 ha, trong đó 15.000 ha 
gần đây mới được bảo vệ. Khu bảo tồn thiên nhiên núi Jingdong Wuliang bao gồm 
12.400 ha đất rừng, chiếm 53% tổng diện tích của Khu bảo tồn. 
 
Một đánh giá (Bleisch & Jiang, 2000) đã đưa ra kết luận rằng vượn đen tuyền đang 
nguy cấp tại Trung Quốc với một quần thể tổng cộng không quá 2.000 con. 
 
Tình trạng của vượn đen tuyền tại Việt Nam rõ ràng rất khác, loài này phải được xếp 
vào bậc “Rất Nguy Cấp” ở Việt Nam. 
 
Tại Việt Nam, FFI gần đây đã tiến hành một số cuộc đều tra thực địa trên phần lớn 
những khu vực rừng rộng lớn còn lại trong phạm vi phân bố của loài này trước đây, 
và đã có thể ước tính loài này còn khoảng dưới 100 cá thể. Hai quần thể lớn nhất có 
thể sống ở các khu rừng Chế Tạo và Hồ Nậm Mu (thuộc tỉnh Yên Bái và Lào Cai) 
với khoảng 70 cá thể và 20 cá thể của mỗi quần thể riêng biệt.  
 
Những nguy cơ đe dọa chính đối với vượn đen là nạn phá rừng và săn bắn. Trong 
phạm vi phân bố của chúng, tình trạng du canh còn khá phổ biến. Vùng này có một 
số loài cây rất có giá trị (pơ mu), đã thúc đẩy việc đốn chặt gỗ bất hợp pháp. Hơn 
nữa nạn săn bắn đã và đang gia tăng phục vụ nhu cầu thị trường Trung Quốc gần đó. 
 
Loài Nomascus concolor, kể cả loài Nomascus sp. cf. nasutus được xếp vào bậc 
“Nguy Cấp“ trong Sách Đỏ Thế Giới IUCN (Hilton-Taylor, 2000): EN A1cd, C2a. 
 
7.3. Vượn má trắng (Nomascus leucogenys leucogenys) 
 
Vượn má trắng đã và đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi nạn phá rừng và săn 
bắn. Những khu rừng còn lại đang bị lấn chiếm làm đất nông nghiệp, bị đốn chặt để 
lấy củi và khai thác gỗ đã làm giảm và chia cắt sinh cảnh của chúng trên toàn vùng 
phân bố của chúng. Nạn săn bắn cho nhu cầu sử dụng địa phương hoặc cho việc 
buôn bán động vật hoang dã cũng làm giảm mạnh số lượng quần thể của loài này. 
 
Tại Trung Quốc, vượn má trắng vốn giới hạn tại một phạm vi phân bố nhỏ. Sức ép 
của con người rất cao và sinh cảnh còn lại không thể hỗ trợ cho một quần thể đáng 
kể của loài này. Khu vực cư trú của loài này có thể gồm hạt Mengla của Khu tự trị 
Xishuangbanna, hạt Jiangchen và hạt Luchun (Ma & Wang, 1986). Ma et al. (1988, 
trích dẫn trong Zhang et al., 1992) cho rằng loài N. leucogenys của Trung Quốc đã 
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bị tuyệt chủng ngoài phạm vi hạt Mengla trong những năm đầu của những năm 
1980. Tuy nhiên, theo Daoying Lan (thông tin đang chuẩn bị) thì không thông tin gì 
về loài này tại các hạt Jiangchen và Luchun. Nhưng tình hình cũng sẽ không khả 
quan hơn ở những khu vực này. Hai hạt này nằm gần khu vực biên giới, trong thời 
gian trước đây, khoảng một thập kỷ rưỡi, tất cả các khu vực biên giới của tỉnh Vân 
Nam (Trung Quốc) đã phải chịu nạn khai thác gỗ thương mại nghiêm trọng hoặc sự 
tàn phá của con người (Daoying Lan, thông tin đang chuẩn bị). Mặc dù, ước tính có 
khoảng hơn 100 cá thể còn tồn tại, nhưng chỉ những vùng phân bố chính xác của 
một vài đàn được biết đến (Yang & Xu, 1988; Hu et al., 1989, được trích dẫn trong 
Daoying Lan, thông tin đang chuẩn bị). Một ước tính lạc quan về vùng phân bố hiện 
nay của loài N. leucogenys leucogenys tại Trung Quốc là khoảng từ 300 km2 đến 
500 km2 (Lan, thông tin đang chuẩn bị). 
 
Số lượng quần thể loài này tại Lào cao hơn tại Trung Quốc và Việt Nam nhiều. Quy 
mô của sinh cảnh tự nhiên còn lại lớn hơn đã lí giải điều này và chúng có cơ hội 
được bảo vệ. Tuy nhiên, động vật hoang dã tại Lào cũng đang suy giảm nhanh 
chóng, đặc biệt từ năm 1990. Việc buôn bán động vật hoang dã tiếp tục gia tăng để 
cung cấp cho nhu cầu các thị trường Thái Lan và Việt Nam, trong khi chính thị 
trường Việt Nam, lại cung cấp sang thị trường Trung Quốc rất nhiều. Miền Bắc Lào 
phải chịu sức ép của săn bắn và của con người hơn bất kỳ vùng nào khác trên đất 
nước. Không có ghi nhận trực tiếp về vượn tại các khu bảo tồn đa dạng sinh học 
quốc gia Nậm Ha NBCA và khu bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia Phu Dendin 
NBCA (miền cực Tây-Bắc của đất nước). Loài này dường như phổ biến rộng từ 
những đồng bằng sông Mê Kông tới các khu bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia Phu 
Louey, Nậm ét và Nậm Xam NBCA, mặc dù số lần nhìn thấy thấp hơn nhiều so với 
các loài vượn khác phân bố xa hơn về phía Nam (Duckworth et al., 1999). Loài này 
được coi là “Có Nguy Cơ Đe Dọa” tại địa phương (Duckworth et al., 1999). 
 
Tại Việt Nam, những khu vực rừng trong vùng phân bố loài vượn má trắng đặc biệt 
bị chia cắt mạnh. Dựa vào những số liệu gần đây của các tỉnh Lai Châu và Sơn La, 
cho thấy hai vùng này khó có thể còn những mảng rừng đủ lớn để nuôi dưỡng và 
duy trì một quần thể vượn đáng kể. 
 
Không thể ước tính được số lượng quần thể loài vượn má trắng tại Việt Nam, do 
thiếu các cuộc điều tra được thực hiện. Phần lớn những đàn vượn còn lại dường như 
bị giới hạn tại một dải rừng hẹp của các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An vùng giáp biên 
giới Lào. Xem xét quy mô nhỏ của khu vực phân bố trước đây tại Việt Nam cũng 
như quy mô nhỏ của những khu vực rừng còn lại, mức độ phân tán mạnh của rừng 
nguyên sinh và nạn săn bắn mạnh mẽ, chắc chắn quần thể vượn má trắng hiện chỉ 
còn rất nhỏ. Một kết quả tất yếu là loài vượn má trắng có thể trở nên rất nguy cấp tại 
Việt Nam, nhưng thừa nhận này mới chỉ dựa trên cơ sở bằng chứng gián tiếp do vậy 
cần được xem xét cẩn thận. Tình trạng hiện nay của loài này là “Nguy Cấp” (Phạm 
Nhật et al., 1998). 
 
Loài N. leucogenys được xếp bậc “Thiếu Số Liệu” trong Sách Đỏ Thế Giới IUCN 
(Hilton-Taylor, 2000) và cần phải nâng lên “Sẽ Nguy Cấp”. Mặc dù phân loài N. l. 
leucogenys gần đây mới được nâng lên bậc “Nguy Cấp”. 
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7.4. Vượn má trắng siki (Nomascus leucogenys siki) 
 
Chúng tôi không có đủ dẫn liệu để đánh giá tình trạng của vượn má trắng siki tại 
Đông Dương, song dường như tình trạng của chúng ít nguy cấp hơn các loài vượn 
mào khác (có thể trừ loài N. gabriellae). Tuy nhiên, sức ép của con người lên quần 
thể và sinh cảnh của chúng vẫn tiếp tục gia tăng. 
 
Loài vượn má trắng siki tại Lào được bảo vệ tương đối tốt bởi quy mô rộng lớn của 
sinh cảnh còn nguyên vẹn và mật độ dân số thấp hơn so với Việt Nam. Tuy nhiên, từ 
năm 1990, sự phá hoại sinh cảnh và nạn săn bắn có xu hướng gia tăng. Ví dụ, những 
quần thể vượn tại khu bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia Phu Xang He NBCA hiện 
nay dường như phân bố lẻ tẻ và vắng bóng trong những khu rừng bị chia cắt và tàn 
phá nhiều (Duckworth et al., 1995). Sự có mặt của vượn trong các khu rừng khác có 
bị tác động nhưng săn bắn không nhiều cho thấy sức ép của nạn săn bắn ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến sự tuyệt chủng của chúng tại nhiều nơi (Duckworth et al., 1999). 
Ngoài việc sử dụng cho nhu cầu địa phương, một phần đáng kể những con vượn bị 
bắn được bán sang Thái Lan hoặc Trung Quốc qua Việt Nam để cung cấp cho 
những người buôn bán thú nuôi hoặc những người sản xuất thuốc truyền thống. Vì 
động, thực vật hoang dã ở Việt Nam hiện rất hiếm, nên một số người đi săn Việt 
Nam thường vượt biên giới sang săn bắn tại Lào (Duckworth et al., 1999; Timmins 
et al., 1999). 
 
Những khu vực rừng còn lại trong phạm vi phân bố của phân loài N. l. siki tại Việt 
Nam đã bị tàn phá nặng nề. Phần lớn những khu rừng đất thấp đã bị khai hoang từ 
thời kì chiến tranh để chuyển thành những cánh đồng canh tác nông nghiệp. Chất 
lượng những khu rừng ở các tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị giảm sút nhiều bởi 
chất độc hóa học rải trong chiến tranh. Phần lớn sinh cảnh phù hợp cho vượn hiện 
nay dường như giới hạn tại các khu vực dọc biên giới Lào từ tỉnh Nghệ An đến tỉnh 
Quảng Bình, kể cả các khu bảo vệ như Pù Mát, Vũ Quang và Phong Nha. Hơn nữa, 
những khu vực này tiếp giáp với các khu bảo vệ của Lào như các khu bảo tồn đa 
dạng sinh học quốc gia Nậm Chơn PNBCA, Nakai-Nậm Thơn NBCA và Hin Nậm 
Nô NBCA. Mặc dù, sinh cảnh của những khu vực liền kề giữa biên giới hai nước 
này cũng tương tự như nhau, nhưng vượn ở phần sinh cảnh phía Việt Nam hiếm hơn 
rất nhiều là do hậu quả của nạn săn bắn. Những khu vực rừng không mở sang Lào, 
như hồ Kẻ Gỗ, Đakrông hoặc Bạch Mã bị tàn phá và săn bắn mạnh mẽ, phải được 
xem xét để có sự bảo vệ cần thiết đối với các quần thể vượn. 
 
Hiện nay, Sách Đỏ Thế giới IUCN (Hilton-Taylor, 2000) xếp vượn má trắng siki là 
phân loài của loài N. leucogenys, trước đây nó chưa được quyết định là thuộc loài N. 
leucogenys hoặc loài N. gabriellae. Tuy nhiên, phân loài này vẫn còn được xem là 
“Thiếu Số Liệu” cũng như tình trạng của toàn loài. 
 
7.5. Vượn má vàng (Nomascus gabriellae) 
 
Chắc chắn vượn má vàng là một trong những loài vượn mào phổ biến nhất. Tuy 
nhiên, khó có thể đánh giá được tình trạng chính xác của chúng. 
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Tình trạng của loài này tại Căm-pu-chia chưa được biết (xem Long & Swan, 2000). 
Phần lớn khu vực nằm trong phạm vi phân bố của loài này được che phủ bởi rừng 
rụng lá. Do đó, vùng này không thể nuôi dưỡng được một quần thể vượn lớn. Ví dụ, 
trong cuộc điều tra của FFI tại miền Đông-Bắc tỉnh Mondulkiri vào tháng 4/2000 
(Long et al., 2000) đã không thu được một thông tin nào về chúng. Loài này sống 
trong những khu vực xa về phía Nam trong khu bảo tồn động, thực vật hoang dã 
Snoul, tại phần phía Nam tỉnh Mondulkiri, nơi đây được bao phủ bởi phần lớn là 
rừng thường xanh (Walston et al., 2000). 
 
Nếu vượn má vàng xuất hiện tại Lào, thì loài này chắc hẳn phải giới hạn tại phần cực 
Nam Lào. Việc xác định loài vượn má vàng tại Lào vẫn còn là điều nghi vấn, bởi 
người ta phát hiện ra rằng tiếng hót của chúng, thậm chí ở Nam Lào, vẫn khác với 
tiếng hót của loài vượn má vàng tiêu biểu tại miền Nam Việt Nam và có một số 
điểm tương tự với tiếng hót của loài vượn má trắng (xem phần 5.5). 
 
Không phụ thuộc vào sự giống nhau của chúng, vượn má vàng tại Lào phổ biến hơn 
cả vượn má trắng siki và vượn má trắng xa lên phía Bắc. Tại các khu bảo tồn đa 
dạng sinh học quốc gia Xe Pian và Dong Hua Sao NBCA, chúng có mặt với mật độ 
tương đối cao và những khu vực này có ý nghĩa lớn đối với việc bảo tồn loài này 
(Duckworth et al., 1995, 1999). Tình trạng bảo tồn địa phương của loài này là “ít 
Được Biết Đến”. 
  
Có rất ít thông tin về tình trạng của vượn má vàng tại Việt Nam. Điều này chủ yếu là 
do phạm vi phân bố của chúng là một khu vực rừng thứ sinh chưa được điều tra một 
cách toàn diện. Mặc dù, chất lượng những vùng rừng ở miền Nam Việt Nam bị suy 
giảm nặng nề bởi chất độc hóa học rải trong chiến tranh, việc xâm lấn đất rừng để 
canh tác nông nghiệp và nạn đốn chặt gỗ, nhưng dường như loài này vẫn có thể tồn 
tại trong những khu rừng chưa bị tàn phá quá mức, điều này được chứng tỏ bởi sự 
tiếp tục hiện diện của chúng tại Vườn Quốc gia Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai) và Lâm 
trường quốc doanh Đắk Uyn (tỉnh Đắk Lắk). Brickel et al. (1998) đã thông báo rằng 
loài này khá phổ biến tại một số khu vực trong tỉnh Đắk Lắk. Mặc dù chưa tiến hành 
những cuộc điều tra toàn diện trên Cao nguyên Đà Lạt trong 5 năm qua, nhưng khu 
vực này vẫn có khả năng nuôi dưỡng một quần thể tương đối lớn của loài này. Loài 
này được coi là “Nguy Cấp” tại Việt Nam (Phạm Nhật et al., 1998). 
 
Mới đây, loài N. gabriellae đã được nâng lên bậc “Sẽ Nguy Cấp” trong Sách Đỏ 
Thế Giới IUCN (Hilton-Taylor, 2000). 
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8. Những mối đe dọa đối với các loài vượn tại 
Việt Nam  
 
 
8.1. Nạn săn bắn và buôn bán động vật hoang dã 
 
Nạn săn bắn là mối đe dọa chính đối với sự ổn định của các quần thể vượn tại Việt 
Nam. Hoạt động này có ảnh hưởng đáng kể trên toàn quốc do mật độ dân số cao, 
đường vào rừng để săn bắn khá thuận tiện và hiện tượng buôn bán động vật hoang 
dã đã có truyền thống và liên kết chặt chẽ ở Đông Nam ¸. 
 
Việc sử dụng súng để săn bắn rất phổ biến và chưa được kiểm soát tốt. Việc sở hữu 
súng ngắn rất phổ biến và súng khá sẵn. Một vài thập kỷ chiến tranh đã làm gia tăng 
số lượng các loại vũ khí (Timmins et al., 1998). Mặt khác, một số dân tộc ít người, 
như người H’mông ở miền Bắc Việt Nam thường sử dụng những khẩu súng ngắn do 
họ tự tạo ra. Năm 1992, trong thời gian 2 tháng, công an tỉnh Nghệ An đã tịch thu 
10.124 vũ khí các loại, bao gồm 3.829 súng quân dụng, 5.895 súng ngắn và 317 
súng thể thao (Báo Nhân Dân số 15.150, được Phạm Bình Quyền & Trương Quang 
Học, 1997 trích dẫn). Việc săn bắn thú thường mang tính cơ hội và bất kỳ loài chim, 
thú nào đều có thể trở thành nạn nhân của nạn săn bắn. Việc sử dụng những phương 
pháp đánh bẫy không lựa chọn cũng rất phổ biến.   
 
Mặc dù tỷ lệ động vật hoang dã trong khẩu phần ăn hàng ngày của người dân địa 
phương chưa được đánh giá một cách đầy đủ, nhưng rõ ràng nó là một nguồn đạm 
quan trọng, chủ yếu ở những vùng rừng núi xa xôi, hẻo lánh, nơi các nguồn nông 
sản nghèo nàn (như Chế Tạo, tỉnh Yên Bái, xem dẫn liệu, trang 74 và huyện Văn 
Bàn, tỉnh Lào Cai, Long et al., 2000a). Là một mục tiêu có kích thước tương đối lớn, 
các con vượn bị bắn một cách có hệ thống khi bắt gặp và người dân địa phương có 
truyền thống ăn thịt phần lớn các loài linh trưởng, đa phần dân địa phương cho rằng 
thịt chúng “rất ngon”. Tuy nhiên, nếu chúng ta quan tâm đến mật độ vượn trong các 
khu rừng của Việt Nam hiện còn lại cực kì thấp, thì sẽ không ai mong muốn chúng 
là một phần nguồn thức ăn cơ bản của các cộng đồng dân địa phương. 
   
Tuy nhiên, mối đe dọa chính vẫn là nạn săn bắn vì mục đích thương mại. Việc bán 
các sản phẩm động vật hoang dã mang lại thu nhập đáng kể đối với nhiều người dân 
địa phương. Những loài vượn được bán để làm thức ăn, làm thuốc, vật nuôi và da 
lông của chúng thường được dùng cho các mục đích trang trí (ví dụ làm túi sách). 
Tại Việt Nam, nạn buôn bán động vật hoang dã trong nước còn phổ biến. Tuy nhiên, 
một số người bị lôi kéo vào việc buôn bán sinh lời này đã tiết lộ là phần lớn thú được 
chuyên chở sang bán tại Trung Quốc. Rõ ràng là nhu cầu buôn bán động vật hoang 
dã sang Trung Quốc đã và đang góp phần đáng kể làm mất đi sự đa dạng sinh học 
của Việt Nam. Mặt khác, Việt Nam là trung tâm buôn bán động vật hoang dã của 
khu vực Đông Nam Châu á. Việc buôn bán được tổ chức rất chặt chẽ. Động vật 
hoang dã được mua tại Lào (Duckworth et al., 1999) hoặc Căm-pu-chia (Martin & 
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Phipps, 1996), sau đó được mang sang Trung Quốc để phục vụ cho nhu cầu buôn 
bán động vật hoang dã tại nước này. Ngoài ra, do săn bắn tại Việt Nam ít đem lại lợi 
nhuận lớn vì những loài thú có giá trị ngày một hiếm, các thợ săn Việt Nam thường 
vượt sang những khu rừng giáp ranh của Lào để săn bắn (Duckworth et al., 1999; T. 
Osborn, thông tin cá nhân, 2000).   
 
Một trong những mục đích chính của việc săn bắn các loài linh trưởng ở Việt Nam 
là để làm thuốc. Hoạt động này được thông báo là rất phổ biến ở một số khu vực và 
có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với sự tồn tại của các quần thể 
vượn. Bằng chứng của việc khai thác thương mại các loài linh trưởng vì mục đích 
này cho thấy hoạt động này đang diễn ra rất mạnh mẽ và là một mối lo ngại lớn. 
Trong khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi được biết có một số đàn vượn má trắng 
siki, Timmins et al. (1998) trích dẫn từ một số nguồn khác nhau, thông báo những 
nhóm người đi săn có tổ chức từ các cộng đồng dân cư địa phương đi vào trong rừng 
để săn bắn các loài linh trưởng kiếm ăn ban ngày với mục đích rõ ràng để bán những 
con thú này phục vụ sản xuất thuốc. Hàng năm, một vài tấn thịt khô được chuẩn bị 
theo cách này để bán (Phạm Nhật & Nguyễn Xuân Đặng, 1999). 
 
Những loài linh trưởng cũng được bán như những chiến lợi phẩm. Một số lượng lớn 
chiến lợi phẩm động vật hoang dã, kể cả những con linh trưởng nhồi được Eames & 
Robson (1993) quan sát thấy tại thành phố Đà Lạt và dọc con đường từ thành phố 
Đà Lạt tới thị xã Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) chủ yếu để bán cho những khách du lịch 
địa phương hoặc được dùng để trang trí trong các khách sạn địa phương. Ghazoul & 
Lê Mộng Chân (1994) đã thông báo hoạt động tương tự tại chợ Sa Pa (tỉnh Lào Cai). 
Tuy nhiên, nạn buôn bán này tại Sa Pa trong các năm 1997 và 1998 đã có những dấu 
hiệu giảm bớt, điều này cho thấy việc tăng cường quản lý, đồng thời cũng có thể 
phản ảnh sự suy giảm mật độ động vật hoang dã ở đây (Tordoff et al., 1999). 
 
Việc nuôi giữ động vật hoang dã làm vật nuôi cảnh rất phổ biến ở Việt Nam. Trong 
số các loài linh trưởng, khỉ và culi thường hay được nuôi nhất. Ngoài ra, những con 
khỉ ăn lá và vượn cũng được nuôi giữ. Vẫn khá dễ dàng chứng kiến cảnh mua bán tại 
các chợ những loài linh trưởng được coi là đang bị đe dọa trên quy mô toàn cầu, mặc 
dù luật pháp của Việt Nam đã cấm buôn bán các loài này. 
 
Các vườn thú thu hút rất nhiều khách tham quan tại Việt Nam và có nhiều loài ngoại 
lai. Trong các vườn thú, các loài linh trưởng rất phổ biến và rất hấp dẫn người xem. 
Đáng tiếc là, nhiều con trong các vườn thú đã bị bắt từ trong thiên nhiên hoang dã, 
mặc dù việc buôn bán chúng là bất hợp pháp.  
 
Tác động của săn bắn làm suy giảm nhanh chóng các quần thể thú linh trưởng ở 
Việt Nam đã chứng minh một thực tế là ở Việt Nam, thậm chí ở miền Bắc, mặc dù 
vẫn còn những khu vực sinh cảnh quan trọng phù hợp, nhưng mật độ linh trưởng 
trong những khu vực này rất thấp. Ví dụ như các khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng 
Liên và khu bảo tồn thiên nhiên Pù Mát. Ngược lại, ở những khu vực bảo vệ tốt khỏi 
nạn săn bắn như Vườn Quốc gia Cát Tiên, các quần thể linh trưởng ở đây vẫn phát 
triển tốt, thậm chí kể cả khi rừng trong những khu vực này phải chịu tàn phá ở mức 
độ nhất định. 
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8.2. Sự phá hoại sinh cảnh 
 
Nạn phá rừng ở Việt Nam rất mạnh mẽ trong suốt nửa đầu của thế kỷ 20 và vẫn còn 
đang tiếp tục. Chiến lược rải chất độc hóa học và ném bom rải thảm của quân đội 
Mỹ trong suốt cuộc chiến tranh Việt Nam (1963-1975) đã phá hủy những khu vực 
rừng rộng lớn, chủ yếu ở miền Trung và miền Bắc Việt Nam. ước tính có khoảng 
22.000 km2 đất nông nghiệp và rừng đã bị hủy diệt trong thời gian chiến tranh 
(Collins et al., 1991, được trích dẫn bởi Eames & Robson, 1993). Mặc dù các khu 
rừng của miền Bắc Việt Nam không phải trực tiếp gánh chịu những ảnh hưởng nặng 
nề của cuộc chiến tranh, nhưng những ảnh hưởng gián tiếp cũng rất đáng kể. Chẳng 
hạn do Mỹ mở rộng ném bom ở miền Bắc, buộc người dân phải dời khỏi đồng bằng 
châu thổ sông Hồng tới cư trú tại các khu vực rừng núi, và ở đây họ đã phát quang 
rừng để lấy đất làm nông nghiệp (Phạm Bình Quyền & Trương Quang Học, 1997). 
 
Sau chiến tranh, việc bùng nổ dân số và sự gia tăng nhu cầu sử dụng đất nông 
nghiệp đã làm giảm diện tích rừng một cách đáng kể. Hiện tượng này gây ảnh hưởng 
đặc biệt ở những vùng đất thấp và ở miền Bắc của đất nước, nơi có mật độ dân số 
cao hơn. Đặc biệt ở miền Bắc Việt Nam, hầu hết các khu rừng đất thấp đã bị mất và 
các khu rừng có núi đã bị suy giảm rất nhiều và bị chia cắt mạnh. Trong thời gian từ 
năm 1943 đến 1995, thảm rừng tự nhiên của Việt Nam đã giảm từ 44% xuống 28% 
(Wege et al., 1999). 
 
Mặc dù, vùng rừng miền Trung trước đây bị phát quang với tỷ lệ thấp hơn, nhưng xu 
hướng này có thể sẽ sớm thay đổi. Một mặt, những khối rừng còn lại ở các vùng 
khác của đất nước thường là do quá hiểm trở để khai thác mang tính thương mại, thu 
lợi nhuận hoặc chuyển thành đất canh tác nông nghiệp. Mặt khác, mật độ dân số ở 
các cao nguyên miền Trung đang gia tăng một cách đột ngột do sự di cư của những 
người dân từ các tỉnh quá đông dân ở miền Bắc. Vùng này đã thu nhận 600.000 
người di cư từ giữa năm 1976 đến năm 1988 (Phạm Bình Quyền & Trương Quang 
Học, 1997). Tỉnh Đắk Lắk có số người nhập cư cao nhất trong các tỉnh của Việt 
Nam, dân số tăng từ 1.026.000 người vào năm 1990 lên 1.242.000 vào năm 1995. 
(Brickle et al., 1995). Một bộ phận trong số những người di cư đã định cư chính thức 
theo khuôn khổ của những chương trình phân bố lại dân cư, còn phần lớn những 
người khác là di cư tự phát theo họ. Những người này thường là họ hàng hoặc bạn bè 
của những người được định cư chính thức. Đa số những người di cư là nông dân, họ 
phát quang đất rừng, canh tác nông nghiệp để sinh sống.  
 
Ngoài việc đất rừng bị xâm lấn làm đất nông nghiệp, còn có một số dạng phá hoại 
sinh cảnh thiên nhiên do hậu quả của việc khai thác gỗ và các lâm sản phi gỗ: mây, 
tre, củi đun, quả, mật ong, cây lấy dầu thơm và cây dược liệu. 
 
Việc khai thác gỗ của các lâm trường quốc doanh hoặc của những người khai thác 
bất hợp pháp đã làm mất đi hoặc làm giảm sút chất lượng những vùng rừng rộng lớn. 
Theo các nguồn tin chính thức, ước tính hàng năm có khoảng 80.000 ha rừng bị 
giảm chất lượng do hậu quả của các hoạt động này trong năm 1991 (Phạm Bình 
Quyền & Trương Quang Học, 1997). 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 106 

 
Những người đi khai thác gỗ và các lâm sản phi gỗ phải ở lại trong rừng vài ngày và 
sử dụng các nguồn thức ăn tự nhiên để sinh sống, kể cả thịt các loài linh trưởng. 
Những cây có quả và mật ong thỉnh thoảnh bị đốn chặt để thuận tiện cho việc thu 
hoạch. Việc thu hoạch các loại cây lấy dầu hương liệu được thông báo là có ảnh 
hưởng rất tiêu cực đối với môi trường. Quá trình chưng cất bao gồm việc đun luộc 
gỗ, cần một lượng củi lớn. Người ta ước tính rằng mỗi một cây lấy dầu hương liệu 
được chưng cất, thì 10 ha rừng bị ảnh hưởng không tốt (Lambert et al., 1994; Lê 
Trọng Trải et al., 1996). 
 
Việc tàn phá sinh cảnh cũng gắn liền với việc xây nhà máy thủy điện, đường xá và 
các cơ sở hạ tầng khác. Các đập thủy điện đã gây ra một vấn đề ba-mặt. Thứ nhất, 
hồ chứa nước có thể gây ngập tràn những vùng rừng rộng lớn; người ta ước tính rằng 
có tới 30.000 ha rừng bị mất mỗi năm do việc xây các hồ chứa (World Bank 1995, 
được trích dẫn bởi Phạm Bình Quyền & Trương Quang Học, 1997). Thứ hai, những 
khu định cư của người dân phải di dời đi những nơi khác, những nơi này thường là 
những khu vực rừng. Thứ ba, những khu vực quanh hồ chứa nước sẽ trở nên dễ ra 
vào hơn đối với những người đốn chặt gỗ và những người săn bắn. Những hậu quả 
như vậy được chứng minh tại huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái), nơi mà rừng đã bị đốn 
chặt hoàn toàn sau khi xây dựng một đập thủy điện (Phạm Nhật, 1991).  
 
Việc xây dựng hệ thống đường xá trong một khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao 
không chỉ bao gồm việc phát quang một khu vực rừng rộng lớn trong quá trình xây 
dựng. Việc xây dựng đường xá còn tạo thuận lợi cho việc khai thác các lâm sản và 
dễ tạo thành khu vực trung tâm đối cho những người di cư đến định cư. Những vấn 
đề này gắn liền với dự án xây dựng đường quốc lộ cao tốc Hồ Chí Minh hiện nay, 
nối liền Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh. Đường cao tốc mới này sẽ đi qua và đe 
dọa nghiêm trọng một số khu vực có ý nghĩa cao đối với việc bảo tồn linh trưởng, 
bao gồm cả khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh (Kon Tum), nơi có ghi nhận khẳng 
định về vượn má vàng hoặc vượn má trắng.  
 
Vấn đề đặc biệt lo ngại cần được đề cập đến là các hoạt động khai thác mỏ, nhất là 
khai thác vàng. Các hoạt động này thường xuyên được thông báo xảy ra trong các 
khu vực đá vôi ở miền Bắc Việt Nam, nơi có ý nghĩa cao đối với việc bảo tồn linh 
trưởng như Kim Hỷ, tỉnh Bắc Kạn (Geissmann & Vũ Ngọc Thành, thông tin đang 
chuẩn bị; Ngô Văn Trí & Lormée, 2000) và Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 
(Ratajszczak et al., 1992; Đặng Ngọc Cần & Nguyễn Trường Sơn, 1999). Nhiều khu 
vực rộng lớn đã bị phát quang cho việc khai thác quặng. Hơn nữa, hoạt động này thu 
hút một số lớn công nhân, họ sử dụng các lâm sản hoặc khai thác chúng để bổ sung 
vào nguồn thu nhập của họ. 
 
Sự phá hoại rừng và chia cắt sinh cảnh là những mối đe dọa lớn đối với sự tồn tại lâu 
dài của các quần thể linh trưởng. Những quá trình này không những làm giảm bớt 
sinh cảnh phù hợp và số lượng thú, mà còn làm gia tăng khả năng thâm nhập của 
con người vào các khu vực rừng. Hơn nữa, những quá trình này, đặc biệt là sự chia 
cắt sinh cảnh, có xu hướng cô lập các quần thể vượn, dẫn đến sự giao phối cận 
huyết. Những hậu quả lâu dài của việc giao phối cận huyết có thể bao gồm sự suy 
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giảm sức đề kháng đối với bệnh tật và gia tăng sự bất thụ của loài. Người ta chưa 
đánh giá một cách rõ ràng khoảng cách là bao nhiêu thì những con vượn có thể vượt 
qua được ở những khu vực không có rừng, nhưng chắc chắn những loài phần lớn 
sống trên cây, khó có thể vượt qua được những khoảng cách đáng kể trên vùng đồng 
cỏ, bụi cây hoặc những khu vực canh tác để đến những khu rừng gần kề.  
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9. kiến nghị 
 
 
Phần này, trước hết để thảo luận các chính sách bảo tồn chung trước những mối đe 
dọa trình bày trên đây trước khi thảo luận những kiến nghị đặc thù cho từng loài. 
 
9.1. Nạn săn bắn và buôn bán động vật hoang dã 
 
Nạn săn bắn, chủ yếu cho những mục đích thương mại, đang đe dọa nhiều loài thú 
hoang dã với nguy cơ tuyệt chủng tại Việt Nam. Đặc biệt, các loài linh trưởng phải 
gánh chịu hậu quả của những hoạt động này, do chúng có giá trị cao trên thị trường 
động, thực vật hoang dã. Những biện pháp bảo tồn khẩn cấp cần phải được triển khai 
thực hiện để kiểm soát nạn săn bắn và nạn buôn bán động vật hoang dã và thực thi 
những luật pháp hiện hành một cách hiệu quả. 
 
Người ta thông báo, giấy phép là quy định bắt buộc đối với việc sở hữu và sử dụng 
súng tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc sở hữu súng săn rất phổ biến ở nông thôn vùng 
rừng núi và chúng được sử dụng không có bất kỳ một loại giấy phép nào. Để đối phó 
với sự gia tăng đột ngột trong việc săn bắn, các cơ quan quản lý nhà nước và chính 
quyền địa phương cần phải thực thi việc tịch thu súng trong một số khu vực như 
Phong Nha - Kẻ Bàng (Lê Xuân Cảnh et al., 1997b; Timmins et al., 1998; Phạm 
Nhật & Nguyễn Xuân Đặng, 1999). Chính sách này ít nhất cũng đem lại kết quả là 
làm giảm bớt một phần tệ nạn săn bắn. Việc tịch thu súng cần phải được duy trì và 
phổ biến đồng thời việc sản xuất và mua bán súng săn cũng phải được kiểm soát.  
 
Theo Nghị định số 18/HĐBT ngày 17/01/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, tất 
cả các loài vượn đều được đặt dưới sự bảo vệ ở mức độ cao nhất. Nghị định này 
nghiêm cấm việc săn bắn hoặc sử dụng bất kỳ một bộ phận nào của những con thú 
này. Nghị định số 77/CP của Chính phủ ngày 29/11/1996 quy định mức phạt tiền từ 
2 triệu đến 10 triệu đồng Việt Nam, tương đương với 150US$ - 700US$ đối với mỗi 
lần vi phạm Nghị định số 18/HĐBT. Tuy nhiên, Nghị định này không được thực thi 
một cách hiệu quả. Ví dụ, các nhóm điều tra của FFI đã ghi nhận, ít nhất có 11 con 
vượn đen và 3 con loài vượn đen (chưa định tên), đã bị giết trong 5 năm trở lại đây. 
Tuy nhiên, vẫn không có những thủ tục tư pháp, truy cứu trách nhiệm của những 
người đi săn được báo cáo. Nhân viên kiểm lâm thiếu hiểu biết về các loài được bảo 
vệ và hình phạt đối với những người vi phạm luật pháp. 
 
Cũng như nạn săn bắn, nạn buôn bán các loài linh trưởng được bảo vệ bị nghiêm 
cấm bởi luật pháp của Việt Nam và bất kỳ sự vi phạm nào cũng đều bị trừng phạt. 
Tuy nhiên, vẫn rất dễ dàng thấy các loài thú có nguy cơ đe dọa tại các chợ ở nông 
thôn và các chợ ở thành phố và những người buôn bán động vật hoang dã hoạt động 
không bị trừng phạt, mặc dù chính quyền địa phương thường xuyên được thông báo 
về các việc làm này. Việc kiểm soát các hoạt động mua bán trao đổi các sản phẩm 
động vật hoang dã trong phạm vi biên giới quốc gia cũng như qua các cửa khẩu biên 
giới không có hiệu quả. 
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Có thể hạn chế được các hoạt động săn bắn bất hợp pháp và nạn buôn bán các loài 
linh trưởng bị đe dọa của Việt Nam thông qua việc tăng cường thực thi pháp luật. 
Điều này có thể thực hiện được bằng việc đưa ra những hình thức động viên, khích 
lệ đối với hoạt động thực thi hiệu quả pháp luật của lực lượng kiểm lâm, lực lượng 
công an và hải quan. Hơn nữa, việc tịch thu súng hoặc các chương trình khuyến 
khích giao nộp súng cần được triển khai thực hiện để giảm sức ép của nạn săn bắn.   
 
9.2. Quản lý quần thể  
 
Sự cô lập của các khu vực rừng và sự suy giảm các quần thể do săn bắn đã làm cho 
các quần thể của một số loài vượn của Việt Nam hiện nay bị suy giảm và xé lẻ thành 
những quần thể nhỏ, lẻ tẻ gồm 10 hoặc khoảng 10 cá thể, và với qui mô đàn nhỏ như 
vậy chúng không thể giao phối với nhau được. 
 
Những chương trình nuôi sinh sản không thể xem là hướng giải quyết lâu dài đối với 
việc bảo tồn các loài vượn, bởi nó đòi hỏi phải có đủ sinh cảnh phù hợp được dành 
riêng cho chúng và những nhân tố dẫn đến sự suy giảm của những loài này phải 
được loại bỏ, nếu không, sẽ không bao giờ có tương lai cho những loài này trong 
thiên nhiên hoang dã. Hơn nữa, thành công của những chương trình như vậy càng 
khó được bảo đảm. Lấy ví dụ trường hợp của loài loài vượn đen (chưa định tên), một 
loài mà kiến thức của chúng ta không đủ để có thể giúp chúng tồn tại trong điều 
kiện nuôi giữ, trước đây người ta cũng đã kiến nghị không nên bắt giữ loài này vì  
bất kỳ mục đích nào cho tới khi chúng ta có sự hiểu biết tốt hơn về sinh thái và tập 
tính của nó. Tuy nhiên, những kết quả của Báo cáo Tình trạng này cho thấy do quy 
mô quần thể của một số loài vượn cực kỳ thấp và sự xuất hiện của chúng trong 
những đàn nhỏ, cô lập, thì những chương trình nuôi sinh sản có thể là cần thiết để 
tránh sự tuyệt chủng nhanh chóng của những quần thể này. 
 
Những loài mà việc nhân nuôi có thể đóng một vai trò quan trọng bao gồm loài vượn 
đen (chưa định tên) và vượn đen tuyền. Mặc dù vậy, các biện pháp bảo tồn nguyên 
vị vẫn phải được thực hiện đồng thời. 
 
Như ông Tilo Nadler đã kiến nghị (xem chương Voọc đầu trắng; Báo cáo Đánh giá 
Tình trạng Bảo tồn Linh trưởng ở Việt Nam, 2000. Phần 2: Những loài khỉ ăn lá), 
những con thú non tịch thu được hoặc những con thú bị thương cần phải được nuôi ở  
nơi cứu hộ. Hơn nữa, những con vượn thuộc bất kì loài nào được bắt cho một chương 
trình chuyển vùng, cần được giữ lại một vài con để thiết lập một quần thể loài đó 
trong điều kiện nuôi giữ.  
 
Một khả năng lựa chọn cho chương trình nuôi sinh sản trong điều kiện nuôi giữ 
(nhân nuôi) là quản lý quần thể nguyên vị. Điều này có thể được thực hiện qua hình 
thức chuyển vùng cho những đàn nhỏ, cô lập hoặc những cá thể đơn lẻ tới các khu 
vực có những đàn khác đang sống. Rất tiếc là, tại thời điểm này, ở Việt Nam không 
có một khu vực nào hội đủ những điều kiện cần thiết để thực hiện một chương trình 
chuyển vùng như vậy.  
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9.3. Sự phá hoại sinh cảnh 
 
Để giảm thiểu sự tàn phá và giảm sút chất lượng sinh cảnh do người dân địa phương 
gây ra tại những khu vực bảo tồn vượn quan trọng, cần phải đưa ra những phương 
thức tạo nguồn thu nhập bền vững thay thế việc khai thác các nguồn tài nguyên rừng 
mang tính tàn phá. Khi những hoạt động lựa chọn nhằm gia tăng thu nhập được xây 
dựng, chúng cần phải gắn kết với những cam kết không săn bắn vượn của những 
người dân địa phương, thông qua các thỏa thuận bảo tồn tại thôn bản, các hợp đồng 
bảo vệ rừng hoặc các quy định quản lý rừng cấp xã. Cần thận trọng khi thiết kế và 
thực hiện bất kỳ hoạt động xây dựng cộng đồng nào xung quanh những khu vực sinh 
cảnh của vượn để chúng không thu hút những người di cư tới khu vực đó, vì như 
vậy, sẽ làm gia tăng sức ép đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên.  
 
Việc xây dựng cơ sở hạ tầng như các đập thủy điện hoặc các con đường là điều cần 
thiết đối với việc phát triển kinh tế của cả nước và địa phương. Tuy nhiên, cần phải 
tiến hành đánh giá những ảnh hưởng của việc xây dựng các công trình đó tới môi 
trường và công bố rộng rãi để có thể lựa chọn những giải pháp thay thế có ảnh 
hưởng ít nhất đối với đa dạng sinh học và đưa ra các biện pháp cần thiết nhằm giảm 
thiểu các tác hại. 
 
9.4. Đánh giá hệ thống rừng đặc dụng  
 
Wege et al. (1999) đã cho thấy 1.345.000 ha đất tại Việt Nam được quy định là rừng 
đặc dụng. Đồng thời cũng chỉ ra 575.000 ha của khu vực này là đất trống không có 
rừng che phủ, bao gồm những cây bụi, trảng cỏ và đất nông nghiệp. Họ đã kiến nghị  
ranh giới của một số khu bảo vệ cần phải được xem xét lại để đưa ra ngoài những 
khu vực không hỗ trợ cho phát triển rừng. Đồng thời, họ cũng kiến nghị những khu 
vực có giá trị sinh học cao hơn cần phải được đưa vào hệ thống các khu bảo vệ hiện 
nay. Với sự quan tâm đến bảo tồn loài vượn, Bảng 9.1 dưới đây đưa ra những khu 
bảo vệ dự kiến hoặc dự kiến mở rộng các khu bảo vệ hiện có, cần được bổ sung vào 
hệ thống các khu bảo vệ của Việt Nam để mở rộng diện tích bảo tồn các loài vượn. 
Tuy nhiên, nếu chỉ quy định khu bảo vệ không thôi, mà không cải thiện việc thực thi 
các quy định quản lý khu bảo vệ, thì sẽ không bảo đảm được việc bảo vệ các loài 
linh trưởng đang nguy cấp trong các khu bảo vệ ở Bảng 9.1. 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 111 

 
Bảng 9.1.  Đề xuất đánh giá hệ thống các khu bảo vệ của Việt Nam để gia tăng 

diện tích bảo tồn các loài vượn 
 

Khu bảo tồn dự kiến mới hoặc mở rộng Tỉnh Loài đối tượng 

Mở rộng khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên 
(không kể phần đất trống không có rừng che 
phủ tại phía Đông Khu bảo tồn; mở rộng về 
phía Tây tại huyện Than Uyên và về phía Nam 
tại huyện Văn Bàn) 

 

Lào Cai 

 

Nomascus concolor 

Khu vực Kim Hỷ Bắc Kạn Nomascus cf. sp. 
nasutus 

Khu vực Pù Hoạt Nghệ An Nomascus leucogenys 

Khu vực Khe Nét Quảng Bình Nomascus leucogenys 

Khu vực Đakrông - Phong Điền  Quảng Trị và 
Thừa Thiên - 

Huế 

Nomascus leucogenys 
hoặc gabriellae 

Khu vực Sông Thanh - Đakpring Quảng Nam Nomascus leucogenys 
hoặc gabriellae 

Khu vực Ngọc Linh (Quảng Nam)  Quảng Nam Nomascus leucogenys 
hoặc gabriellae 

Mở rộng các khu bảo tồn thiên nhiên Kon Cha 
Rang - Kon Ka Kinh (kể cả khu vực kết nối) 

Gia Lai Nomascus leucogenys 
hoặc gabriellae 

Mở rộng Vườn Quốc gia Yok Đôn (mở rộng 
lên phía Bắc tại huyện Ea Súp và xuống phía 
Nam tại huyện Cư Jút) 

§¾k L¾k Nomascus gabriellae 

Mở rộng khu bảo tồn thiên nhiên Chư Yang 
Sinh; Mở rộng khu bảo tồn thiên nhiên Bi 
Đúp-Núi Bà; Khu bảo vệ Tà Đùng, khu vực 
phía Tây-Nam Lâm Đồng và mở rộng khu bảo 
tồn thiên nhiên Kalon Sông Mao (xem Wege 
et al., 1999) 

Lâm Đồng, 
§¾k L¾k, 

Khánh Hòa và 
Bình Thuận 

 

Nomascus gabriellae 
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9.5. Giáo dục và nâng cao nhận thức 
 
Việc xây dựng các chương trình giáo dục và nâng cao nhận thức quần chúng là cần 
thiết, song phải rất nhạy cảm đối với những nhu cầu giáo dục đặc thù của những đối 
tượng người nghe ở cấp quốc gia và cấp địa phương. Những chương trình triển khai 
trong các cộng đồng ở gần các khu vực được coi là những ưu tiên đối với việc bảo 
tồn vượn phải nhằm vào những nhu cầu của người lớn cũng như của trẻ em. Những 
nội dung đặc thù cần phải tập trung vào những khái niệm về sự tuyệt chủng và sinh 
thái học cơ bản, cũng như tìm kiếm để tạo ra và nêu cao những giá trị bên trong của 
những con vượn sống. 
 
Có nhiều khả năng tạo ra sự hỗ trợ rộng lớn đối với việc bảo tồn linh trưởng trên quy 
mô toàn quốc, thông qua các chiến dịch truyền thông trên báo chí, vô tuyến truyền 
hình và các phương tiện thông tin phổ biến khác như tem bưu chính và bưu ảnh. 
Nhiều người Việt Nam không biết tầm quan trọng của đất nước mình đối với việc 
bảo tồn linh trưởng hoặc những mối đe dọa hiện nay đối với các loài linh trưởng. 
 
9.6. Nghiên cứu và điều tra ngoại nghiệp  
 
Báo cáo Đánh giá Tình trạng Bảo tồn Linh trưởng này chưa toàn diện và phải được 
phát triển bằng việc bổ sung các kết quả từ những cuộc điều tra tương lai. Các tác 
giả hy vọng Báo cáo Đánh giá Tình trạng này có thể là một sự khởi đầu cho một 
chương trình giám sát vượn trên quy mô toàn quốc.  
 
Hiện nay, một số khu vực có khả năng bảo tồn cao đối với vượn chưa được điều tra 
một cách đầy đủ và chưa được đưa vào hệ thống rừng đặc dụng. Những cuộc điều tra 
tiếp theo cần tập trung vào những khu vực này, đặc biệt là các tỉnh Hà Giang, Kon 
Tum và Lâm Đồng. Những cuộc điều tra tiếp theo cũng được kiến nghị tập trung cho 
những khu vực được xác định trong Báo cáo Đánh giá Tình trạng này, bởi tầm quan 
trọng cao của chúng đối với việc bảo tồn vượn, đặc biệt là huyện Văn Bàn (tỉnh Lào 
Cai) và Chế Tạo (tỉnh Yên Bái). 
 
9.7. Kiến nghị bảo tồn loài đặc thù 
 
9.7.1. Loài vượn đen (chưa định tên) (Nomascus sp. cf. nasutus) 
 
Mặc dù chưa thể khẳng định một cách chắc chắn hiện vẫn còn có mặt loài vượn đen 
(chưa định tên) tại Kim Hỷ, nhưng Khu bảo tồn này vẫn là một ưu tiên đối với việc 
bảo tồn linh trưởng với một quần thể lớn nhất được biết đến của loài voọc đen má 
trắng tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc quản lý bảo tồn trên mặt đất hiện vẫn chưa có và 
những ranh giới của Khu bảo tồn dự kiến này hiện nay không phản ánh được độ che 
phủ rừng hiện tại, vì vậy, cần phải tiến hành các hoạt động bảo tồn ngay tại đây. 
 
Mặc dù, khó còn có những khu rừng lớn đáng kể ở các tỉnh Lạng Sơn, Hà Giang và 
Cao Bằng, nhưng cần phải tiến hành điều tra khẩn cấp những khu vực rừng còn lại ở 
các tỉnh này để tìm kiếm cơ hội sự tồn tại và phát triển cho các loài vượn. Tại khu 
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bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, thung lũng Khỉ nằm giữa các khu rừng Côn Minh và 
Ân Tình dường như là một khả năng hứa hẹn và việc tiến hành điều tra khu vực này 
tốt nhất nên thực hiện vào những ngày nắng đẹp vào khoảng thời gian từ tháng 4 đến 
tháng 6. Do vượn ở đây đang bên bờ vực của sự tuyệt chủng, nên ưu tiên đầu tiên là 
tìm kiếm sự hiện diện của chúng trong sinh cảnh tự nhiên và mục tiêu thứ hai là ước 
tính số lượng của chúng. Bất kỳ cuộc điều tra nào về loài này cũng không nên sử 
dụng kỹ thuật cắt tuyến, bởi vì trong khi khi đi bộ trong rừng, rất dễ bỏ qua nhiều 
tiếng hót của vượn. Thay vào đó, nhóm điều tra nên đến những điểm cao trên những 
ngọn đồi để cố lắng nghe tiếng vượn hót, mỗi một điểm trong vài ngày liên tục. 
Người quan sát nên sẵn sàng có mặt tại nơi điều tra trước lúc bình minh, bởi vì phần 
lớn những tiếng hót được bắt đầu vào lúc mặt trời mọc. Từ những điểm nghe này, 
những tiếng vượn hót có thể nghe thấy trong khoảng cách vài km và những băng ghi 
âm từ những vị trí nghe cố định phải thường xuyên có đủ chất lượng để có thể giúp 
cho việc định loại loài (xem Long et al., 2000b). 
 
Trên quy mô lớn hơn, những cuộc điều tra nên được triển khai để khảo sát xem liệu 
có còn vượn tồn tại ở phía Đông sông Hồng Hà tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) (có 
nghĩa là trong dãy núi Dawei, hạt Hekou-Pingbian và Guangting, hạt Jianshui). Để 
đánh giá mối quan hệ về taxon của những con vượn này, cần phải có những băng ghi 
âm về tiếng hót của chúng. Những con vượn này có thể là loài N. concolor, như 
được gợi ý bởi một bộ da lông của một con cái duy nhất đã thu được trong nghiên 
cứu này tại đây (xem phần 4.2), mặc dù, chỉ thu thập được những mẫu vật của loài 
N. sp. cf. nasutus ở phía Đông sông Hồng tại các địa điểm trên lãnh thổ Việt Nam. 
Nhưng xét tình trạng cực kì nguy cấp của loài N. sp. cf. nasutus, cần phải triển khai 
mọi biện pháp cần thiết dù chỉ để có một cơ hội hiếm hoi có thể phát hiện một quần 
thể loài này còn tồn tại trên đất liền. 
 
9.7.2. Vượn đen tuyền (Nomascus concolor) 
 
Mặc dù, khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên (tỉnh Lào Cai) hiện không có khả năng 
nuôi dưỡng một quần thể vượn lớn, song những ranh giới của nó cần phải được đánh 
giá lại. Có thể vượn còn phổ biến hơn trong những khu rừng lân cận, ngoài Khu bảo 
tồn. Điều này không chỉ được xác nhận bởi những kết quả phỏng vấn, mà còn từ 
những dẫn liệu được trích dẫn qua những bản đồ che phủ rừng cho thấy phần lớn 
rừng nguyên sinh của dãy núi Hoàng Liên nằm ngoài khu bảo vệ. Trong khi đó, một 
phần của Khu bảo tồn lại bao gồm những khu định cư của người dân, đồng cỏ và 
những cánh đồng canh tác hoa mầu. Cần tiến hành thêm những cuộc điều tra sinh 
học, tập trung đặc biệt vào những loài linh trưởng trong khu vực ở gần phía Bắc 
huyện Văn Bàn và phía  Đông-Bắc huyện Than Uyên để đánh giá khả năng xem xét 
lại các ranh giới Khu bảo tồn thiên nhiên này. 
 
Những khu rừng của Chế Tạo (các tỉnh Yên Bái và Sơn La) và của Hồ Nậm Mu (tỉnh 
Lào Cai) có thể có những quần thể vượn đen lớn nhất tại Việt Nam. Hơn nữa, hai địa 
điểm này là những nơi duy nhất, mà sự hiện diện của loài này đã được khẳng định 
trong nghiên cứu hiện nay. Quy mô lớn và chất lượng tốt của khu rừng này là hiếm 
có ở miền Bắc Việt Nam. Đây là hai trong số những khu vực rừng thường xanh trên 
núi cao cuối cùng của miền Bắc Việt Nam. Thật đáng tiếc, dường như chúng chưa 
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bao giờ được điều tra bởi bất kỳ nhóm các nhà sinh học nào. Những cuộc điều tra 
gần đây do các nhóm điều tra của FFI thực hiện cần phải được tiếp tục và những 
biện pháp bảo tồn phải được thực thi khẩn cấp để ngăn chặn các hoạt động canh tác, 
đốn chặt gỗ và săn bắn bất hợp pháp, hiện đang xảy ra rất mạnh mẽ tại những khu 
vực này. Cần phải xây dựng ngay một kế hoạch thành lập hai khu bảo tồn, đặc biệt 
đối với việc bảo tồn loài vượn đen tuyền. 
 
Cần triển khai một cuộc điều tra ngắn tại huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La), nơi mà 
vượn đen đã được ghi nhận vào năm 1963 để đánh giá tình trạng hiện nay của vượn 
trong khu vực này. Theo các bản đồ độ che phủ rừng, các khu rừng trong khu vực 
này còn lại rất nhỏ và bị chia cắt mạnh. 
 
9.7.3. Vượn má trắng (Nomascus leucogenys leucogenys) 
 
Những ghi nhận khẳng định duy nhất gần đây về loài vượn má trắng tại Việt Nam 
bắt nguồn từ khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên và Vườn Quốc gia Bến En (cả hai 
đều ở tỉnh Thanh Hóa). Do ở Bến En, mức độ tàn phá rừng cao, nên chắc chắn  
không còn có một quần thể vượn lớn ở đây. 
 
Mặt khác, Xuân Liên bao gồm một dải rừng hẹp gần biên giới Lào, dải rừng này tiếp 
giáp với một vùng rừng lớn hơn tới phía Nam huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An. Mặc 
dù chỉ còn một ít rừng chưa bị tàn phá, song khu vực này có thể có quần thể vượn 
má trắng quan trọng nhất tại Việt Nam. Do đó, việc quan trọng là phải thành lập 
ngay Khu bảo tồn thiên nhiên theo như kiến nghị của BirdLife (Lê Trọng Trải, 
1999a). Cần tiếp tục triển khai những cuộc điều tra chi tiết về vượn tại các tỉnh Nghệ 
An, Thanh Hóa và tại các khu vực rừng dọc theo biên giới Lào. 
 
Chủ yếu là do hậu quả của việc du canh, độ che phủ rừng của khu bảo tồn thiên 
nhiên Mường Nhé (tỉnh Lai Châu) hiện nay chỉ còn dưới 20%. Cần triển khai thêm 
những cuộc điều tra ở khu vực này để xác định những khối rừng, nơi những quần thể 
vượn khả sinh vẫn còn xuất hiện. Tiếp theo đó, cần phải đánh giá lại ranh giới của 
Khu bảo tồn để đưa ra khỏi Khu bảo tồn những khu dân cư, những cánh đồng canh 
tác hoa mầu, những đồng cỏ và những nỗ lực bảo tồn cần phải được triển khai tại 
các khu rừng này, nơi vẫn có khả năng nuôi dưỡng những quần thể vượn khả sinh. 
 
9.7.4. Vượn má trắng siki (Nomascus leucogenys siki) 
 
Những khu vực có rừng che phủ gần biên giới Lào nằm giữa các tỉnh Nghệ An và 
Quảng Bình đã nằm trong 3 Khu bảo tồn thiên nhiên: Pù Mát (tỉnh Nghệ An), Vũ 
Quang (tỉnh Hà Tĩnh) và Phong Nha (tỉnh Quảng Bình). Tuy nhiên, vẫn còn có một 
diện tích lớn rừng nguyên sinh vẫn còn nằm ngoài hệ thống các khu vực bảo vệ này, 
do vậy các khu vực bảo vệ này không liên tục. Nếu không đưa các khu rừng còn 
nằm ngoài này vào hệ thống các khu vực bảo vệ, thì việc phát quang rừng để xây 
dựng cơ sở hạ tầng, khu định cư của người dân hoặc các hoạt động đốn chặt gỗ sẽ đe 
dọa phá hủy cơ hội mở rộng diện tích bảo tồn liên tục tới khu vực sinh cảnh quan 
trọng còn lại của loài vượn má trắng siki tại Việt Nam.   
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Gần đây vượn má trắng siki đã được quan sát thấy tại huyện Hương Sơn (tỉnh Hà 
Tĩnh), nơi chất lượng rừng và đa dạng sinh học còn khá cao. Hơn nữa, khu vực này 
kết nối với khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang. Do vậy, rất cần tiến hành thêm 
những cuộc điều tra chi tiết tại khu vực này để đánh giá tình trạng quần thể vượn 
trong khu vực. 
 
Hiện chưa có số liệu về khu bảo tồn thiên nhiên Núi Giăng Màn dự kiến (tỉnh Quảng 
Bình). Cần triển khai các cuộc điều tra đánh giá chất lượng rừng và tình trạng của 
vượn trong khu vực này. Ranh giới khu bảo vệ chưa được xác định, nhưng cần phải 
được tiến hành nhằm đưa những khu vực rừng nằm giữa khu bảo tồn thiên nhiên Vũ 
Quang và Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng dự kiến vào Khu bảo tồn thiên 
nhiên này. 
 
Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng dự kiến chắc chắn là một trong những khu 
vực quan trọng nhất đối với việc bảo tồn linh trưởng tại Việt Nam. Ngoài sự hiện 
diện của 2 loài culi và 4 loài khỉ, khu vực này còn được biết đến là nơi trú ngụ của 
các quần thể voọc đen Hà Tĩnh (Trachypithecus hatinhensis), loài đặc hữu của Việt 
Nam; voọc đen tuyền (Trachypithecus laotum ebenus) được mô tả chính thức vào 
năm 1996; chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus nemaeus) và vượn má trắng siki 
(Nomascus leucogenys siki). Mặc dù, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề nghị phê chuẩn việc mở rộng khu bảo tồn 
thiên nhiên Phong Nha để bao gồm cả khu vực Kẻ Bàng và nâng cấp hai khu vực 
này thành Vườn Quốc gia, nhưng chưa có những biện pháp bảo tồn được thực thi 
trong khu vực Kẻ Bàng này. Việc phát triển cơ sở hạ tầng, hoạch định ranh giới, 
phân công nhiệm vụ và huấn luyện lực lượng kiểm lâm cũng như việc xây dựng Kế 
hoạch Quản lý Vườn Quốc gia cần thực hiện càng sớm càng tốt, bởi vì nạn săn bắn 
đang gia tăng (xem bảng dẫn liệu đặc biệt của Phong Nha - Kẻ Bàng, Báo cáo Đánh 
giá Tình trạng Linh trưởng, Việt Nam 2000. Phần II: Những loài khỉ ăn lá). 
 
9.7.5. Vượn má vàng (Nomascus gabriellae) 
 
Mặc dù, hiện có rất ít thông tin về vượn trong những khu rừng tại cao nguyên miền 
Trung, nhưng chắc chắn rằng phần lớn những quần thể vượn má vàng lớn nhất tại 
Việt Nam sống trong khu vực này. Những cuộc điều tra thêm nữa là cần thiết để 
đánh giá tình trạng của loài này tại các tỉnh Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Quảng 
Ngãi, Bình Định và Phú Yên. 
  
Mặc dù, những tỉnh trên được liệt kê trong Báo cáo Đánh giá Tình trạng này tại phần 
tiêu đề về vượn má vàng, song cần phải nhấn mạnh rằng có sự tương đồng của hai 
loài vượn tồn tại trong một khu vực rộng lớn của Việt Nam, trải dài từ tỉnh Thừa 
Thiên - Huế ở phía Bắc đến tỉnh Phú Yên ở phía Nam gần đây được xem như là một 
vấn đề còn nghi vấn và cơ bản còn chưa được biết đến. Trong những nghiên cứu 
trước đây, việc định loại vượn mào thường chỉ dựa trên cơ sở những đặc điểm màu 
sắc của bộ lông. Những kết quả đầu tiên dựa trên việc phân tích tiếng hót của vượn 
mào hoang dã được ghi băng cho thấy rằng tình hình trong khu vực này có thể còn 
phức tạp hơn đã được giả thiết trước đây (xem phần 5.5). Việc ghi băng tiếng vượn 
hót cần phải triển khai khẩn trương trong từng nơi của những tỉnh nêu trên. 
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Những khu rừng của các cao nguyên Đà Lạt và Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) đã bị tàn 
phá nặng nề và những khu rừng thường xanh hiện tại bị chia cắt mạnh mẽ. Tuy 
nhiên, khi xem xét diện tích của những khu vực này, thì rất có thể chúng vẫn còn hỗ 
trợ những quần thể vượn quan trọng. Cần tiến hành những cuộc điều tra đánh giá 
tình trạng vượn trong những khu vực này. 
  
Tại Vườn Quốc gia Cát Tiên, tình trạng vượn hiện nay cần phải được đánh giá lại và 
những biện pháp bảo tồn đặc thù cần phải được thực hiện (ví dụ, một chương trình 
truyền thông về bảo tồn tại các bản và các trường học với sự quan tâm đặc biệt tới 
các loài linh trưởng). 
 
9.8. Những kiến nghị chung  
 
Sự tuyệt chủng trên phạm vi lớn của những loài vượn mào ở phần lớn các vùng của 
Trung Quốc (xem phần 3.1) dường như là một quá trình, hiện vẫn đang diễn ra ở hầu 
hết các vùng trong khu vực phân bố của giống này. 
 
Ngày nay, những loài vượn mào là những loài linh trưởng có nguy cơ đe dọa nhất 
trên thế giới. Sử dụng các cấp hạng phân loại về mức độ đe dọa của IUCN (về định 
nghĩa, đề nghị xem Eudey, 1997), thì các quần thể trên toàn cầu của loài vượn má 
trắng ít nhất phải được coi là “Sẽ Nguy Cấp” (VU A1cd A2cd), trong khi loài vượn 
má vàng gần đây đã được xác nhận là “Sẽ Nguy Cấp” (VU A1cd A2cd). Tình trạng 
toàn cầu của loài vượn đen tuyền (Nomascus concolor) rõ ràng là “Nguy Cấp” (EN 
A1cd C2a), trong khi tình trạng của loài vượn đen (chưa định tên) chỉ có thể mô tả 
như “Rất Nguy Cấp” (CR D) (xem thêm Geissmann & Vũ Ngọc Thành, đang in). 
Mặc dù vậy, việc xác định loài của các loài này cần phải được làm sáng tỏ để việc 
phân loại này được xác định một cách phù hợp. Như đã trình bày trong những phần 
trước, tình trạng của các tiểu quần thể của Việt Nam dường như mong manh hơn 
một cách đáng kể hơn đối với từng loài. 
 
Tình trạng của loài vượn đen (chưa định tên) (N. sp. cf. nasutus) là đáng báo động 
nhất. Khả năng mà loài này có thể sẽ tồn tại trong 50 năm nữa là rất thấp. Trước 
tiên, không chắc chắn là liệu hai phân loài trên đất liền có còn tồn tại trong thiên 
nhiên hoang dã không. Con vượn cái tại Vườn thú Berlin được bắt vào năm 1962 và 
không có mẫu vật thứ hai của taxon này xuất hiện từ đó. Có thêm những mẫu vật 
của bảo tàng về phân loài thứ hai, nhưng những mẫu vật của bảo tàng bị bắn gần đây 
nhất tại Đông-Bắc Việt Nam có nguồn gốc từ năm 1965 hoặc 1966. Không có 
những lần quan sát được vượn gần đây tại Đông-Bắc Việt Nam được thông báo và 
một cuộc điều tra do một trong số chúng tôi (TG) thực hiện trên đảo Hải Nam 
(Trung Quốc) vào năm 1993 cho thấy rằng quần thể của dạng vượn ở đảo này đã 
giảm xuống còn dưới 20 con, điều này cho thấy đây có thể là một trong những loài 
linh trưởng hiếm nhất trên toàn thế giới. 
 
Như đã trình bày trong Báo cáo Đánh giá Tình trạng Bảo tồn Linh trưởng này, việc 
phân loại vượn mào đang ở trong một tình trạng thay đổi liên tục và rõ ràng là phức 
tạp hơn nhiều so với giả thiết đưa ra một vài năm trước đây. Nhiều kiến thức nâng 
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cao nhờ sự phân tích những âm thanh của vượn, đi tiên phong là những nghiên cứu 
của Marshall & Marshall (1976) và Marler & Tenaza (1977). Vẫn còn nhiều những 
chi tiết về phát tán và phân loại học của nhóm này chưa được biết đến. Những dẫn 
liệu sinh học phân tử có thể thực sự giúp giải quyết được một số trong những vấn đề 
còn tồn tại. Tuy nhiên, việc ghi băng là phương pháp rẻ tiền nhất để có thể thu nhận 
được ít nhất là một vài thông tin về những sự giống nhau của những quần thể vượn 
hoang dã. 
 
Những dẫn liệu âm thanh đã tỏ ra là những công cụ hữu ích trong việc xác định loài 
đối với một vài nhóm linh trưởng (Gautier, 1988; Geissmann, 1993, đang in b; 
Haimoff et al., 1982; Macedonia & Stanger, 1994; Nietsch, 1999; Oates & Trocco, 
1983; Snowdon, 1993; Zimmermann, 1990). Chúng tôi kiến nghị rằng việc ghi băng 
những tiếng gọi lớn nên trở thành một thủ tục tiêu chuẩn khi thực hiện điều tra thực 
địa các loài linh trưởng có nguy cơ đe dọa tuyệt chủng. 
 
Trong hoàn cảnh hiện nay, điều đặc biệt quan trọng là một lần nữa nên xem xét lại 
những khu vực sinh cảnh phù hợp đang bị thu hẹp tại Đông Dương và tình trạng rất 
nguy cấp của những quần thể vượn mào hoang dã. Chúng ta chỉ có thể dự đoán số 
lượng của các taxon vượn mào có thể đã sống ở Trung Quốc trong thời gian trước 
đây và đã bị tuyệt chủng trong khoảng 1.000 năm cuối. Mối quan tâm của chúng ta 
về các taxon đã biến mất cần phải được hướng vào việc cứu lấy các quần thể vượn 
mào còn lại. Một số trong những taxon này thực sự đang đứng bên bờ vực của sự 
tuyệt chủng và một số khác như taxon chưa được mô tả, đại diện là con vượn cái khó 
hiểu đã sống tại Vườn thú Berlin Tierpark, có thể đã chết thậm chí trong khi chưa 
tìm ra nơi chính xác mà loài này có mặt. Nhưng ngược lại, có thể đơn giản là chúng 
ta phát hiện ra taxon này quá muộn để cứu nó khỏi sự tuyệt chủng, có thể rằng có 
một số taxon khác chưa được nhận dạng vẫn còn tồn tại. Khu vực nằm giữa phân 
loài siki và kiểu hình loài gabriellae chắc chắn là một đối tượng đặc biệt cho khả 
năng này và việc ghi băng cần phải khẩn trương triển khai thực hiện ở một vài độ 
cao trong khu vực rộng lớn này. Các tổ chức bảo tồn cần phải biết rằng việc nghiên 
phân loại này có tầm quan trọng cơ bản đối với sinh vật học bảo tồn. Người ta không 
thể bảo vệ một cách hiệu quả những con thú mà chưa từng được phát hiện. 
 
Dường như, không có những công trình nghiên cứu dài hạn về tập tính và sinh thái 
về những loài vượn mào được triển khai. Mặc dù, nó sẽ là điều quan trọng để biết 
thêm về sinh thái tập tính của những loài này, song chúng tôi chưa thể kiến nghị 
đảm nhiệm một công trình nghiên cứu dài hạn ở bất kỳ một địa điểm nào của Việt 
Nam tại thời điểm này. Những công trình nghiên cứu dài hạn về sinh thái tập tính 
thường đòi hỏi làm quen với ít nhất là một nhóm vượn được nghiên cứu. Rất tiếc là, 
những con vượn quen với những người quan sát lại là những mục tiêu lý tưởng của 
những người đi săn. Mặc dù, việc săn bắn vượn là bất hợp pháp tại Việt Nam và mặc 
dù những khu bảo tồn thiên nhiên được xem như tạo ra được những khu bảo vệ tốt 
cho những con vượn, song tại thời điểm này chúng ta vẫn chưa biết liệu có hay 
không một khu bảo tồn thiên nhiên nào của Việt Nam có thể bảo đảm bảo vệ một 
cách hiệu quả và chắc chắn cho những con vượn hoang dã, đã được làm quen. 
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Phụ lục 1. Các loài vượn trong hệ thống rừng đặc dụng của Việt Nam  
 

Khu bảo tồn 
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Ba Bể Bắc Kạn E?     
Bạch Mã Thừa Thiên-Huế    ?  
Bán Đảo Sơn Trà Đà Nẵng    E?  
Bà Nà - Núi Chúa Đà Nẵng     ?  

Bến En Thanh Hóa   X   

Bi Đúp-Núi Bà Lâm Đồng     ? 
Biển Lạc-Núi Ông Bình Thuận     ? 
Cát Bà Hải Phòng      
Cát Tiên Đồng Nai, Bình Phước, Lâm Đồng     X 
Chư Yang Sinh §¾k L¾k     ? 
Cúc Phương Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa   E?   
Hoàng Liên Lào Cai  ?    
Hữu Liên Lạng Sơn      
Kẻ Gỗ Hà Tĩnh    X  
Kon Ka Kinh Gia Lai     X 
Kon Cha Rang Gia Lai     X 
Lò Gò Sa Mát Tây Ninh      
Chư Mom Rây Kon Tum     ? 
Mường Nhé Lai Châu   ?   
Ngọc Linh (Kon Tum) Kon Tum    X  
Núi Pia Oắc Cao Bằng E?     
Phong Nha Quảng Bình    X  
Pù Hương Nghệ An   X   
Pù Luông Thanh Hóa   ?   
Pù Mát Nghệ An    X  
Tam Đảo Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang E?     
Trùng Khánh Cao Bằng E?     
Vũ Quang Hà Tĩnh    X  
Xuân Liên Thanh Hóa   X   
Xuân Sơn Phú Thọ  ?    
Yok Đôn §¾k L¾k      
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Khu bảo tồn dự kiến 
(Không có Nghị định của 
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Ba Bể mở rộng  Bắc Kạn      

Đakrông - Phong Điền Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế    X  

Đèo Hải Vân Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng      

Ea So §¾k L¾k     ? 

Khe Nét Quảng Bình    X  

Kim Hỷ Bắc Kạn ?     

Kỳ Thượng Quảng Ninh E?     

Na Hang Tuyên Quang      

Ngọc Linh (Quảng Nam) Quảng Nam      

Ngọc Sơn Hòa Bình      

Phong Nha - Kẻ Bàng Quảng Bình    X  

Pù Hoạt Nghệ An   X   

Pù Hu Thanh Hóa   ?   

Sông Thanh - Đakpring Quảng Nam      

Tà Sùa Sơn La  ?    

Tân Phú Đồng Nai     E? 

Thần Xa Thái Nguyên ?     

Yok Đôn mở rộng  §¾k L¾k     X 

 
X: Sự hiện diện khẳng định;   ?: Sự hiện diện chưa khẳng định;   E?: Tuyệt chủng? 
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Phụ lục 2. Danh sách các địa điểm 
 
Danh sách dưới đây cung cấp những chi tiết bổ sung về một số địa điểm được đề cập 
trong Báo các Đánh giá Tình trạng này. Các địa điểm này đã được lựa chọn bởi 
chúng là đại diện của những sinh cảnh khác nhau, những mức độ ảnh hưởng của con 
người và tình trạng bảo tồn của các vùng khác nhau của Việt Nam. 
 
Đối với các tiêu chuẩn về diện tích và loại rừng, xem phần Các quy ước. Mỗi một 
địa điểm bao gồm một danh sách các loài vượn được ghi nhận trong khu vực. Nếu sự 
hiện diện chưa khẳng định, thì loài được ghi nhận để trong dấu móc đơn.  
 
1. Rừng Thang Hen, huyện Trà Lĩnh (CaO BẰNG) 
Rừng đặc dụng: Chưa có 
Diện tích rừng: ~1.000 ha (Tordoff et al., 2000c) 
Loại rừng: Rừng núi đá vôi  
Độ cao: 600m đến 906m 
[Nomascus sp. cf. nasutus] 
 
Thang Hen nằm trong địa phận của xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh. Phần lớn diện 
tích của huyện đã bị phát quang và chỉ còn lại một khu rừng núi đá vôi nhỏ. Khu 
rừng này mở rộng lên phía Bắc đến địa phận xã Lưu Ngọc và sang phía Tây vào địa 
phận các xã Ngũ Lão và Nguyễn Huệ, huyện Hòa An (Tordoff et al., 2000b).  
 
Nạn đốn chặt gỗ và nạn săn bắn diễn ra rất mạnh mẽ trong khu vực này. Thông tin 
có tính giai thoại về những người dân tộc H’mông săn bắn các loài chim thuộc họ 
chào mào và các loài chim nhỏ khác minh họa cho mức độ của hoạt động săn bắn 
(Tordoff et al., 2000c).  
 
2. Rừng Thần Xa, huyện Võ Nhai (THÁI NGUYÊN) 
Rừng đặc dụng: Chưa có 
Diện tính rừng: Không có số liệu 
Loại rừng: Rừng núi đá vôi  
Độ cao: Không có số liệu 
[Nomascus sp. cf. nasutus] 
 
Theo thông báo, Geissmann và Vũ Ngọc Thành (đang in), trong cuộc điều tra của họ 
vào tháng 3/1998, đã gặp những người đi săn và những người chặt gỗ trong rừng 
Thần Xa và sức ép của nạn săn bắn dường trong khu vực này như đặc biệt cao. Dân 
số của Thần Xa tương đối cao (khoảng 2.000 người). Hơn nữa, Thần Xa còn là nơi 
trú ngụ của một cộng đồng những người đào vàng di cư đến, thậm chí lớn hơn 
(khoảng 10.000 người), họ đã góp phần làm gia tăng sức ép của nạn săn bắn trong 
khu rừng này. Geissmann và Vũ Ngọc Thành (đang in) đã thông báo, mỗi buổi sáng 
có khoảng 300 người ngược theo con đường từ xã La Hiền đến xã Kim Sơn để vận 
chuyển thức ăn cho những người đào vàng đang làm việc trong “thành phố mỏ” gần 
Xuyên Sơn. 
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Dân cư của Xuyên Sơn trước đây có truyền thống lấy nước ăn uống từ một dòng 
sông nhỏ, mà họ đã dẫn vào làng bằng hệ thống các con kênh rất đẹp chạy dọc trong 
làng, nhưng nay, họ không thể làm như vậy được nữa bởi vì “thành phố mỏ” đã được 
dựng lên ngay tại thượng nguồn dòng sông của làng. Các hóa chất sử dụng để kết 
tủa vàng đã làm ô nhiễm dòng sông, hiện nay dân trong làng phải đi lấy nước ăn 
uống từ những hố nước và các dòng suối nằm xa hơn trên núi (Geissmann và Vũ 
Ngọc Thành, đang in). 
 
3.  Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên và phần đề xuất mở rộng, các huyện Sa 

Pa và Than Uyên (LÀO CAI) 
Rừng đặc dụng: Một phần thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên 
Diện tích rừng: ~20.000 ha, trong đó 11.071 ha thuộc khu bảo tồn thiên nhiên 
Hoàng Liên (Tordoff et al., 1999). 
Loại rừng: Rừng thường xanh có núi, rừng hỗn giao. 
Độ cao: 383m đến 3.143m (đỉnh Phan Si Pan, đỉnh núi cao nhất tại Việt Nam). Phần 
lớn đất ở độ cao trên 1.000m  
[Nomascus concolor] 
 
Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên (22°08’-22°23’B / 103°46’-104°00’§) được 
thành lập năm 1986. Nó hiện bao gồm lãnh thổ của bốn xã: Sãn Sả Hồ, Lao Chải, Tả 
Vằn và Bản Hồ thuộc huyện Sa Pa. Có 7.000 người sống trong khu vực này, gồm các 
dân tộc ít người H’mông, Dao, Giáy và Tày (Tordoff et al., 1999). 
 
Khu bảo tồn thiên nhiên bao gồm diện tích là 24.658 ha, trong đó khoảng gần 50% 
là rừng tự nhiên. Kế hoạch đầu tư ban đầu bao gồm cả hai xã thuộc huyện Than 
Uyên với một khu vực đất rừng rộng lớn, nhưng hai xã này đã được đưa ra ngoài, khi 
xem xét lại các ranh giới vào năm 1997 và hai xã này hiện tại nằm dưới sự quản lý 
của Ban quản lý rừng phòng hộ quốc gia Sông Đà (A. Tordoff et al., 1999). Khu 
rừng ở huyện Than Uyên dốc hơn và khó vào hơn khu rừng ở huyện Sa Pa (A. 
Tordoff thông tin cá nhân, 2000).  
 
Những khu vực sinh cảnh tự nhiên rộng lớn đã bị mất, đặc biệt là do việc du canh. 
Phần lớn rừng ở độ cao dưới 1.600m đã bị phát quang. Việc khai thác gỗ bất hợp 
pháp, đặc biệt là loài cây gỗ có giá trị Fokienia hodginsii vẫn xẩy xa. Các vườn ươm 
loài Amomum aromaticum rất phổ biến trong khu rừng này. Loại cây này mọc dưới 
tán rừng, cần có sự phát quang của hệ thực vật mặt đất. Tuy nhiên, tán rừng vẫn còn 
nguyên vẹn và sau khi ngừng canh tác, rừng có thể trở lại với trạng thái tự nhiên. 
Nạn săn bắn cũng rất mạnh mẽ (Tordoff et al., 1999). 
 
4. Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Sơn, huyện Thanh Sơn (PHÚ THỌ) 
Rừng đặc dụng: Khu bảo tồn thiên nhiên  
Diện tích rừng: 5.631 ha (Anon., 1990). 
Loại rừng: Rừng thường xanh có núi, rừng núi đá vôi. 
Độ cao: 200 đến 1.390m (núi Con Voi) 
[Nomascus concolor] 
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Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Sơn đã được Chính phủ Việt Nam quyết định thành 
lập vào năm 1986. Khu bảo tồn nằm ở xã Xuân Sơn, huyện Thanh Sơn (21°05’B - 
21°11’B / 104°50’§ -104°58’§). Tổng diện tích của Khu bảo tồn là khoảng 10.000 
ha và rừng tự nhiên chiếm ít nhất là 50% diện tích khu vực này. Rừng mở rộng sang 
phía Tây-Nam tới các tỉnh Sơn La và Hòa Bình. Khoảng 1.040 người dân sinh sống 
trong 5 thôn nằm trong Khu bảo tồn này (Anon., 1990).  
 
Nạn khai thác gỗ và cháy rừng ở đây không đáng kể nhưng nạn săn bắn vẫn phổ 
biến tại các thôn nằm trong và ngoài Khu bảo tồn, và các thợ săn vẫn vào rừng để 
săn bắn. 
 
5.  Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, các huyện Mường Tè và Mường Lay 

(LAI CHÂU) 
Rừng đặc dụng: Khu bảo tồn thiên nhiên  
Diện tích rừng: 58.368 ha (Wege et al., 1999), rừng bị chia cắt rất nhiều. 
Loại rừng: Rừng thường xanh đất thấp, rừng thường xanh có núi (chủ yếu là rừng 
thứ sinh), rừng hỗn giao, rừng tre nứa. 
Độ cao: ~ 400m đến 1.948m (Phu Den Dinh)  
[Nomascus leucogenys leucogenys]  
 
Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé được thành lập năm 1986 với diện tích là 
182.000 ha (Wege et al., 1999). Khu bảo tồn thiên nhiên được mở rộng vào tháng 
3/1997 và tổng diện tích hiện nay là 314.642 ha. Tuy nhiên, hiện nay Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn vẫn chưa phê chuẩn một kế hoạch đầu tư nào cho 
Khu bảo tồn này. Mặc dù, khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé là khu vực bảo vệ 
lớn nhất tại Việt Nam, nhưng chỉ có gần 20% diện tích đất thực sự có rừng che phủ.  
 
Địa hình đồi dốc đứng chiếm ưu thế. Một phần lớn của Khu bảo tồn được bao phủ 
bởi đồng cỏ và một phần lớn rừng còn lại là rừng thứ sinh. Dân số tăng rất nhanh 
trong những năm gần đây. Có từ 10.000 đến 12.000 người dân di cư, phần lớn thuộc 
người dân tộc ít người H’mông đã đến khu vực này trong khoảng thời gian từ giữa 
1989 và 1997. Du canh còn rất phổ biển và độ che phủ rừng vẫn đang bị thu hẹp (từ 
28% diện tích Khu bảo tồn vào năm 1991 (Cox et al., 1992) xuống còn dưới 20% 
vào năm 1997) (Hill et al., 1997b)). Nạn săn bắn cũng rất mạnh mẽ.  
 
6. Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, huyện Thường Xuân (THANH HÓA) 
Rừng đặc dụng: Một phần thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên 
Diện tích rừng: 18.522 ha (Lê Trọng Trải, 1999a) 
Loại rừng: Rừng thường xanh có núi, rừng hỗn giao, rừng tre nứa. 
Độ cao: tới 1.605m   
Nomascus leucogenys leucogenys 
 
Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên được quyết định thành lập năm 1999 và bao phủ 
một diện tích là 23.610 ha. Đặc điểm địa hình gồm núi thấp với những thung lũng 
hẹp và sâu. Khu bảo tồn gồm có 18.522 ha rừng, trong đó chỉ có 1.572 ha rừng 
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nguyên sinh. Chiếm một tỷ trọng lớn là các rừng tre nứa (36,8%) với các mức độ tác 
động khác nhau của con người. Rừng không bị tàn phá chỉ còn thấy ở độ cao trên 
700m và hiện cũng bị chia cắt nghiêm trọng (Lê Trọng Trải, 1999a). 
 
7.  Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông dự kiến, các huyện Quan Hóa, Bá Thước 

(THANH HÓA) 
Rừng đặc dụng: Chưa có.  
Diện tích rừng: 13.305 ha (Anon., 1998a) 
Loại rừng: Rừng núi đá vôi. 
Độ cao: tới 1.665m (Pù Luông)   
[Nomascus leucogenys leucogenys] 
 
Kế hoạch đầu tư cho khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông dự kiến đã được Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn phê chuẩn vào tháng 2/1999, nhưng khu vực này 
chưa được Chính phủ quyết định thành lập. Khu bảo tồn thiên nhiên dự kiến che phủ 
một diện tích là 17.663 ha (12.243 ha nằm trong huyện Bá Thước và 5.419 ha nằm 
trong huyện Quan Hóa) (Anon., 1998a). 
 
Khu bảo tồn thiên nhiên dự kiến nằm ở điểm cực Tây-Bắc của một dãy núi đá vôi 
liên tục. Người dân sống tại Pù Luông chủ yếu thuộc các dân tộc ít người Thái và 
Mường (Baker, 1999b). 
 
8. Vườn Quốc gia Bến En, các huyện Như Xuân và Như Thanh (THANH HÓA) 
Rừng đặc dụng: Vườn Quốc gia 
Diện tích rừng: 23.062 ha (Anon., 1995c) 
Loại rừng: Rừng thường xanh đất thấp, rừng núi ®  ̧vôi (các trảng rừng), rừng tre nứa. 
Độ cao: từ 20m đến 497m   
Nomascus leucogenys leucogenys 
 
Khu bảo tồn thiên nhiên Bến En được quyết định thành lập năm 1986, năm 1992 
được nâng cấp thành Vườn Quốc gia. Diện tích Vườn Quốc gia hiện nay là 16.634 
ha, mặc dù, có đề xuất mở rộng Vườn Quốc gia lên là 38.153 ha (Anon., 1995c). 
 
Không có khu vực nào của Vườn Quốc gia Bến En còn chưa bị tàn phá, hậu quả của 
các hoạt động khai thác gỗ thương mại, những hoạt động này kéo dài đến năm 1993. 
Hơn nữa, hiện có hơn 10.000 người dân sống trong khu đệm và khai thác các lâm 
sản như măng tre nứa và mây. Tuy nhiên, Vườn Quốc gia đang thực hiện các hoạt 
động bảo vệ rừng và không có bằng chứng nào về hoạt động săn bắn được ghi nhận 
trong một cuộc điều tra giữa tháng 7 và tháng 9/1997 (Tordoff et al., 1997). 
 
9. Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt dự kiến, huyện Quế Phong (NGHỆ AN) 
Rừng đặc dụng: Chưa có. 
Diện tích rừng: 67.934 ha. 
Loại rừng: Rừng thường xanh đất thấp, rừng thường xanh có núi, rừng núi đá vôi. 
Độ cao: 2.452m.  
Nomascus leucogenys leucogenys 
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Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt dự kiến nằm ở phần Tây-Bắc của tỉnh Nghệ An. 
Khu bảo tồn dự kiến này tiếp giáp với khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên mới được 
quyết định thành lập ở tỉnh Thanh Hóa và tổng diện tích của hai khu vực này là 
90.841 ha (Lê Trọng Trải 1999a). 
 
Khu rừng nằm ở phần phía Nam của Khu bảo tồn dự kiến này bị tàn phá nặng nề, 
chủ yếu là do hậu quả của sự xâm lấn đất để canh tác nông nghiệp của các cộng 
đồng người dân tộc ít người H’mông. Phía Bắc của Khu bảo tồn dự kiến, gần khu 
bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, sinh cảnh tự nhiên được bảo tồn tốt hơn (Lê Trọng 
Trải, thông tin cá nhân, 2000).  
 
10.  Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hương, các huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ 

Hợp, Con Cuông và Tương Dương (NGHỆ AN) 
Rừng đặc dụng: Khu bảo tồn thiên nhiên 
Diện tích rừng: 35.729 ha (Anon., 1995b) 
Loại rừng: Rừng thường xanh đất thấp, rừng thường xanh có núi, rừng núi đá vôi, 
rừng tre nứa. 
Độ cao: từ 200m đến 1.447m (Phu Lon)  
Nomascus leucogenys leucogenys 
 
Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hương nằm trên dãy núi chạy theo hướng từ Tây-Bắc 
đến Đông-Nam ở trung tâm tỉnh Nghệ An. Phần Đông-Nam là một khu vực đá vôi. 
 
Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hương được Chính phủ quyết định thành lập năm 1986. 
Trong quyết định gốc, diện tích được đưa ra là 5.000 ha. Tuy nhiên, diện tích của 
Khu bảo tồn này được đưa ra trong kế hoạch đầu tư là 40.149 ha (Anon., 1995b). 
Hai nhóm dân tộc ít người chính trong khu vực này là dân tộc Thái và Thanh (Kemp 
& Dilger, 1997). 
 
Một khu vực rừng quan trọng còn lại tại Pù Hương. Tuy nhiên, việc phát quang rừng 
để canh tác nông nghiệp rất đáng kể, việc đốn chặt gỗ bất hợp pháp rất mạnh mẽ và 
sức ép của nạn săn bắn rất cao (Kemp & Dilger 1997).   
 
11. Khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang, huyện Hương Khê (Hà TĨNH) 
Rừng đặc dụng: Khu bảo tồn thiên nhiên 
Diện tích rừng: 38.100 ha (Anon., 1993c) 
Loại rừng: Rừng thường xanh có núi, rừng thường xanh đất thấp, rừng tre nứa. 
Độ cao: từ 30m đến 2.235m (Rào Cỏ)  
Nomascus leucogenys siki 
 
Vũ Quang nằm ở phần phía Bắc của dãy núi Trường Sơn. Ban đầu, Vũ Quang được 
quyết định là một khu lịch sử và văn hóa với diện tích 16.000 ha. Tuy nhiên, sau khi 
phát hiện ra hai loài thú lớn mới là sao la (Pseudoryx nghetinhensis) và mang lớn 
(Megamuntiacus vuquangensis) thì Vũ Quang được nâng cấp thành Khu bảo tồn 
thiên nhiên vào năm 1993 với tổng diện tích 55.950 ha (Anon., 1993c). 
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Phần lớn Khu bảo tồn được che phủ bởi rừng, trong đó 61% là rừng nguyên sinh. 
Chỉ có một số khu vực gần sông Ngàn Trươi đã bị tàn phá bởi người dân địa phương 
(VRTC 1997). Khu vực này có truyền thống săn bắn rất phổ biến. Lambert et al. 
(1994) đã thông báo trong tổng số 104 hộ gia đình của thôn Kim Quang có một nửa 
số hộ, mỗi hộ có một người đi săn. Sự phá hoại sinh cảnh chủ yếu là do việc khai 
thác gỗ có lựa chọn. Thu lượm mây cũng rất đáng kể (Lambert et al., 1994). 
 
12.  Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, các huyện Hương Khê, Cẩm Xuyên và Kỳ 

Anh (Hà TĨNH) 
Rừng đặc dụng: Khu bảo tồn thiên nhiên 
Diện tích rừng: 24.280 ha (Lê Trọng Trải et al., 1996b) 
Loại rừng: Rừng thường xanh đất thấp. 
Độ cao: tới 500m (Mộc Bưởi)  
Nomascus leucogenys siki 
 
Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ đã được thành lập năm 1996, bao phủ một diện tích 
là 24.801 ha. Gần 40.000 người dân sống trong vùng đệm, trong đó 99% là dân tộc 
Kinh (Lê Trọng Trải et al., 1996b). Địa hình chủ yếu được kiến tạo bởi những vùng 
đất nhấp nhô không lớn. Cho đến tận năm 1990, rừng vẫn bị khai thác mang tính 
thương mại và hậu quả là không một khu rừng nào còn nguyên vẹn và chỉ có một 
phần tư rừng có thể được coi là bị tàn phá nhẹ (Lê Trọng Trải et al., 1996b).  
 
Phần lớn dân trong vùng đệm sống dựa vào các lâm sản thu được từ Khu bảo tồn. 
Raintree et al. (1999) đã thông báo việc thu lượm than và củi đun để bán chiếm 36% 
và tương đương 21% tổng thu nhập của các hộ gia đình sống trong khu đệm. Việc 
chưng cất dầu, chủ yếu từ cây Cinnamomum parthenoxylum, rất phổ biến và là 
nguyên nhân đáng kể làm giảm sút chất lượng rừng (Lê Trọng Trải et al., 1996b). 
Việc chưng cất dầu được thực hiện tại chỗ và cần một khối lượng lớn gỗ củi. ước 
tính, một cây dầu thơm được chưng cất, sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho 10 ha rừng. 
Cây mây và những loài cây gỗ quý bị khai thác để sử dụng tại địa phương và xuất 
khẩu bất hợp pháp. Sức ép của săn bắn cũng rất đáng kể và nạn buôn bán động vật 
hoang dã đã được thông báo. Những mối đe dọa khác như việc thu hoạch thiếu ý 
thức bảo vệ các sản phẩm cây ăn quả rừng và khai thác quá mức một số loại thảo 
dược (Raintree et al., 1999). 
 
Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ có giá trị bảo tồn quan trọng, bởi nó bảo vệ một 
trong những khu vực rừng thường xanh đất thấp còn lại lớn nhất ở miền Trung Việt 
Nam (Lê Trọng Trải et al., 1996). Trong khu vực này có mặt một số loài thú đặc hữu 
và có nguy cơ bị đe dọa, kể cả quần thể loài gà lôi Việt Nam Lophura hatinhensis 
duy nhất được biết đến trên thế giới. Tuy nhiên, do sức ép nặng nề bởi hoạt động của 
con người, nhiều loài động vật hoang dã đang ngày càng trở nên khan hiếm.  
 
13. Rừng phòng hộ Khe Nét, huyện Tuyên Hóa (QUẢNG BÌNH) 
Rừng đặc dụng: Chưa có  
Diện tích rừng: Không có số liệu  
Loại rừng: Rừng thường xanh đất thấp. 
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Độ cao: Không có số liệu   
[Nomascus leucogenys siki] 
 
Rừng phòng hộ Khe Nét nằm ở phía Bắc huyện Tuyên Hóa. Khu vực này đã được đề 
xuất thành lập khu bảo tồn thiên nhiên với diện tích là 16.500 ha (Wege et al., 
1999). Trong khu vực này, phần lớn rừng đã bị tàn phá do hậu quả của các hoạt 
động khai thác gỗ thương mại kéo dài cho đến năm 1991 và khai thác gỗ bất hợp 
pháp hiện nay (Lambert et al., 1994). Lambert et al. (1994) cũng thông báo việc thu 
lượm loài cây lấy dầu Cinnamomum sp., công việc này cần phải đốn chặt một số 
lượng lớn cây để cung cấp nhiên liệu cho quá trình chưng cất. Thu lượm cây mây và 
săn bắn cũng là những mối đe dọa khác đối với đa dạng sinh học của khu vực này. 
 
14. Huyện Đakrông (QUẢNG TRỊ) và huyện Phong Điền (THỪA THIÊN -

HUẾ) 
Rừng đặc dụng: Chưa có.  
Diện tích rừng: 53.721 ha (Lê Trọng Trải & Richardson, 1999a). 
Loại rừng: Rừng thường xanh đất thấp. 
Độ cao: tới 1.408m (Coc Lapar). 
Nomascus leucogenys siki hoặc gabriellae. 
 
Một nghiên cứu khả thi gần đây do BirdLife và FIPI thực hiện để đề xuất thành lập 
hai khu bảo tồn nhiên nhiên tiếp giáp nhau: Phong Điền tại tỉnh Thừa Thiên - Huế 
và Đakrông tại tỉnh Quảng Trị. Các khu vực được đề xuất của hai khu bảo tồn thiên 
nhiên gồm 35.072 ha và 34.406 ha riêng biệt cho từng khu. Có khoảng 90.000 người 
dân hiện đang sống trong các vùng đệm của hai khu bảo tồn thiên nhiên dự kiến 
này, trong đó phần lớn là dân tộc thiểu số người Vân Kiều (Lê Trọng Trải & 
Richardson, 1999a). 
 
Địa hình chiếm ưu thế bởi các núi thấp. Phần Đông-Bắc của khu vực này bằng 
phẳng hơn. Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, rừng ở đây bị tàn phá nặng nề, hậu 
quả của việc rải chất độc hóa học, mặc dù sau chiến tranh, đa dạng sinh học ở đây 
đã phục hồi rất tốt. Mức độ khai thác gỗ rất thấp, chủ yếu là do hậu quả của chất gây 
rụng lá, mặt khác còn do vì dân địa phương chỉ khai thác những loài cây gỗ quý và 
chúng chỉ còn lại trong các khu rừng hiểm trở, khó vào. Các loài thú lớn cũng đang 
phải chịu sức ép mạnh mẽ của nạn săn bắn và có thể chỉ còn lại với số lượng nhỏ (Lê 
Trọng Trải & Richardson, 1999a). 
 
15. Vườn Quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế) 
Rừng đặc dụng: Vườn Quốc gia 
Diện tích rừng: 39.089 ha (Anon., 1997) 
Loại rừng: Rừng thường xanh đất thấp, rừng thường xanh có núi, rừng tre nứa. 
Độ cao: tới 1.448m (núi Bạch Mã)   
[Nomascus leucogenys siki hoặc N. gabriellae] 
 
Vườn Quốc gia Bạch Mã được quyết định thành lập năm 1986. Vườn Quốc gia có 
diện tích là 22.030 ha, với một vùng đệm là 21.300 ha. Việc đề xuất mở rộng sẽ 
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nâng tổng diện tích của Vườn Quốc gia lên 80.000 ha (Anon., 1997). Có hơn 60.000 
người dân sống trong vùng đệm. 
 
Địa hình rất dốc với những sườn dốc trung bình từ 15 - 250. Phần lớn Vườn Quốc gia 
bị rải chất độc trong suốt cuộc chiến tranh. Sau thống nhất đất nước, các công ty 
khai thác gỗ đã hoạt động trong Vườn Quốc gia. Khai thác gỗ đã chính thức chấm 
dứt năm 1989. Tuy nhiên, nạn khai thác các lâm sản bất hợp pháp như gỗ, mây, củi 
đun vẫn còn tiếp tục. Kết quả là phần lớn rừng của Vườn Quốc gia hiện nay đã bị 
tàn phá và không có một khu rừng nào còn nguyên vẹn (Anon., 1995d).  
 
16.  Núi Ngọc Linh, các huyện Đắk Glei, Đắk Tô và Trà My (QUẢNG NAM và 

KON TUM) 
Rừng đặc dụng: Gồm một phần khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh (Kon Tum). 
Diện tích rừng: 50.296 ha, trong đó 36.290 ha thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc 
Linh (Kon Tum) và 14.006 ha thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh dự kiến 
(Quảng Nam) (Lê Trọng Trải & Richardson, 1999b; Tordoff et al., 2000b).  
Loại rừng: Rừng thường xanh đất thấp, rừng thường xanh có núi, rừng hỗn giao. 
Độ cao: từ 150m đến 2.598m (Ngọc Linh). 
Nomascus leucogenys siki hoặc N. gabriellae 
 
Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh được quyết định thành lập năm 1986 với tổng 
diện tích là 20.000 ha. Năm 1994, FIPI đã xây dựng kế hoạch đầu tư cho khu bảo 
tồn thiên nhiên Ngọc Linh tại các tỉnh Kon Tum và Quảng Nam (trước đây là tỉnh 
Quảng Nam - Đà Nẵng). Tuy nhiên, kế hoạch này chưa được thông qua ở cấp Bộ 
(Tordoff et al., 2000a). Do đó, FIPI và BirdLife đã xây dựng một kế hoạch đầu tư 
cho khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh (Kon Tum) vào năm 1998 và đã được Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê chuẩn năm 1999. Đề án nghiên cứu khả 
thi cho Ngọc Linh (Quảng Nam) đã được xuất bản bởi FIPI và BirdLife vào năm 
2000 (Tordoff et al., 2000b) và kế hoạch đầu tư sẽ được FIPI chuẩn bị vào tháng 
1/2001 (A. Tordoff, thông tin cá nhân, 2000). 
 
Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh (Kon Tum) bao phủ một diện tích là 41.240 ha 
tại các huyện Đắk Glei và Đắk Tô. Có khoảng 14.000 người dân sống trong khu 
đệm, phần lớn là các dân tộc thiểu số người Xê Đăng, Dẻ và Triêng Dẻ (Lê Trọng 
Trải & Richardson, 1999b). Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh dự kiến (Quảng 
Nam) bao phủ một diện tích là 18.430 ha tại huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam. Có 
khoảng 11.600 người dân sống trong vùng đệm, chủ yếu thuộc các dân tộc thiểu số 
người Xê Đăng, Cà Dông, M’nông. Khu bảo tồn Ngọc Linh dự kiến (Quảng Nam) là 
một khu vực duy nhất tại Việt Nam, hỗ trợ một dải đường dốc các sinh cảnh tự 
nhiên chưa bị tàn phá từ 150m đến 2.158m. (Tordoff et al., 2000b). 
 
Núi Ngọc Linh nằm trên những cao nguyên miền Trung có núi và là điểm cao nhất 
tại miền Nam Việt Nam. Trong khoảng thời gian từ năm 1976 đến 1995, khoảng 
13% diện tích rừng thuộc tỉnh Kon Tum đã bị mất đi, chủ yếu do hậu quả của việc 
du canh (Lê Trọng Trải & Richardson, 1999b). Tuy nhiên, người ta cũng đã thông 
báo trên phần sườn núi thuộc tỉnh Quảng Nam, những cánh đồng canh tác hoa mầu 
chỉ được trồng trên vùng đất vốn là rừng thứ sinh hoặc những vùng cây bụi và dân 
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địa phương không phát rừng nguyên sinh để canh tác nông nghiệp; kết quả là tỷ lệ 
rừng bị mất đi rất thấp (Tordoff et al., 2000b). Một số lượng nhỏ gỗ được khai thác 
để sử dụng ở địa phương, nhưng ảnh hưởng của hoạt động này tương đối thấp (Lê 
Trọng Trải & Richardson, 1999b; Tordoff et al., 2000b). Nạn săn bắn phổ biến 
trong khu vực này và nạn buôn bán động vật hoang dã đã gia tăng trong thời gian 
gần đây. Đường quốc lộ số 14, chia đôi khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh (Kon 
Tum) ở phía Tây, đã được đánh dấu để nâng cấp thành một phần của dự án Đường 
quốc lộ cao tốc Hồ Chí Minh. Dự án này sẽ tạo thuận lợi cho việc thâm nhập vào 
rừng và có thể là một mục tiêu cho sự di cư tự phát vào khu vực này (Lê Trọng Trải 
& Richardson, 1999b; Tordoff et al., 2000b). 
 
17.  Khu bảo tồn thiên nhiên Chư Mom Rây, huyện Sa Thầy và Ngọc Hồi 

(KON TUM) 
Rừng đặc dụng: Khu bảo tồn thiên nhiên. 
Diện tích rừng: 36.352 ha. 
Loại rừng: Rừng thường xanh đất thấp, rừng thường xanh có núi, rừng hỗn giao, 
rừng tre nứa. 
Độ cao: ~ 200m đến 1.800m   
[Nomascus gabriellae] 
 
Khu bảo tồn thiên nhiên Chư Mom Rây được quyết định thành lập năm 1982, với 
diện tích là 10.000 ha. Một kế hoạch đầu tư đã được xây dựng năm 1995, đưa diện 
tích của Khu bảo tồn lên 48.658 ha. Vùng đệm bao phủ một diện tích là 51.000 ha 
tại 8 xã của các huyện Sa Thầy và Ngọc Hồi và có dân số là 27.411 người (Chi cục 
Kiểm lâm Kon Tum, 2000). Những người dân sống trong vùng đệm có thể chia làm 
ba nhóm: dân tộc thiểu số bản xứ, dân tộc thiểu số di cư đến và những người định cư 
dân tộc Kinh (Thái Truyền, 1997). 
 
Những mối đe dọa chính đối với đa dạng sinh học tại Chư Mom Rây gồm du canh, 
thu lượm gỗ củi, tre nứa và mây và săn bắn (Thái Truyền, 1997).  
 
18. Khu vực Kon Hà Nừng (GIA LAI) 
Rừng đặc dụng: Một phần thuộc các khu bảo tồn thiên nhiên Kon Cha Rang và Kon 
Ka Kinh.  
Diện tích rừng: 77.355 ha (Lê Trọng Trải, 2000). 
Loại rừng: Rừng thường xanh có núi. 
Độ cao: tới 1.748m (Kon Cha Rang).  
Nomascus gabriellae. 
 
Có hai Khu bảo tồn thiên nhiên trong khu vực Kon Hà Nừng: Kon Cha Rang che 
phủ một diện tích là 15.900 ha (Anon., 1999) và Kon Ka Kinh che phủ một diện tích 
là 41.710 ha (Lê Trọng Trải, 2000). Hai Khu bảo tồn này được Chính phủ quyết 
định thành lập năm 1986.  
 
Truớc đây, tất cả rừng trong khu vực này được Lâm trường quốc doanh Kon Hà 
Nừng quản lý và được khai thác, đốn chặt một cách lựa chọn, đặc biệt là loài cây gỗ 
quí Fokienia hodginsii. Sau khi hai khu bảo tồn này được thành lập, các hoạt động 
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khai thác hợp pháp trong những khu vực này đã dừng lại, mặc dù nạn khai thác gỗ 
bất hợp pháp, quy mô nhỏ vẫn còn tiếp tục (Lê Trọng Trải, 2000). Khu vực rừng 
giữa khu bảo tồn thiên nhiên Kon Cha Rang và khu bảo tồn thiên nhiên Kon Ka 
Kinh vẫn nằm dưới sự quản lý của các Lâm trường quốc doanh Đắkrông và Trạm 
Lập, mặc dù, Lê Trọng Trải (2000) kiến nghị xem xét lại ranh giới của hai Khu bảo 
tồn này để làm cho chúng tiếp giáp với nhau. 
 
Nguyên nhân chính của việc phát quang rừng trong khu vực này là do canh tác du 
canh. Ví dụ, 35 ha rừng đã bị phát quang vào tháng 3/1999 tại huyện K’Bang. Việc 
phát triển các vườn trồng cà phê đã dẫn đến việc gia tăng sức ép đối với rừng tại hai 
huyện K’Bang và Mang Yang, bởi người dân địa phương phát quang rừng và bán đất 
cho những người di cư từ miền Bắc Việt Nam hoặc bán cho những người chủ sở hữu 
đất đến từ các thị xã Ka Nak, Plei Ku và Quy Nhơn (Lê Trọng Trải, 2000). 
 
Dân tộc thiểu số người Ba Na rất hiếm khi sử dụng gỗ để xây dựng. Tại Kon Ka 
Kinh, phần lớn các hoạt động khai thác gỗ bất hợp pháp là do những người dân tộc 
Kinh thực hiện, họ từ miền Bắc Việt Nam vào khu vực này với mục đích đó. Việc 
thu lượm mây cũng rất mạnh mẽ và lâm sản phi gỗ này cũng được thông báo ngày 
càng trở nên khan hiếm trong rừng (Lê Trọng Trải, 2000). Săn bắn là một hoạt động 
quan trọng trong đời sống văn hóa của dân tộc thiểu số người Ba Na và những dấu 
vết của nạn săn bắn thường xuyên được ghi nhận trong một cuộc điều tra thực địa 
năm 1999 (Lê Trọng Trải, 2000).   
 
19. Khu bảo tồn thiên nhiên Ea So dự kiến, huyện Ea Kar (ĐắK LẮK) 
Rừng đặc dụng: Chưa có.  
Diện tích rừng: 14.960 ha. 
Loại rừng: Rừng nửa rụng lá, rừng thường xanh đất thấp. 
Độ cao: tới 1.014m (Chư Dle Ya). 
[Nomascus gabriellae] 
 
Do mật độ thú rừng ở đây còn cao, khu vực này đã được đề xuất thành lập Khu bảo 
tồn thiên nhiên vào năm 1997 (Lê Xuân Cảnh et al., 1997a). Tổng diện tích của Khu 
bảo tồn này là 22.000 ha. 
 
Địa hình khu bảo tồn thiên nhiên Ea So dự kiến tương đối bằng phẳng với một số 
đồi nhỏ, thường có những phiến đá trồi lên trên những đỉnh đồi (Lê Xuân Cảnh et 
al., 1997a). Phần lớn diện tích của Khu bảo tồn được bao phủ bởi đồng cỏ tự nhiên, 
trong khi đó rừng thường xanh chỉ thấy tại phía Bắc của khu vực này và dọc theo các 
dòng suối. Phần còn lại của Khu bảo tồn lưu giữ một khu rừng nửa rụng lá. 
  
Cuộc điều tra do IUCN và WWF thực hiện vào tháng 4 và tháng 5/1997 không thấy 
dấu hiệu khai thác gỗ mạnh mẽ. Tuy nhiên, mối đe dọa chính đối với đa dạng sinh 
học ở đây là nạn săn bắn. Từ năm 1996, rất nhiều người từ miền Bắc Việt Nam đã 
tới định cư ở đây. Tỷ lệ tăng dân số rất cao và những vùng sinh cảnh tự nhiên rộng 
lớn đã bị chuyển thành đất nông nghiệp. Khu vực có rừng che phủ hiện đã bị xâm 
chiếm hoàn toàn bởi những khu định cư của người dân và các cánh đồng canh tác 
nông nghiệp và do đó bị cô lập với các khối rừng khác (Lê Xuân Cảnh et al., 1997a). 
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20. Huyện Cư Jót (§¾K L¾K) 
Rừng đặc dụng: Chưa có.  
Diện tích rừng: 30.000 ha trong phần đề xuất mở rộng về phía Nam của Vườn Quốc 
gia Yok Đôn (Trịnh Việt Cường & Ngô Văn Trí, 2000). 
Loại rừng: Rừng rụng lá, rừng nửa rụng lá, rừng thường xanh đất thấp, rừng hỗn 
giao, rừng tre nứa. 
Độ cao: 200m - 450m.  
Nomascus gabriellae 
 
Huyện Cư Jút nằm trên một khu vực đồi trong lưu vực sông Srepok. Các loại rừng 
chủ yếu là rừng rụng lá, rừng nửa rụng lá. Tuy nhiên, rừng thường xanh được phân 
bố dọc theo các dòng suối Đắk Klau và Đắk Sirr (T.V.Cường & N. V. Trí, 2000).  
 
Năm 1992, dân số của huyện là 22.500 người. Do những người di cư từ miền Bắc 
Việt Nam, dân số tăng lên tới khoảng 88.000 người vào năm 1997. Phần phía Đông 
của huyện là khu vực định cư đông đúc và nhiều người hiện vẫn tiếp tục đến định cư 
tại đây trong mọi thời điểm (Trịnh Việt Cường & Ngô Văn Trí, 2000). 
 
Những rìa rừng không tránh khỏi sự xâm lấn đất để canh tác nông nghiệp và canh 
tác cây trồng để thu hoa lợi. Những vùng đất bằng phẳng, những vùng đất màu mỡ 
và sự di cư tiếp tục sẽ thúc đẩy sự gia tăng của nạn phá rừng trong tương lai (Trịnh 
Việt Cường & Ngô Văn Trí, 2000). 
 
Phần phía Tây của huyện Cư Jút đã được đề xuất mở rộng như một phần về phía 
Nam của Vườn Quốc gia Yok Đôn. Khu vực này hiện nay nằm dưới sự quản lý của 
Lâm trường Quốc doanh Đắk Uyn. 
 
21.  Cao nguyên Đà Lạt (LÂM Đồng, ĐắK LẮK, KHÁNH HÒA và NINH 

THUẬN) 
Rừng đặc dụng: Một phần thuộc các khu bảo tồn thiên nhiên Chư Yang Sinh và Bi 
Đúp-Núi Bà.  
Diện tích rừng: Không có số liệu.  
Loại rừng: Rừng thường xanh có núi, rừng lá kim, rừng hỗn giao, rừng tre nứa.  
Độ cao: đến 2.442m (Chư Yang Sinh).  
[Nomascus gabriellae] 
 
Năm 1986, Chính phủ đã quyết định thành lập hai Khu bảo tồn thiên nhiên phía Bắc 
thành phố Đà Lạt: Thượng Đa Nhim (7.000 ha) và Núi Bà (6.000 ha) (Wege et al. 
(1999). Cả hai khu vực này sau này đã được sáp nhập vào khu bảo tồn thiên nhiên Bi 
Đúp-Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng. Một kế hoạch đầu tư cho khu bảo tồn thiên nhiên Bi 
Đúp-Núi Bà đã được chuẩn bị vào năm 1995 và đã đưa tổng diện tích của Khu bảo 
tồn này là 71.062 ha, trong đó có 58.516 ha rừng tự nhiên (Anon., 1995a). 
 
Khu bảo tồn thiên nhiên Chư Yang Sinh, tỉnh Đắk Lắk được Chính phủ thành lập 
năm 1986, với diện tích là 20.000 ha (Eames & Nguyễn Cử, 1994). Theo Lê Trọng 
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Trải et al. (1996a), khu bảo vệ có diện tích là 34.237 ha, trong đó có 33.827 ha rừng. 
Báo cáo Đánh giá Tình trạng này đề xuất mở rộng Khu bảo tồn để diện tích che phủ 
là 59.280 ha, trong đó có 58.752 ha rừng (Lê Trọng Trải et al., 1996a). 
 
Là một phần của dự án do Cộng đồng châu Âu (EU) tài trợ “Mở rộng Mạng lưới các 
Khu bảo vệ tại Việt Nam cho Thế kỷ 21”, BirdLife và FIPI đã đề xuất mở rộng khu 
bảo tồn thiên nhiên Bi Đúp-Núi Bà thêm 45.600 ha về phía Tây-Nam tỉnh Lâm 
Đồng và về phía Đông tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời đề xuất mở rộng khu bảo tồn 
thiên nhiên Chư Yang Sinh thêm 16.400 ha về phía Nam tỉnh Lâm Đồng để có thể 
nối liền khu vực bảo vệ này với Bi Đúp-Núi Bà (Wege et al., 1999).  
 
Canh tác du canh của đồng bào dân tộc thiểu số được cho là có ảnh hưởng rất lớn 
đối với thảm thực vật trên cao nguyên Đà Lạt. Hoạt động này đã làm giảm diện tích 
rừng thường xanh và dẫn tới sự chia cắt rừng. Phần lớn những khu rừng thường xanh 
còn lại phân bố trên các độ cao và các sườn dốc dựng đứng. Cháy rừng thường 
xuyên đang ngăn cản việc tái tạo rừng thường xanh và thúc đẩy việc phát triển các 
thảm rừng chiếm ưu thế bởi loài Pinus kesiya, hiện nay là loại rừng phổ biến nhất 
trên cao nguyên (ước tính 120.000 ha vào năm 1990). Hơn nữa, những người dân 
thực hiện du canh thích những khu đất có rừng thường xanh che phủ, bởi chất lượng 
đất tốt hơn. Rừng thường xanh có giá trị đa dạng sinh học cao hơn rừng thông. Bởi 
rừng thường xanh có giá trị đa dạng sinh học cao hơn rừng thông, du canh là mối đe 
dọa chủ yếu đối với đa dạng sinh học (Eames, 1995). 
 
Khai thác gỗ là một hoạt động chủ yếu trên cao nguyên Đà Lạt. Những nhu cầu của 
Đà Lạt về than củi và củi đun rất cao, dẫn tới làm giảm chất lượng rừng trên Núi Bà. 
Việc mở rộng thành phố chắc chắn sẽ dẫn đến sự gia tăng quá trình này. Dân di cư 
từ miền Bắc Việt Nam đến định cư ở vùng kinh tế mới gần khu bảo tồn thiên nhiên 
Chư Yang Sinh đang làm gia tăng sức ép lên các nguồn tài nguyên tự nhiên của Khu 
bảo tồn này (Eames, 1995). 
 
Các loài thú linh trưởng đang là đối tượng săn bắn trên cao nguyên Đà Lạt. Ngoài 
việc sử dụng để làm thức ăn và làm thuốc, việc buôn bán động vật hoang dã đang 
gia tăng mạnh. Những con thú nhồi và những chiếc sừng treo tường được bán tại 
thành phố Đà Lạt và thị xã Bảo Lộc, chủ yếu cho những người du lịch địa phương. 
Hơn nữa, một số lượng lớn thú linh trưởng được mang tới các chợ của thành phố Hồ 
Chí Minh (Eames & Robson, 1993). 
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Fauna & Flora International (FFI) là tổ chức bảo tồn quốc tế lâu đời nhất trên        
thế giới, đóng vai trò chủ chốt trong việc hình thành cơ sở hạ tầng cho sự nghiệp   

bảo tồn toàn cầu ngày nay. Đây là một trong số ít những tổ chức có quyền lợi là sự 
nghiệp bảo tồn một cách tổng thể và toàn diện các loài động, thực vật bị đe dọa trên 
hành tinh. FFI hỗ trợ và ủng hộ các hoạt động bảo tồn trên toàn thế giới, thông qua 
các hình thức, là đối tác, trợ giúp kĩ thuật, kể cả trực tiếp cung cấp chuyên gia cũng 
như tài chính. FFI hợp tác rộng rãi với các đối tác địa phương, quốc gia và quốc tế. 

Trong đó bao gồm cả các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, các nhà tài trợ          
song phương và đa phương, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp và quan trọng 

nhất là với các cộng đồng địa phương nơi mà đời sống hoang dã và các hệ sinh thái 
của họ đang bị đe dọa. 

 
FFI hoạt động tại hơn 60 nước trên toàn thế giới. Các chương trình khu vực của FFI 

có mặt cả ở châu Phi, châu Mỹ (gồm Ca-ri-bê), châu á-Thái Bình Dương và        
châu âu. FFI còn quản lí các chương trình theo chủ đề thuộc các vấn đề chủ chốt, 
quan trọng trên toàn cầu bao gồm cả việc thực hiện các hiệp ước quốc tế, sử dụng 

bền vững đời sống hoang dã và bảo tồn các nhóm loài ưu tiên. 
 

Fauna & Flora International (FFI) bắt đầu chương trình Đông Dương của mình ở 
Việt Nam từ năm 1996, kể từ khi kí kết Bản Ghi nhớ với Bộ Nông nghiệp và       

Phát triển Nông thôn (MARD). Ngay từ năm 1996, FFI - Đông Dương cũng đã     
tích cực hợp tác với Vụ Lâm nghiệp và Đời sống hoang dã thuộc Bộ Nông, Lâm, và 

Ngư nghiệp), với Vụ Quản lí các Khu bảo vệ (Bộ Môi trường) của Căm pu chia,     
để thực hiện các đợt khảo sát sinh học và xây dựng năng lực cán bộ. 

 
Các mục tiêu của FFI - Chương trình Đông Dương là nhằm tăng cường và hỗ trợ 

việc bảo tồn đa dạng sinh học trong khu vực thông qua nghiên cứu và bảo tồn       
các loài, các hệ sinh thái bị đe dọa, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn cho 
các tổ chức là đối tác của FFI đảm nhận sứ mạng bảo tồn thông qua các hoạt động 

huấn luyện chuyên môn và trợ giúp kĩ thuật. 
 

Ngay từ khi được thành lập, FFI - Chương trình Đông Dương đã tham gia vào nhiều 
dự án thuộc các lĩnh vực: nghiên cứu sinh học, khảo sát đa dạng sinh học, giáo dục 
nhận thức bảo tồn cơ sở cộng đồng, nghiên cứu kinh tế - xã hội và các hoạt động 

nhằm tăng cường năng lực quản lí các khu bảo vệ thông qua các hoạt động giúp đỡ 
kĩ thuật và huấn luyện. 
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